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GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
[bookmark: _heading=h.a81809ihrj90]Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Vũng Tàu Plaza được xây dựng tại đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH VŨNG TÀU – SÀI GÒN 
Địa chỉ: 270 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 	Fax: 	

Công ty thiết kế : CÔNG TY THIẾT KẾ MIA
205A đường D2, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại:		08. 35124391	Fax: 08. 34456595

Công ty thiết kế hệ thống cơ điện: CÔNG TY CỔ PHẦN SAO HỎA
24/ 01 Bùi Đình Túy, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:		08. 35112934	Fax: 08. 35118764

Trung tâm thương mại & căn hộ cao cấp Vũng Tàu Plaza có quy mô 1 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật, 25 tầng lầu và tầng mái. Tổng chiều cao công trình là 92m tính từ nền đường nội bộ đến mái, trong đó:
· Khu vực để xe: gồm tầng hầm diện tích 4.899 m2; chiều cao tầng 3,3m.
· Khu trung tâm thương mại và dịch vụ: gồm tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 tổng diện tích 13. 515 m2; chiều cao tầng 4,5m đến 6,0m; sử dụng làm siêu thị, hồ bơi, trung tâm thể dục, vườn trẻ, cafe và fastfood.
· Khu căn hộ cao cấp: gồm tầng 5 đến tầng 25; tổng diện tích 55.971 m2; chiều cao tầng 3,1m.
· Ngoài ra còn có các tầng kỹ thuật và tầng mái, hành lang, khu dịch vụ công cộng. 
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PHẦN 1: MÔ TẢ HỆ THỐNG
1 [bookmark: _heading=h.9kge5q6u5p4q]TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
- TCVN 2622 : Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế 
- TCVN7336 : Phòng cháy, chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
-	TCVN 4513 : Cấp nước bên trong - Yêu cầu thiết kế
-	TCVN 6160 : Phòng cháy chữa cháy Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế 
-	TCVN 5760 : Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy
-	TCVN 5739 : Thiết bị chữa cháy - Đầu nối
-	TCVN 5740 : Thiết bị chữa cháy - Vòi chữa cháy tổng hợp tráng cao su.
- TCVN 7026 : Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo.
-	Tiêu chuẩn AS: AS 2118.1:1995, AS 2419.1, AS 1221.
-	Tiêu chuẩn NFPA: NFPA 10 – 1998, NFPA 13 - 1999, NFPA 14 -1999, NFPA 20 – 1999, NFPA 17, NFPA 2001-2005.
· TCVN 7161-1:2002; ISO 14520-1:2000: Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.
· TCVN 7161-13:2002; ISO 14520-13:2000: Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13: Chất chữa cháy IG-55.

[bookmark: _heading=h.gyoz1xwv7lsg]Các thiết bị thỏa mãn một trong các tiêu chuẩn nêu trên, phải được phê duyệt bởi cơ quan PCCC hay cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi tiến hành lắp đặt và hoạt động.
2 MÔ TẢ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 
2.1. [bookmark: _heading=h.isb3g43et35b]Mô tả hệ thống 
Hệ thống chữa cháy cho công trình được thiết kế bao gồm: hệ thống chữa cháy vách tường (Hydrant, Hose reel), hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler), hệ thống chữa cháy bằng khí Nitrogen, hệ thống chữa cháy bằng các bình xách tay.
· Hệ thống chữa cháy vách tường: là hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy từ các bơm chữa cháy đến các họng chữa cháy đặt khắp tòa nhà. Hệ thống này có khả năng được tiếp nước chữa cháy trực tiếp từ xe chữa cháy của công an PCCC. Hệ bơm chữa cháy cho hệ thống ống cấp nước vách tường gồm 02 bơm điện có lưu lượng 105m3/h, cột áp 120mH2O (chạy luân phiên) và 01 bơm tăng áp (Jockey pump) có lưu lượng 5.4 m3/h, cột áp 125mH2O.
· Hệ thống ống cấp nước chữa cháy tự động: là hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy từ bơm chữa cháy đến các đầu phun tự động (Sprinkler) được bố trí đều khắp toà nhà. Các đầu phun này sẽ tự động phun nước dập tắt đám cháy ngay sau khi có cháy. Hệ thống này cũng có khả năng được tiếp nước chữa cháy trực tiếp từ xe chữa cháy của công an PCCC.
· Hệ thống chữa cháy khí Nitrogen: là hệ thống ống dẫn khí Nitrogen từ các bình chứa đến các đầu phun Nitrogen đặt trong các trạm biến thế, phòng tủ điện tổng và bồn chứa dầu.
· Hệ thống chữa cháy xách tay: gồm các bình bột khô ABC 9,0kg và các bình CO2  5,0kg đặt trong các tủ chữa cháy dùng để dập tắt đám cháy tức thời khi mới bắt đầu cháy.
· Bể chứa nước chữa cháy là bể nước ngầm 580m3 kết hợp chứa nước chữa cháy và sinh hoạt với dung tích nước chữa cháy là 164m3, được đặt tại tầng hầm, đảm bảo cung cấp nước chữa cháy cho hệ thống chữa cháy vách tường và chữa cháy tự động Sprinkler.
· [bookmark: _heading=h.2dpzrylu3qk7]Nguồn điện cấp cho bơm chữa cháy là nguồn ưu tiên được lấy sau tủ điện phân phối hạ thế chính và được cấp nguồn bằng máy phát dự phòng khi nguồn điện lưới bị mất. Dây cấp nguồn cho bơm chữa cháy là dây chống cháy ít nhất hai giờ. 
2.2. Mô tả hoạt động: 
· Khi có sự cố cháy các đầu phun Sprinkler sẽ tự động phun nước khống chế đám cháy, đồng thời các cuộn vòi và bình chữa cháy xách tay cũng được nhân viên tòa nhà triển khai chữa cháy. Ngay sau khi nước chữa cháy được sử dụng (đầu phun tự động hay họng vòi) áp lực nước trong hệ thống sẽ giảm tác động lên hệ thống điều khiển khởi động bơm chữa cháy. Khi một bơm chữa cháy (hệ chữa cháy vách tường, hệ chữa cháy tự động) đã hoạt động mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước chữa cháy thì bơm dự phòng cũng sẽ được khởi động tự động. Bơm chữa cháy được khởi động tự động nhưng ngừng bằng tay. 
· Trong hệ thống bơm chữa cháy của hệ chữa cháy vách tường có một bơm bù (Jockey Pump) dùng để duy trì áp suất nước trong hệ thống trong trường hợp hệ thống bị sụt áp do rò rỉ hoặc do mất nước bay hơi, bơm bù hoạt động hoàn toàn tự động. 
· Hệ thống được trang bị các van an toàn nhằm mục đích ổn định áp suất làm việc của hệ thống. 
· [bookmark: _heading=h.srn2xy9r5dcw]Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế các họng tiếp nước chữa cháy từ xe PCCC và họng chữa cháy hydrant ngoài nhà. Hai họng tiếp nước này được bố trí ở tầng trệt, ở lối ra vào công trình hoặc nơi dễ tiếp cận nhất. 
2.3. Hệ thống chữa cháy vách tường:
Hệ thống chữa cháy vách tường: 
· Được thiết kế cho toàn công trình. 
· [bookmark: _heading=h.1iua38kzf33u]Các hộp chữa cháy vách tường được bố trí ở các vị trí thích hợp dễ tiếp cận khi có xảy ra cháy. Cao độ lắp họng chữa cháy cách sàn hoàn thiện là 1250mm 
2.4. Cụm chữa cháy Hydrant: 
· Cuộn vòi DN50mm x dài 30m thỏa mãn tiêu chuẩn BS6391 type 1 - 16 bar, khớp nối nhanh bằng đồng, gắn trên giá đỡ van treo tường. 
· Lăng phun tia thẳng và màn (jet / spray) thỏa mãn lưu lượng 510 l/min.. Ít nhất 500 l/min. ở 4.5bar. 
· [bookmark: _heading=h.q8okawy0ytl4]Van được chứng nhận thỏa tiêu chuẩn BS5041, bằng đồng, loại điều áp hoặc giới hạn áp. 
2.5. Cụm chữa cháy Hose reel: 
· Cuộn vòi chữa cháy thỏa mãn tiêu chuẩn BS EN 671-1. 
· Vòi 25mm x 30m bằng cao su chịu áp, lăng phun loại phun sương / tia có thể tắt được. Cuộn chứa vòi có thể kéo ra khỏi hộp (Swing type). 
· [bookmark: _heading=h.7ajmrmw8if36]Có van chặn, có khóa đầu phun (trước khi lấy được đầu phun phải mở van). 
2.6. Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler 
· Được thiết kế cho toàn công trình. 
· Thỏa mãn tiêu chuẩn NFPA 13 cho loại Ordinary Hazard. 
· Mạ chrome hoặc mạ màu theo yêu cầu của trang trí nội thất. 
· Nhiệt độ hoạt động theo yêu cầu của từng nơi lắp đặt. 
· Loại lắp ngang (sidewall), treo (pendent) phải được trang bị miếng che điều chỉnh được và  được mạ chrome.  
· Loại conceal pendent sprinkler được lắp đặt cho khu vực hành lang khách và khu vực công cộng. 
· [bookmark: _heading=h.va9zeybasi9k]Caùc loại còn lại có K=5.6, standard coverage 
2.7. Hệ thống chữa cháy bằng khí Nitrogen:
· Được thiết kế cho các trạm biến thế, phòng tủ điện tổng và bồn chứa dầu trong công trình.
· Toàn bộ hệ thống này sẽ phải được sự phê chuẩn của LPCB, theo UL, FM, hoặc VDS.
· Đường phân phối sẽ được làm bằng thép đúc tráng kẽm chịu lực theo tiêu chuẩn 80 hay DIN 1626/1629 hay được kiểm tra với áp suất lớn hơn ít nhất 1,5 lần áp suất hoạt động.
· Các phụ kiện như khớp nối phải được mạ kẽm, gang bên trong và bên ngoài có tỉ lệ chịu lực đạt 3000psi, thép dẻo DIIG-55950-GTW 40-05 hay được kiểm tra với áp suất lớn hơn ít nhất 1,5 lần áp suất hoạt động.
· Đầu báo khói sẽ là loại quang điện. Phải ít nhất 10s sau khi chuông báo động kêu khí sẽ được xả. Nếu hệ thống bị kích hoạt bằng tay thì chức năng trễ sẽ bị bỏ qua và khí IG-55 xả ngay lập tức. Khu vực bao phủ và không gian cho đầu báo phải theo tiêu chuẩn của Fire Offices Committee cho hệ thống báo cháy cũng như hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của NFPA/BS.
· [bookmark: _heading=h.8yr3sj1vy3a9]Tất cả modul điều khiển và các phụ kiện phải phù hợp với tiêu chuẩn EN54.
PHẦN 2: YÊU CẦU CHUNG
1 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
· Nội dung công việc trong phần này bao gồm việc cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và bảo trì Hệ Chữa Cháy của công trình phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật và các bản vẽ liên quan, không giới hạn đối với các yêu cầu bổ sung nếu có rải rác trong các Yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ, bao gồm như sau: 
· Đường ống nước và van từ điểm nối của nguồn cấp nước tới tất cả các họng chữa cháy. 
· Cung cấp và lắp đặt một hệ hoàn chỉnh trụ / vòi cứu hỏa bao gồm vòi phun, trụ cứu hỏa, hệ ống, các đầu nối, van, bộ bơm, trụ ngoài, và các thiết bị tương tự.  
· Cung cấp và lắp đặt hệ chuyển tiếp bao gồm bơm chuyển tiếp, đường ống, van, công tắc mực nước, công tắc dòng chảy và các thiết bị tương tự.  
· Cung cấp và lắp đặt các thiết bị phụ trợ cầm tay như bình chữa cháy, xuồng cát.  
· Cung cấp ,lắp đặt , thử nghiệm tủ điện điều khiển cho các bơm chữa cháy.
· Cung cấp và lắp đặt hệ điện phối hợp với hệ trên bao gồm cầu dao chì, thanh cái và các bộ khởi động, ống điện và dây điện cho môtơ bơm, công tắc mực nước để điều khiển bơm và các mức báo động cao thấp cho bể nước và các thiết bị tương tự.  
· Bản vẽ thi công, thiết kế chi tiết, các tính toán kỹ thuật cần thiết để hoàn tất cho toàn hệ chữa cháy. 
· Sơn các thiết bị và vật liệu như mô tả trong Yêu cầu kỹ thuật.  
· Thử nghiệm và chạy thử tất cả hệ và thiết bị.  
· Cung cấp 24 tháng bảo trì và sửa chữa kể cả công, dụng cụ, vật tư trong thời gian bảo hành. 
· Cung cấp bản vẽ hoàn công, sổ tay vận hành và bảo trì. 
· Liên hệ với các cơ quan chức năng (Phòng Cảnh Sát PCCC trong khu vực và các cơ quan chức năng có liên quan …) để xin các giấy chứng chỉ và xác nhận cần thiết kể cả giấy chứng nhận hoàn tất, chuẩn bị tất cả các bản vẽ thi công và các hồ sơ khác cần thiết  cho việc đệ trình mà không tính thêm chi phí, kể cả chi phí thử nghiệm cần thiết phải trả cho các cơ quan chức năng.  
· Cung cấp đồ phụ tùng. 
· Huấn luyện vận hành cho nhân viên của Chủ đầu tư để họ có thể sử dụng thành thạo các thiết bị của toàn hệ thống. 
2 [bookmark: _heading=h.xgfuvmbkr218] CÁC CÔNG VIỆC KẾT HỢP VỚI CÁC NHÀ THẦU KHÁC  
[bookmark: _heading=h.n80cqjfh0i6x]Các công việc sau đây do nhà thầu khác thực hiện: 
2.1. Nhà Thầu Chính 
· Nhà thầu chính sẽ thi công toàn bộ các móng máy của tất cả các thiết bị trong phòng máy, khoá chúng vào sàn và tạo độ dốc ở những nơi có yêu cầu. Móng máy và các giá đỡ bằng bêtông phải có hình dáng và kích thước như đã ghi trong bản vẽ chi tiết và do nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy (sau đây viết tắt là FS) cung cấp. Nhà thầu chính cung cấp toàn bộ các đế quán tính kể cả khung thép và gia cố cho tất cả các bơm (bản vẽ chế tạo chi tiết do nhà thầu FS cung cấp).  
· Nhà thầu chính chịu trách nhiệm tạo các lỗ xuyên sàn, xuyên đà và tường cho tất cả các ống lót, các mặt bích và thiết bị giữ bulon neo, ở những nơi cần thiết trong quá trình xây dựng. Nhà thầu FS cung cấp các bulon, ống lót và mặt bích và bản vẽ chi tiết chỉ rõ vị trí chính xác của các món trên và cung cấp các template (dưỡng) để lắp đặt các món trên khi mà dung sai trong xây dựng không thỏa mãn các yêu cầu. 
· Nhà thầu FS phải chèn kín các khoảng hở giữa ống lót và ống dẫn lưu chất với vật liệu được duyệt để thỏa mãn các yêu cầu chống cháy, chống nước, kín khí và/hoặc cách âm tùy yêu cầu. 
· Lắp đặt các hố van và nắp hố cho các van đặt ngầm dưới đất. Nhà thầu FS phải cung cấp bản vẽ chi tiết được Giám đốc dự án duyệt và đánh dấu chính xác các hạng mục trên. 
· Nhà thầu chính cung cấp các lối đi, cửa đi và cửa thăm như chỉ định của nhà thầu FS phù hợp với chi tiết do nhà thầu FS quy định trên trần giả, các trục xây bằng gạch, phòng máy và các nơi khác cần thiết để có lối tiếp cận cho việc hiệu chỉnh, bảo trì và làm vệ sinh. 
· Nhà thầu chính sẽ chịu trách nhiệm cắt, làm khung, tô trát, làm hoàn thiện sao cho phù hợp với kiến trúc chung các đường đi của ống gió, ống nước, ống điện, cửa gió … Nhà thầu FS cung cấp các bản vẽ chi tiết.  
· Cung cấp các bể nước chữa cháy cùng với thang và lỗ thăm. Nhà thầu FS phải cung cấp và lắp đặt các nối ống, và bộ kiểm soát mực nước cho bể nước. Hệ ống bao gồm ống vào, ống xả và ống nước ra. 
· Nhà thầu chính sẽ tô trát bên dưới các lỗ xuyên sàn, mái cho dây cáp điện và ống. Phần bên trên sẽ do nhà thầu FS thực hiện. 
· Nhà thầu chính cung cấp các tiện ích công trường kể cả nước và điện cho chiếu sáng, máy dụng cụ và công tác thử nghiệm và bảo trì, đến khi Giám đốc dự án thực hiện việc nghiệm thu cuối cùng. 
· Nhà thầu FS phải đệ trình cho Nhà thầu chính tất cả các thông tin cần thiết, lịch trình và các bản vẽ có ghi kích thước đầy đủ trình bày chi tiết các yêu cầu đối với phần xây dựng có liên quan tới công việc FS. Các đệ trình này phải kịp thời để Nhà thầu chính có thể được duyệt bởi Giám đốc dự án và cho phép Nhà thầu chính có thể bố trí các lỗ trước trên kết cấu xây dựng, tránh tối đa việc đục, cắt sau khi xây.  
· Khi có chỉ định trên bản vẽ hoặc do yêu cầu kỹ thuật, Nhà thầu FS phải cung cấp trước tất cả các vật liệu chôn trong kết cấu xây dựng như ống lót, bulon neo theo tiến độ để Nhà thầu chính có thể thực hiện công việc của mình.  
· Nhà thầu FS phải có sự kiểm tra đầy đủ tại công trường để bảo đảm rằng tất cả các công việc xây dựng được tiến hành phù hợp với các yêu cầu của mình và với sự chấp thuận của Giám đốc dự án. Tất cả mọi vấn đề phát sinh do không phù hợp phải được báo cáo lên Nhà thầu chính để xin ý kiến. 
· Trong trường hợp Nhà thầu FS không hoàn thành, theo đánh giá của Nhà thầu chính, trong việc đệ trình các chi tiết của các lỗ, hoặc công việc tương tự, hoặc các vật liệu đặt âm sàn đúng tiến độ, thì các chi phí phát sinh do việc đục cắt, hoàn thiện sau tiến độ sẽ do Nhà thầu phụ chi trả ngoại trừ trường hợp đó là công việc phát sinh có xác nhận của Chủ đầu tư. 
2.2. [bookmark: _heading=h.n6g4np8fn1md] Nhà Thầu Điện 
  Nhà thầu điện cung cấp nguồn điện đến hệ chữa cháy, như sau:  
· Cung cấp điện nguồn đến phòng bơm thông qua một cầu dao cách ly.  
· Cung cấp điện nguồn đến các tủ điện chữa cháy bằng các cầu dao có dòng định mức không nhỏ hơn 13A. 
· Cung cấp đầu nối đất đến mỗi phòng bơm và tủ điện chữa cháy để nối phụ và nối đẳng thế đến các thiết bị chữa cháy. 
· Cung cấp hai cặp công tắc khô thường đóng/thường mở trong một hộp nối đặt gần tủ điện máy phát khẩn cấp để thông báo trạng thái (chạy hay sự cố) của máy phát đến tủ điện báo cháy chính. Nhà thầu FS sẽ thực hiện các mối nối cuối cùng từ các cặp công tắc khô đến tủ điện báo cháy. 
· Nhà thầu FS phải xác định yêu cầu về nguồn điện cho mỗi hạng mục thiết bị.  
· [bookmark: _heading=h.qioou79cyjme]Nhà thầu FS phải có trách nhiệm thử nghiệm và kiểm tra hệ điện của họ được quy định  trong Yêu cầu kỹ thuật để phù hợp với các yêu cầu của điện lực thành phố.  
2.3. Nhà thầu ACMV 
  Nhà thầu thi công hệ thống điều hoà không khí và thông gió thực hiện các việc:
· Đấu nối từ các cặp công tắc khô đến tủ điện của quạt tăng áp để trong trường hợp hỏa hoạn sẽ khởi động hệ tăng áp. Nhà thầu FS phải cung cấp và lắp đặt công tắc khô 24V DC (thường đóng) trong các hộp nối như thể hiện trên bản vẽ. Mỗi cặp công tắc sẽ được kích hoạt khi có bất kỳ tín hiệu báo cháy nào. 
· Nhà thầu ACMV sẽ cung cấp các mối nối cuối cùng từ các công tắc khô ( 0 Volt) đến tủ điện điều khiển của từng quạt thông gió phòng bơm chữa cháy để cho quạt chạy khi có báo cháy. 
· [bookmark: _heading=h.snbervqdg95m]Nhà thầu FS (báo cháy) phải cung cấp và lắp đặt công tắc khô (thường đóng) trong hộp  nối như thể hiện trên bản vẽ có tác dụng làm cho quạt rút khói khởi động.  
2.4. Nhà thầu thang máy 
· Nhà thầu thang máy sẽ cung cấp các mối nối cuối cùng từ các công tắc khô ( 0 Volt) đến tủ điện điều khiển của thang máy để thang máy tự động hạ xuống khi có hỏa hoạn. 
· [bookmark: _heading=h.sgqlihhfqak7]Nhà thầu FS phải cung cấp và lắp đặt hai cặp công tắc khô 24V DC thường đóng và thường mở trong các hộp nối như thể hiện trên bản vẽ. Mỗi cặp công tắc sẽ cấp điện khi có bất kỳ tín hiệu báo cháy nào. 
3 GIAO HÀNG  
· Nhà thầu FS chịu trách nhiệm giao hàng đến nơi chỉ định. Nhà thầu FS sẽ liên hệ chặt chẽ với Nhà thầu chính để thống nhất chương trình và đường chuyển hàng thích hợp nhất. 
· Nhà thầu FS phải tính tới các phương tiện cẩu móc thiết bị. Nhà thầu FS phải nghiên cứu và hiểu rõ về không gian và sức chịu của kết cấu trước khi nâng chuyển hàng.  
· Nhà thầu FS phải đệ trình bản vẽ thi công trình bày chi tiết phương pháp nâng chuyển hàng trước khi thực hiện việc nâng chuyển.  
· [bookmark: _heading=h.9k5pauk502ls]Nhà thầu FS phải thông báo cho Nhà thầu chính 60 ngày trước khi hàng hóa được chuyển đến công trường. Ngày giao hàng dự định và chương trình lắp đặt thiết bị phải được cung cấp cho Nhà thầu chính để Nhà thầu chính chuẩn bị bảng tiến độ tổng và chương trình phối hợp. 
4 ĐÓNG GÓI, LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN 
· Tất cả các vật liệu, thiết bị, linh kiện và phụ tùng phải được giao tới công trường trong tình trạng mới, đóng gói thích hợp để tránh hư hỏng, nhiễm bẩn hoặc cong vênh, gãy bể hoặc kết cấu bị yếu đi do nâng chuyển, do tác động của thời tiết và trong chừng mực có thể đựơc chúng phải được giữ trong kiện hoặc trong lớp bao che được duyệt cho tới khi sử dụng. 
· Bất kỳ hạng mục nào bị hư hỏng trong quá trình chế tạo, hoặc trong khi vận chuyển, hoặc ở tại hiện trường trong khi lưu kho hoặc trong khi lắp đặt đều bị thải bỏ và được thay thế mà không tính thêm chi phí cho Chủ đầu tư hoặc cho Nhà thầu chính, ngoại trừ trường hợp hư hỏng gây nên bởi họ. 
· Trường hợp vật tư, thiết bị được nhập từ nước ngoài, yêu cầu:  
· Đóng gói, bao bì phải phù hợp, an toàn, đặc biệt lưu ý điều kiện thời thiết khi vận chuyển và khi đến nơi. 
· Phải dùng mã quốc tế được chấp nhận (td British Standard 1133) để hướng dẫn cho tiêu chuẩn đóng gói yêu cầu. Các bề mặt nhẵn và sáng phải được phủ một lớp bảo vệ chống trầy phù hợp. 
· Khi gởi hàng, mỗi kiện hàng phải có bộ hồ sơ đầy đủ “packing list” và “bill of lading có ghi đầy đủ các đặc điểm của kiện hàng cùng với kích thước, trọng lượng, nội dung và giá trị gần đúng của mỗi kiện, bộ hồ sơ phải được làm thành 2 bản giao cho Nhà thầu chính. 
· Khi hàng hoá bị trả lại do vi phạm quy định của Yêu cầu kỹ thuật hoặc do Hợp đồng, Nhà thầu FS, sau khi nhận được văn bản của Nhà thầu chính, phải di chuyển các kiện hàng đó ra khỏi khu vực khui hàng. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về những mất mát, hoặc sẽ trả lại kiện hàng, hoặc vật tư nếu Nhà thầu phụ không tập kết hàng đúng quy định của Nhà thầu chính. 
· Nhà thầu phụ FS phải dùng vật liệu bảo vệ để che, bọc các vật liệu, linh kiện hoặc phụ tùng để bảo vệ chúng sau khi lắp đặt. Trường hợp Nhà thầu phụ không làm thế, nếu xảy ra hư hỏng một phần hay toàn bộ cho bất kỳ vật liệu, thiết bị, linh kiện hoặc phụ tùng nào, nhà thầu phụ phải thay mới mà không được tính chi phí.  
· [bookmark: _heading=h.chqugel9lkun]Nhà thầu phụ FS phải tháo và di chuyển tất cả các bao che tạm ra khỏi công trường trước khi bàn giao hệ chữa cháy cho Chủ đầu tư. 
5 MẪU 
· Trong vòng một tháng sau khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu FS phải đệ trình ba bộ mẫu có dán nhãn để duyệt: 
· Ống tráng kẽm 
· Ống dẫn nước chữa cháy và phụ kiện đường ống
· Máng điện và ống điện / phụ kiện  
· Lăng phun, ống cao su và van cách ly 
· Cáp điện 
· Gía đỡ ống 
· Kiến trúc sư có quyền xem xét mẫu về mặt kỹ thuật chế tạo và lắp ráp của các linh kiện và thiết kế của phụ kiện trước khi tiến hành lắp đặt.  
· [bookmark: _heading=h.r51t76drsftv]Nhà thầu FS phải đệ trình lên Giám đốc dự án để duyệt các đặc tính kỹ thuật của nhà chế tạo và hướng dẫn lắp đặt của các hàng hoá. 
6 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU 
· Nhà thầu phụ FS được xem như đã quen thuộc với các điều kiện khí hậu ở địa phương và đã có ý thức về nhiệt độ cao, độ ẩm cao và môi trường khí hậu tại công trình. 
· Nhà thầu phụ FS khi đề nghị thiết bị để lắp ráp phải bảo đảm tất cả vật liệu và các hạng mục thiết bị phù hợp để chạy hoặc sử dụng liên tục trong điều kiện khí hậu thay đổi.  
· Tất cả thiết bị điện, điện tử và cơ khí dùng trong công trình phải thích hợp để dùng trong các điều kiện tối thiểu sau đây: 
· Khí hậu	: Nhiệt đới 
· Biên độ nhiệt độ	: 50oC đến 55oC 
· [bookmark: _heading=h.rohadf114jfc]Độ ẩm tương đối 	: 95% tối đa 
7 CÁC QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN  
· Các tiêu chuẩn, quy phạm và đặc tính kỹ thuật tham khảo dưới đây và nơi khác trong quyển Yêu cầu kỹ thuật này phải là ấn bản mới nhất.  
· Các tiêu chuẩn và quy phạm nội địa của nhà chế tạo có thể được áp dụng tuy nhiên nó phải được Nhà nước hoặc các cơ quan thẩm quyền khác chấp nhận. Trong trường hợp này nhà chế tạo phải chứng minh cho Giám đốc dự án thấy rằng các quy phạm đó về cơ bản tương đương với bản đã liệt kê. 
· Ngoại trừ được chỉ định khác, toàn hệ phải phù hợp với ấn bản mới nhất tùy thời điểm các tài liệu liệt kê dưới đây:  
· Các tiêu chuẩn BS, NFPA, AS hay các tiêu chuẩn có liên quan  
· Các tiêu chuẩn IEE có liên quan và các quy định của Công ty điện lực 
· Các tiêu chuẩn PCCC, Cấp nước và các quy định khác của chính quyền.  
· Nhà thầu phụ FS phải đảm bảo các tiêu chuẩn áp dụng trong công trình là phù hợp với các quy định của các cơ quan chức năng. Nhà thầu phụ cũng có trách nhiệm về chi phí cho việc chuẩn bị tài liệu và đệ trình cho các cơ quan chức năng kể cả bản vẽ thi công, mẫu và tương tự để được cấp giấy phép. 
· Nếu có sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn kể trên, áp dụng tiêu chuẩn nào cao hơn.  
· [bookmark: _heading=h.w54ueuq1rl2z]Không được dùng vật liệu có chất amiăng. 
8 ĐIỆN NGUỒN 
· [bookmark: _heading=h.6neykayy42a]Điện nguồn cấp cho các thiết bị điện là 380V±6%, 3 pha, 50Hz. Hệ số công suất của máy móc phải lớn hơn 0.85 trễ ở bất kỳ điều kiện tải nào.  
9 LỰA CHỌN THIẾT BỊ 
· Tất cả thiết bị cung cấp phải phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật và các bản vẽ có liên quan và phải được Giám đốc dự án duyệt. Các hạng mục thiết bị chính phải do các Nhà cung cấp được liệt kê trong danh sách thiết bị. 
· Công suất của thiết bị được mô tả chỉ là công suất tối thiểu và Nhà thầu phụ FS phải lưu ý đến bất kỳ sự thay đổi nào có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.  
· Nhà thầu FS phải chỉ ra tại hiện trường công suất cần thiết của thiết bị là đạt yêu cầu.  
· Kích thước của máy móc và thiết bị phải phù hợp với không gian lắp đặt chúng, cần để ý đến yêu cầu của hành lang dành cho bảo trì.  
· Khi lựa chọn hiệu và kiểu của thiết bị, nhà thầu phụ phải xác minh về khả năng bảo trì, sửa chữa và thay thế phụ tùng của nhà cung cấp. 
· Tất cả thiết bị phải được thiết kế để dễ kiểm tra, vệ sinh, thay thế hoặc sửa chữa từng linh kiện riêng lẻ mà không cần thiết phải tháo rời các linh kiện khác. Việc bảo vệ các phần điện sống phải được thực hiện bằng cách dùng khóa lẫn, dao cách ly, che chắn hoặc tổng hợp các biện pháp trên. Phải có nhãn báo nguy hiểm để chỉ các phần nào vẫn còn điện khi dao cách ly đã cắt và các phần này phải có lưới bảo vệ để ngăn chạm vào.  
· Nếu nhà thầu phụ FS đề nghị dùng một hạng mục nào đó khác với yêu cầu hoặc bản vẽ, Nhà thầu phụ phải thiết kế lại mặt bằng thiết bị đó và trình cho Giám đốc dự án để duyệt, các chi phí thiết kế phát sinh do Nhà thầu phụ chi trả. Sau khi được duyệt, nếu phương án mới có yêu cầu số lượng vật tư khác với thiết kế ban đầu, Nhà thầu phụ phải cung cấp và lắp đặt các phần vật tư và thiết bị thêm vào mà không tính chi phí.  
· Catalog thiết bị và đặc tính kỹ thuật của nhà chế tạo phải được trình cho Giám đốc dự án để xem xét và các chi tiết phải được trình để duyệt truớc khi đặt hàng.  
· Các tài liệu phải có đầy đủ thông tin để cho Giám đốc dự án có thể xác minh được thiết bị phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ. Không chấp nhận các tờ bướm quảng cáo.  
· Truớc khi đặt hàng, nhà thầu phụ FS phải cung cấp cho Giám đốc dự án các thông tin sau tùy trường hợp:  
· Đặc tính và tiêu chuẩn 
· Trọng lượng vận hành và kích thước 
· Các thông số về điện kể cả công suất nguồn, đặc tính khởi động và tương tự. 
· Bảng danh sách phụ tùng do nhà chế tạo hướng dẫn  
· Bảng độ ồn 
· [bookmark: _heading=h.8m55zwcunldg]Sơ đồ điều khiển và đấu dây - Bản vẽ chế tạo và chi tiết lắp ráp - Chi tiết cách lắp và siết 
10 BẢN VẼ THI CÔNG 
· Bản vẽ dự thầu trình bày ý đồ thiết kế sao cho phù hợp với các yêu cầu về chữa cháy cho toàn bộ tòa nhà. Nhà thầu phụ phải có trách nhiệm thực hiện các tính toán cần thiết và thiết kế chi tiết cho toàn bộ hệ chữa cháy. Việc tính toán được căn cứ vào đặc tính hoạt động được duyệt của máy móc và thiết bị. Kết quả tính toán phải được kiểm tra lại xem có tương ứng với các yêu cầu kỹ thuật trình bày trong quyển này và các quy định có liên quan, sau đó trình cho Giám đốc dự án để duyệt. Thiết kế chi tiết phải cùng với bản vẽ thi công căn cứ vào máy móc và thiết bị được duyệt, chúng phải bao gồm nhưng không giới hạn như sau: 
· Chi tiết phòng bơm, chi tiết móng bơm 
· Trụ chữa cháy, cuộn dây, đầu vào, họng chữa cháy ngoài, chi tiết hố van  
· Chi tiết lắp đặt bộ van giảm áp  
· Van chặn nhánh của đầu phun, van chặn, công tắc dòng, chi tiết lắp ống thử/xả  
· Chi tiết lắp đặt bộ van báo động cho hệ chữa cháy vách tường
· Sơ đồ chi tiết cấp nguồn cho bơm 
· Sơ đồ mạch chi tiết điều khiển bơm 
· Chi tiết tủ điện điều khiển bơm, tủ trạng thái, tủ báo cháy  
· Chi tiết treo đỡ ống 
· Chi tiết lỗ xuyên tường cho ống  
· Chi tiết và mặt bằng bố trí ống để phối hợp  
· Mặt bằng bố trí ống điện cho hệ báo cháy 
· Các chi tiết khác cần thiết để hoàn tất hệ chữa cháy  
· Trước khi tiến hành công việc, nhà thầu phụ FS phải đệ trình cho Giám đốc dự án duyệt 5 bộ bản vẽ thi công, gồm có: 
· Sơ đồ nguyên lý 
· Các mặt bằng (tỉ lệ tối thiểu 1/100) 
· Các mặt cắt và mặt đứng (tỉ lệ tối thiểu 1/50)
· Các bảng chi tiết và danh sách (tỉ lệ tối thiểu 1/25)  
· Nói chung bản vẽ thi công phải phù hợp với bản vẽ thiết kế cùng với Yêu cầu kỹ thuật kèm theo đây và phải cập nhật với các chỉ dẫn của Giám đốc dự án khi có phát sinh.  
· Trước khi chế tạo hoặc lắp đặt, Nhà thầu phụ phải đệ trình cho Giám đốc dự án duyệt các bản vẽ thi công với đầy đủ chi tiết của thiết bị cùng với phương pháp gá đỡ, lắp đặt. Quy định này không áp dụng cho thiết bị chuẩn và thiết bị điều khiển hoặc các mục tương tự vì chúng đã được quy định từ khi nhập hàng. Khi nào các công việc xây dựng có bị ảnh hưởng bởi bản vẽ thi công thì Nhà thầu phụ phải đệ trình cho Nhà thầu chính trước đó 6 tuần. 
· Nhà thầu phụ FS cũng cần phải đệ trình các bản vẽ chi tiết riêng lẻ về xây dựng cho Nhà thầu chính nếu phần xây đó có liên quan tới công việc của mình.  
· Phòng bơm đầy đủ, phòng điều khiển bơm chữa cháy và/hoặc bản vẽ bố trí có chỉ danh rõ các hạng mục của thiết bị. 
· Bản vẽ đầy đủ sơ đồ nguyên lý dòng chảy và điều khiển của tất cả các hệ chữa cháy, họng chữa cháy, hệ báo cháy và các hệ có liên quan đến hệ thống.  
· Bản vẽ nguyên lý đầy đủ hệ điều khiển thể hiện các thiết bị điều khiển điện, rơle, ngắt mạch an toàn, thiết bị thời gian, khóa lẫn, chì, quá tải, công tắc tơ, solenoid, bộ khởi động, v.v., cùng với các hạng mục được chỉ danh rõ ràng như kiểu và chức năng, các bản vẽ bố trí tủ điện bơm và tủ điện chữa cháy, trục cáp điện, ống dẫn dây điện và tương tự.  
· [bookmark: _heading=h.57zx51fox79c] Bản vẽ chi tiết và kích thước đầy đủ các phần xây dựng do các đơn vị khác thực hiện cho hệ FS ghi chính xác vị trí, số lượng và kích thước. Các hạng mục này phải bao gồm các bồn chứa nước, móng máy, đế quán tính, các lỗ xuyên, trần chống cháy, tô trát và tương tự. 
11 PHỐI HỢP VỚI CÁC BÊN KHÁC  
· Nhà thầu phụ FS phải liên lạc với Nhà thầu chính và các Nhà thầu khác và những người sẽ tiến hành các công việc khác ở công trường, trước khi tiến hành lắp đặt thực sự, để đảm bảo rằng tất cả các bên sẽ được phối hợp. Nhà thầu phụ phải cộng tác và tham gia với Nhà thầu chính trong việc chuẩn bị bản vẽ phối hợp của Nhà thầu chính. Khi công việc của các Nhà thầu khác có thể sẽ chiếm chỗ trong cùng một trục, một khoảng trống trên trần, Nhà thầu phụ phải cẩn thận để chừa lối vào cho các lắp đặt này trong cùng một trục kỹ thuật, phòng máy hay trần treo và tương tự. 
· Nhà thầu phụ FS phải chú ý các khoảng trống hẹp còn lại trong các trục kỹ thuật và sự cần thiết tuyệt đối để đảm bảo rằng tất cả các hệ sẽ được lắp đặt đúng trình tự, phương pháp và vị trí, tạo sự thuận tiện trong vận hành và trong việc bảo trì.  
· Trong thời gian thực hiện bản vẽ thi công, Nhà thầu phụ FS phải liên hệ chặt chẽ với Nhà thầu chính, các nhà thầu khác để đảm bảo một sự phối hợp hoàn toàn cho các hệ sẽ được lắp đặt. Khoảng trống tối đa và khoảng lắp đặt tối thiểu phải được tôn trọng ở tất cả mọi nơi. Khi khoảng trống và khoảng lắp đặt có vẻ không phù hợp, phải thông báo cho Giám đốc dự án trước khi tiến hành lắp đặt. 
· Nhà thầu phụ FS phải thực hiện các sửa chữa hợp lý trên mặt bằng nếu cần thiết để tránh sự đụng chạm giữa các bên khi thi công. 
· Nhà thầu phụ FS phải kiểm tra tất cả các độ cao và độ dốc ghi trên bản vẽ so với thực tế hiện trường trước khi tiến hành công việc để xác minh các điều kiện công trường cho phép thi công như bản vẽ. 
[bookmark: _heading=h.2gy0spk1mwby]
[bookmark: _heading=h.68pg43uftkh7]
PHẦN 3: HỆ THỐNG HỌNG / CUỘN VÒI CHỮA CHÁY
1. [bookmark: _heading=h.c6q28kcovbez]VAN CHỮA CHÁY 
· Van chữa cháy phải được lắp đặt như ghi trên bản vẽ. Trong mọi trường hợp van chữa cháy phải được lắp đặt sao cho điểm thấp nhất của van phải cao hơn sàn hoàn thiện 1250mm. 
· Van chữa cháy phải có kiểu được cơ quan PCCC duyệt và phải phù hợp với tiêu chuẩn BS5041. Van phải có đầu nối bích theo tiêu chuẩn BS 4504 PN16 ANSI hoặc ren theo tiêu chuẩn BSP, một đầu nối cái loại lắp nhanh được gắn với một nắp và nắp này được giữ lại bằng một dây xích, một tay quay, một khoen chêm có thể thay thế được dùng để vặn van xuống, được thử nghiệm ở áp suất 1,5 lần áp suất làm việc tối đa và có ghi tên nhà sản xuất. Van phải có tay quay nằm ngang bên trên, miệng van hướng xuống góc 450.  
· Van chữa cháy phải được đóng bằng cách xoay tay quay theo chiều kim đồng hồ và chiều mở van phải được đánh dấu trên tay quay bằng một mũi tên được đúc nổi, phải có ghi chữ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt theo sự chấp thuận của Giám đốc dự án.  
· [bookmark: _heading=h.wvg9tiug3li4]Khi van giảm áp được dùng với họng chữa cháy, van này phải được kết hợp bên trong van chữa cháy và nó phải là kiểu được điều khiển bằng van chữa cháy . 
2. TANG CUỘN VÒI CHỮA CHÁY 
· Cuộn vòi chữa cháy phải là loại xoay, với khớp đôi xoay, cho phép cuộn vòi được lắp đặt trong hộp âm tường. Cuộn vòi đạt tiêu chuẩn BS EN671-1, cuộn vòi cao su sẽ có đường kính trong 25mm và chiều dài không nhỏ hơn 30m. 
· Cuộn vòi cao su dùng cho tang cuộn vòi chữa cháy phải liên tục, cao su gia cố phải không được xoắn, ở đầu vòi có gắn lăng phun. Phải dùng vòng kẹp bằng thép cadmium để nối vòi ở hộp chữa cháy và ở đầu lăng phun.  
· Đầu lăng phun được chế tạo theo tiêu chuẩn BS EN671-1, có thể chỉnh thành tia gom hoặc xòe và có thể đóng hoàn toàn. 
· Tang vòi phải được chế tạo cứng vững bằng thép tấm dày 2mm và được sơn màu đỏ. Nó phải được xoay nhẹ nhàng trên bạc đạn kín và được gắn con lăn nilon để cho cuộn vòi được xả ra dễ dàng. Các chốt phải bằng hợp kim đồng thiếc. Các thanh dẫn vòi phải làm bằng hợp kim nhẹ. 
· Cuộn vòi phải được đặt trong hốc được tính trước. 
· Một van chặn bằng thau 25mm được lắp ở ống cấp chính cho mỗi cuộn vòi. Van được đóng mở bằng tay quay, trên tay quay có đúc nổi chiều mở bằng mũi tên hoặc bằng chữ.  
· Một rắcco được lắp giữa van chặn và ống cấp chính và mỗi cuộn vòi để có thể tháo các cuộn vòi để bảo trì hoặc sửa chữa một cách riêng rẽ. Cuộn vòi phải được lắp trên giá đỡ.  
· Hộp đựng cuộn vòi phải có kiểu được duyệt, với mặt kính phía trước và ổ khóa để tránh sử dụng cuộn vòi sai mục đích. 
· [bookmark: _heading=h.cyppxrs8ce9y]Một bảng hướng dẫn sử dụng phải được lắp gần mỗi cuộn vòi trên tường hoặc mặt ngoài hộp. 
3. HỌNG TIẾP NƯỚC CHO XE PCCC 
· [bookmark: _heading=h.aj5ayokpzaol]Họng tiếp nước phải được cơ quan PCCC duyệt. Họng gồm đầu nối đôi 65mm loại tháo mở nhanh đầu đực và được lắp van một chiều. Một ống xả 25mm dùng để xả nước về nơi gần nhất. 
4. BỘ VAN GIẢM ÁP 
· Bộ van giảm áp phải được lắp ở những nơi ghi trên bản vẽ. Mỗi van giảm áp phải kèm với ống, van chặn, bộ lọc Y, van điều khiển áp suất, van bypass, van xả an toàn, đồng hồ áp suất và các thứ tương tự. 
· Van giảm áp được lắp đặt cho mục đích giảm áp suất nước ở phía sau van đến giá trị quy  định cho cả hai trường hợp có dòng chảy và không có dòng chảy. 
· Yêu cầu kỹ thuật khác: 
· Phải bảo đảm lưu lượng 16 l/s cho cỡ van 4”   
· Chỉnh áp tới 11 bar hoặc hơn
· Cho áp chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra nhỏ hơn 1 bar
· Nối bích theo tiêu chuẩn ANSI 
· Có chứng nhận MEA và là loại van chuyên dụng cho chữa cháy   
· Có chứng nhận UL hoặc tương đương 
[bookmark: _heading=h.s76k9h17hdd9]
[bookmark: _heading=h.4dpsr7kl3x5y]
PHẦN 4: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
1. [bookmark: _heading=h.5iyu5gt0uj8m]TOÅNG QUAÙT 
· Phần này bao gồm tất cả ống, ống xả, phụ kiện ống, kể cả giá treo, đai treo, bulon neo, khớp dãn nở, ống lót và tất cả phụ tùng đi theo để hoàn tất hệ lắp đặt ống hoàn chỉnh.  
· [bookmark: _heading=h.yupobmz9fomh]Các chi tiết của tất cả giá đỡ ống, khối ma sát và bulon neo phải được đệ trình để duyệt trước khi đặt hàng và bắt đầu công việc. 
2. ỐNG 
· Đặc tính kỹ thuật cho vật liệu lắp đặt ở các chức năng khác nhau phải phù hợp với bảng  tiêu chuẩn sau: 
	Chức năng
	Kích thước ống
	Đặc tính

	Ống cho họng chữa cháy, trụ chữa cháy, đường nước cấp của thành phố, hệ chuyển tiếp
	DN25->150mm
(trên mặt đất)
DN25->150mm
(dưới mặt đất)
	Thép tráng kẽm loại trung bình
Theo ASTM A53 – SCH 40
Thép tráng kẽm loại dày
Theo ASTM A53 – SCH 80

	Ống xả tràn, ống không chịu áp lực
	DN25->150mm

	Thép tráng kẽm loại trung bình Theo ASTM A53 – SCH 40



Bảng tiêu chuẩn ống ASTM A53

	Đường kính danh nghĩa (in)
	Đường kính ngoài của ống (mm)
	Chiều dày (mm)
	Qui cách (Schedule)
	
	Đường kính danh nghĩa (in)
	Đường kính ngoài của ống (mm)
	Chiều dày (mm)
	Qui cách (Schedule)

	3/8
	17.1
	2.31
	40
	
	5
	141.3
	6.55
	40

	
	
	3.2
	80
	
	
	
	9.52
	80

	1/2
	21.3
	2.77
	40
	
	6
	168.3
	7.11
	40

	
	
	3.73
	80
	
	
	
	10.97
	80

	3/4
	26.7
	2.87
	40
	
	8
	219.1
	8.18
	40

	
	
	3.91
	80
	
	
	
	12.7
	80

	1
	33.4
	3.38
	40
	
	10
	273
	9.27
	40

	
	
	4.55
	80
	
	
	
	15.09
	80

	1 ¼
	42.2
	3.56
	40
	
	12
	323.8
	10.31
	40

	
	
	4.85
	80
	
	
	
	17.48
	80

	1 ½
	48.3
	3.68
	40
	
	14
	355.6
	11.13
	40

	
	
	5.08
	80
	
	
	
	19.05
	80

	2
	60.3
	3.91
	40
	
	16
	406.4
	12.7
	40

	
	
	5.54
	80
	
	
	
	21.44
	80

	2 ½
	73
	5.16
	40
	
	18
	457.2
	14.27
	40

	
	
	7.01
	80
	
	
	
	23.83
	80

	3
	88.9
	5.49
	40
	
	20
	508
	15.09
	40

	
	
	7.62
	80
	
	
	
	26.19
	80

	3 ½
	101.6
	5.74
	40
	
	24
	609.6
	17.48
	40

	
	
	8.08
	80
	
	
	
	30.96
	80

	4
	114.3
	6.02
	40
	
	
	
	
	

	
	
	8.56
	80
	
	
	
	
	



· Tất cả ống phải mới, phải sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, được làm sạch ba via, các vật cản trở, cáu cặn và các sai sót khác trước khi sơn chống rỉ, sơn lót và lắp đặt.  
· Ống đưa tới công trường phải có dải màu của nhà chế tạo để phân biệt loại, vật liệu, nhà chế tạo. 
· [bookmark: _heading=h.9ah8pihgthhv]Tất cả ống đặt âm dưới đất phải được bọc hai lớp “Denso”, “Bituflex” hoặc băng bitum tương đương trước khi lắp đặt. 
3. CÁC PHỤ KIỆN NỐI ỐNG 
· Nối ống tráng kẽm phải phù hợp với tiêu chuẩn ASTM và phải thích hợp với áp suất làm việc nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được nhỏ hơn 1,5 lần áp suất tối đa của hệ thống. Không được chế tạo các nối ống từ đoạn ống cắt ra ở công trường.  
· Khi có thay đổi về đường kính ống, chỉ được dùng một nối giảm cấp.  
· Khi ống đi xuyên qua vách tường hầm hoặc bể chứa nước, phải dùng mặt bích chống nước cùng với vật liệu chống thấm được duyệt.  
· Khi có thể được thì nên dùng co lơi (bán kính lớn), không được dùng co vuông hoặc co có bán kính nhỏ. 
· Các tê phải là loại cong hoặc kiểu co đôi ngoại trừ loại tê vuông góc chỉ dùng cho xả gió hoặc xả nước. 
· [bookmark: _heading=h.58mz9ootwbbp]Không được dùng giật cấp ren, khi cần giảm đường kính ống phải dùng giảm cấp hoặc dùng tê. Giảm cấp lệch tâm được dùng khi cần bảo đảm xả nước tốt hoặc khi cần tránh túi khí.  
4. NỐI ỐNG 
· Khi nối ống bằng ren, đoạn ống phải được cắt bằng dao cắt ống tiêu chuẩn, ven ren bằng dao làm ren sạch, bén, đúng tiêu chuẩn và các đầu ống phải được vạt cạnh. Ren phải được cắt theo tiêu chuẩn BS21. Không được dùng dây bố và sơn để làm kín các mối ren không đúng cách. Không được để dây, mỡ hoặc hỗn hợp trét chui vào lỗ ống khi làm kín mối ren. Cả ống và đầu nối ống phải được làm sạch trong ngoài trước khi trét kín.  
· Gioăng mặt bích trong hệ thống ống phải được dùng để giúp cho việc tháo thiết bị ra để kiểm tra hoặc sửa chữa được dễ dàng. Mặt bích phải là loại thép rèn, phẳng mặt theo kiểu phù hợp với tiêu chuẩn ANSI “Mặt bích & bulon cho ống, van, và đầu nối” với cấp áp suất thích hợp với áp suất làm việc của hệ thống nhưng không nhỏ hơn 10 Bar. Mặt ép gioăng của mặt bích phải thật song song với nhau và phải thẳng hàng. Gioăng phải là loại phù hợp và phải được duyệt có bề dày ít nhất 1,5mm được lắp cho mỗi cặp mặt bích. Bulon phải là loại có đầu lục giác và phải có chiều dài thích hợp sao cho ít nhất ba vòng ren còn dư ra ngoài sau khi đã siết đai ốc lục giác chặt cùng với gioăng.  
· [bookmark: _heading=h.uchykpuee3kt]Ống tráng kẽm và đầu nối từ 50mm trở xuống phải nối bằng ren. Ống và đầu nối 65mm và lớn hơn phải dùng mặt bích. 
5. ĐỠ ỐNG 
[bookmark: _heading=h.1jg9gqoazybw]Ống Lắp Trong Nhà 
· Thiết kế và lắp đặt cho tất cả giá đỡ ống phải phù hợp với quy phạm về lắp đầu phun tự động và tiêu chuẩn BS5306 Phần 2. 
· Ống phải được đỡ bằng kết cấu toà nhà và giá đỡ phải phù hợp cho tải khi có đầy nước cộng với ít nhất 120kg ở điểm treo. 
· Ống đứng phải được đỡ ở khoảng cách ít nhất là một tầng.  
· Ống nằm ngang phải được đỡ bằng thép dẹt điều chỉnh được hoặc giá clevis treo bằng ti cán nóng có đường kính và cách khoảng như sau: 
	Đường kính Danh nghĩa
(MM)
	Khoảng cách giữa các gối đỡ (M)
	Đường kính ti treo
(MM)

	25
	1.8
	10

	32
	2.4
	10

	40
	2.7
	10

	50
	3.0
	10

	65-80
	3.0
	12

	100
	3.0
	16

	150-200
	3.6
	18


· Đầu ti treo phải được ven ren và không được hàn vào đai ốc. 
· Không được dùng kẹp gỗ. 
· Tất cả giá đỡ ống, ti treo, bát kẹp phải như sau:  
·  Vị trí: Giá đỡ, ti treo và bát kẹp bên ngoài và bên trong Thép xây dựng nhúng kẽm theo Tiêu chuẩn BS729:1971 Phần 1 Bề dày lớp nhúng ít nhất 0.085mm. 
· Tất cả bulon và đai ốc phải được mạ kẽm hoặc cadmium theo BS3382: Phần 1 và 2 với lớp tráng dày ít nhất 0. 25 mm. 
· Giá đỡ phụ phải được đặt kế bên van tay, thiết bị tương tự, và các hạng mục lớn khác lắp trên đường ống để bảo vệ ống không bị lực tác động không cần thiết. Giá đỡ phụ cũng phải được lắp ở các đầu nối của bơm và các thiết bị tương tự với tác dụng như trên.  
· Bulon neo cho ống phải được lắp theo yêu cầu và nó phải được hàn vào khung thép hình, khung này được lắp vào kết cấu tòa nhà. 
· [bookmark: _heading=h.cimzbrsbiu9n]Chi tiết của tất cả đỡ ống, khối trượt và bulon neo phải phù hợp với tiêu chuẩn BS3974 và phải được Giám đốc dự án duyệt trước khi đặt hàng và tiến hành công việc.  
Ống Lắp Dưới Mặt Đất 
· Ống phải được đỡ ở khoảng cách không lớn hơn 3m.  
· [bookmark: _heading=h.qjq41ay2ntk8]Các khối trượt phải được lắp đặt ở các vị trí đường ống thay đổi hướng (ở các co, tê), dừng (đầu cuối) hoặc thay đổi đường kính (ở các giảm cấp). Chi tiết lắp đặt và tính toán cho các khối trượt, bulon neo và giá đỡ phải được Nhà thầu đệ trình trước khi tiến hành công việc. 
6. ỐNG LÓT 
· Nhà thầu phụ phải cung cấp ống lót để đúc vào bê tông ở nơi ống đi xuyên qua kết cấu bê tông. Khi ống lót được đặt xuyên sàn, chúng phải dư ra ít nhất là 50mm khỏi mặt sàn hoàn thiện. 
· Khoảng trống tối thiểu giữa ống và ống lót phải từ 12mm đến 25mm.  
· Kích thước của ống lót phải như sau: 
	Kích thước ống danh định (mm)
	Kích thước ống lót (mm)

	25
	65

	32
	65

	40
	80

	50
	80

	65
	100

	80
	150

	100
	150

	150
	250

	200
	300





· Ống lót đi xuyên qua vách chống lửa hoặc tường hoặc sàn phải là ống tráng kẽm (BS1387:1967 loại trung bình). Khoảng trống chung quanh ống lót phải được chèn bằng chất chống cháy loại mềm có độ chống lửa tương đương với vách chống lửa. Hai đầu ống lót phải được làm kín bằng mattic không đông cứng. Nhà thầu phụ cũng cần phải sơn hoàn thiện ống lót. 
· Khi ống lót nằm ở phần đã hoàn thiện, phải lắp thêm bằng cách vặn vít tấm bít ở đầu ống lót làm bằng thép mạ crôm. 
· [bookmark: _heading=h.rwmxhkjctd42]Ống lót cũng cần phải đặt ở nơi ống đi xuyên qua tường ngoài hoặc mái. Không gian giữa ống và ống lót phải được chèn kín bằng chất mattic mềm, kín khí và kín nước.  
7. LẮP ĐẶT ỐNG 
· Tất cả ống phải được lắp đặt phù hợp với kết cấu, kiến trúc và các điều kiện chức năng và không can thiệp vào công việc của các Nhà thầu khác.  
· Tất cả ống phải được lắp đặt và treo đỡ sao cho chúng không bị tác động quá mức do ứng suất gây nên bởi trọng lượng nước cộng với trọng lượng bản thân, lực động do dòng chảy của lưu chất, và độ co dãn do sự thay đổi nhiệt độ.  
· Ống nối vào bơm nước phải được đỡ riêng rẽ sao cho không có lực tác động nào lên thành bơm. 
· Khi lắp đặt phải hết sức kỹ lưỡng để có hình thức gọn ghẽ và đẹp, cũng như phải đảm bảo độ thẳng hàng và độ dốc. 
· Phải cẩn thận không để túi khí hiện diện trong ống. Khi cần thiết phải lắp các xả gió và phải nối ống nước dư tới chỗ xả sàn gần nhất. 
· Ống để trong kho ở công trường hoặc đã được lắp đặt phải có đầu bít bằng kim loại hoặc nút bằng gỗ để ngăn chặn các mảnh vỡ do xây dựng. 
· Phải cẩn thận khi làm vệ sinh tất cả ống trước, trong khi và sau khi lắp đặt, và phải ngăn ngừa vật lạ lọt vào trong ống. Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm về các hư hỏng xảy ra do mảnh vỡ sót lại trong ống. 
· [bookmark: _heading=h.ktclodnqgamr]Sau khi kết thúc việc thử nghiệm tất cả ống, Nhà thầu phụ phải làm sạch, xả và đổ nước đầy trở lại. 
8. VAN 
· Tất cả van phải là loại được duyệt phù hợp với các tiêu chuẩn đã nói ở phần “Yêu cầu chung” ANSI hoặc JIS và có áp suất làm việc bằng 150% áp suất của hệ thống .
·  Tốt nhất là các van phải do cùng một Nhà chế tạo. 
· Các van phải được lắp đặt và phải dễ dàng tiếp cận để thử nghiệm và bảo trì.  
· Tất cả van chặn phải thuận chiều nghĩa là siết lại theo chiều kim đồng hồ. Tay van phải được đánh dấu rõ ràng chiều đóng van và một kim chỉ thị chỉ rõ van đang đóng hoặc mở.  
· Van thử nghiệm phải được lắp ở các vị trí ghi trên bản vẽ và tại các điểm sau:  
· Phía sau mỗi công tắc dòng chảy lắp một van đồng 15mm có đầu lấy áp một chiều bằng bi. 
· Ở phía sau công tắc áp suất đầu đẩy của tất cả bơm cứu hoả lắp van xoay 20mm.  
· Tất cả van phải cách khoảng nhau một khoảng thích hợp cho bảo trì và cho vận hành. Tất cả van phải có kích thước không nhỏ hơn đường kính ống. Van được lắp đặt cao hơn sàn 2m, tuỳ vị trí, phải có xích vận hành.  
· Van cổng có kích thước danh định 50mm và từ 50mm trở xuống phải:  
· Theo chuẩn ASTM hoặc JIS, kiểu dùng ti lên xuống loại cứng có tay quay, miếng chận bằng đồng thau. 
· Thân bằng đồng thiếc, lắp bằng ren theo chuẩn ASTM hoặc JIS, lắp ren theo BS21 hoặc JIS B 2011 
· Van cổng có kích thước danh định từ 65mm trở lên phải:  
· Theo tiêu chuẩn ASTM hoặc JIS thân bằng gang với ti bằng đồng thau và miếng chận bằng đồng thiếc hoặc ti bằng thép không rỉ 
· Lắp ráp bằng mặt bích theo chuẩn ANSI. 
· Van bi có đường kính danh nghĩa từ 50mm trở lên phải:  
· Theo tiêu chuẩn ASTM hoặc JIS thân bằng gang có ti 
· Dùng mặt bích theo chuẩn ANSI theo định mức ở áp suất làm việc . 
· Van cầu phải là kiểu hình côn có ti lên xuống. Thân làm bằng đồng thiếc (BS5154) cho van có đường kính đến 50mm và bằng gang (BS5152) cho kích thước 65mm và lớn hơn.  
· [bookmark: _heading=h.vicxlufs5t1j]Van một chiều kiểu cánh xoay. Thân làm bằng đồng thiếc (BS5154) ASTM hoặc JIS cho van có đường kính đến 50mm và bằng gang (BS5152) ASTM hoặc JIS  cho kích thước 65mm và lớn hơn. 
9. KHỚP NỐI MỀM 
· Khớp nối mềm phải là loại hai vỏ gợn sóng, kích thước bằng đường ống, được làm bằng nhiều lớp sợi nylon được gia cố bằng vòng dây để có thể chịu được lực chảy và áp suất làm việc và áp suất đột ngột thường thấy trong nhiều hệ thống nước và áp suất phải được định mức ở 150% áp suất làm việc. 
· Tất cả khớp nối mềm phải có mặt bích theo chuẩn ANSI và phải phù hợp để nối ống và thiết bị.
· [bookmark: _heading=h.dlzsjbd3ozmn]Giữa hai mặt bích của nối mềm phải được lắp thanh khống chế ( control rod ) 
10. XẢ KHÍ 
· [bookmark: _heading=h.tfimzh2n8n2q]Van xả khí phải được gắn ở các điểm cao với ống xả nước dư được dắt về điểm xả gần nhất. 
11. ĐIỂM XẢ 
· [bookmark: _heading=h.oct6mslzf11p]Van xả phải được lắp để bảo đảm mỗi đoạn ống đều có thể xả nước được.  
12. BỘ LỌC TRÊN ĐƯỜNG ỐNG 
· Đối với đường ống có đường kính danh nghĩa giữa 15mm và/ kể cả 50mm các bộ lọc phải là loại ven ren, thân đồng thau kiểu Y có màng lọc bằng đồng thau hoặc thép không rỉ. 
· Đối với đường ống có đường kính danh nghĩa tư  65mm trở lên, bộ lọc phải là loại có mặt bích theo chuẩn ANSI. 
· [bookmark: _heading=h.5tvdlonzo2id]Bộ lọc phải có lỗ lọc có đường kính không lớn hơn 2mm.  
13. KHỚP NỐI DÃN NỞ 
· Ống phải có thể co dãn được bằng cách đổi hướng ống, hoặc áp dụng vòng dãn nở, khi có ghi trên bản vẽ hoặc không ghi. 
· Tại các khe co dãn của tòa nhà (độ dãn hướng kính 150mm) và tại nơi khác khi cần thiết, phải cung cấp thêm các khớp nối bù dãn nở loại bằng thép không rỉ hướng kính hoặc loại có khớp lồng với nhau cùng với tất cả thanh dẫn hướng cần thiết v.v, như hướng dẫn của nhà chế tạo. Ngoài ra cũng cần cung cấp khớp dãn nở dài 100mm tại các khe co dãn của tòa nhà. 
· [bookmark: _heading=h.aogo4dpej5s4] Áp suất làm việc của khớp dãn nở phải không ít hơn hai lần áp suất làm việc của hệ thống. 
14. THỬ NGHIỆM ỐNG TRONG HỆ CÓ NƯỚC 
· Tất cả ống của hệ phải được thử thủy lực toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ công việc, phù hợp với các yêu cầu sau và các yêu cầu của các cơ quan chức năng.  
· Nhà thầu phụ phải thông báo khi đã hoàn tất việc thử nghiệm hệ ống của mình và chắc chắn rằng toàn hệ đã tuyệt đối kín. Sau đó việc thử nghiệm phải được tiến hành đặc biệt hơn như đã mô tả trước sự chứng kiến và đồng ý của Giám đốc dự án.  









[bookmark: _heading=h.fgbu5hn88e05]
[bookmark: _heading=h.3hnwdi9yu255]
PHẦN 5: BƠM
1. [bookmark: _heading=h.qq0nui71bh9s]TOÅNG QUAÙT 
· Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt tất cả các bơm cho hệ thống chữa cháy bao gồm các bơm chữa cháy trục ngang loại ly tâm dùng động cơ điện, bơm bù áp dùng động cơ điện, cung cấp tất cả các phụ kiện để lắp đặt các bơm nước chữa cháy, với kiểu và dải hoạt động như ghi trên bản vẽ. Các bơm phải có kiểu được duyệt để dùng làm bơm chữa cháy. Tất cả các bơm phải do cùng một hãng sản xuất và phải được Giám đốc dự án duyệt.  
· Công suất và cột áp của bơm phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn đã nêu ở phần tiêu chuẩn thiết kế.
· Đường đặc tính không cho phép bơm hoạt động quá tải. Tại điểm 0% về lưu lượng thì áp lực không vượt quá 140% áp lực thiết kế. Bơm phải hoạt động được 150% lưu lượng thiết kế. Tại điểm đạt 150% lưu lượng thì áp lực không thấp hơn 65% áp lực thiết kế.  
· [bookmark: _heading=h.rxwjkaazuc0h]Trọn bộ bơm phải được cung cấp từ một đại diện được xác nhận của Nhà chế tạo và chứng chỉ xác nhận đặc tính của các bơm này phải đạt tiêu chuẩn NFPA 20 và được đệ trình cho Giám đốc dự án để duyệt trước khi lắp đặt.  
2. KIỂU 
· Bơm cấp nước chữa cháy phải là loại ly tâm, đầu hút nằm ngang, đầu ra phía sau có kèm với khớp nối. 
· Bơm bù áp phải là loại trục đứng, kiểu ly tâm nhiều tầng.  
· Vỏ bơm phải làm bằng gang cầu / thép đúc được gia công chính xác.  
· Cánh công tác phải bằng đồng thiếc, được cân bằng và được khóa vào trục. Các cánh dẫn hướng phải bằng hợp kim đồng và các đường nước phải được gia công nhẵn.  
· Trục bơm phải bằng thép không gỉ 316, bạc đạn bôi trơn bằng mỡ được lắp trong bợ trục bằng gang. Trục của bơm sẽ được làm kín nước bằng bộ làm kín bằng cơ khí (mechanical seal). Đầu hút và hộp ép kín phải có gioăng bằng da và phải kín nước. Phải có ống nước xả cho đệm kín bằng ống PVC và được dẫn tới chỗ xả nước gần nhất.  
· Khớp nối phải có vỏ bảo vệ theo tiêu chuẩn cho trong BS5304.  
· Cánh công tác khi được chọn phải được vát, khi cần thiết, để phù hợp với đặc tính hoạt động được chỉ định.  
· Tốc độ vận hành phải được ghi trong danh sách thiết bị.  
· Tất cả các bơm phải được chế tạo để phù hợp với điều kiện vận hành và áp suất thử nghiệm. Bơm nước phải có bạc đạn và kết cấu hoàn toàn phù hợp cho sử dụng ở nhiệt độ lên đến 600C.  
· Bơm phải được chọn sao cho điểm hoạt động thiết kế phải ở chung quanh 5% của điểm hiệu suất tối đa.  
· Môtơ điện phải được chọn sao cho hoàn toàn không quá tải ở bất cứ điểm đặc tính nào của bơm trên giản đồ và phải định mức ở 120% công suất cần thiết ở điểm thiết kế. Tất cả môtơ phải có hệ số công suất không nhỏ hơn 0.85 ở điểm công suất thiết kế.  
· Công suất bơm ghi trong danh sách thiết bị chỉ là hướng dẫn và Nhà thầu phụ có  trách nhiệm kiểm tra trở áp tổng cuối cùng của mỗi hệ thống, căn cứ trên độ dài ống thực tế và thiết bị đề nghị, trước khi đặt hàng. Bất cứ mọi thay đổi của hệ hoặc linh kiện, đó là bơm, ống, môtơ cần thiết để phù hợp với công suất cho trong danh sách và phù hợp với khoảng không lắp đặt đều do Nhà thầu phụ chi trả.  
· Mỗi bơm phải có van xả khí, xả nước dư và đồng hồ áp suất ở mỗi đầu hút đẩy của bơm.  
· [bookmark: _heading=h.d1vmp6lzn4zb]Vỏ bơm phải chịu được áp suất bằng 150% áp suất hệ thống. 
3. ĐIỀU KHIỂN BƠM 
· Thời gian khởi động của bơm cứu hỏa phải không quá 10 giây. 
· Bơm tăng áp phải khởi động trước bơm chính để giữ cho áp suất trong hệ thống không bị suy giảm do các rò rỉ rất nhỏ trong hệ thống. Nó phải được tự động tắt khi áp suất trong hệ được phục hồi về trạng thái bình thường hoặc khi bơm chính hoặc bơm dự phòng hoạt động. Cho mục đích này, một timer chỉnh được từ 0 - 3 giây được lắp đặt trong hệ điều khiển. 
· Phải có biện pháp để ngăn chặn bơm khởi động khi nước trong hồ ở mực quá thấp. 
· Thời gian chuyển tiếp từ bơm chính sang bơm dự phòng để duy trì hoạt động bơm phải không được quá 15 giây. Không chấp nhận việc đổi bơm không có thời gian trễ.  
· [bookmark: _heading=h.5ix29wqc2ve2]Hệ điện điều khiển kết hợp với công tắc thời gian, rơ le và công tắc tơ phải được sắp xếp sao cho bơm đang chạy phải tiếp tục chạy trong thời gian điện ngắt quãng để chuyển từ điện bình thường sang nguồn điện ưu tiên. 
4. LẮP ĐẶT BƠM 
· Bơm phải được lắp đặt cùng với toàn bộ bơm và máy kéo đặt trên dàn khung chung được gia công phẳng và đạt độ đồng tâm chính xác. 
· Khung bơm phải được đặt trên đế quán tính bằng bê tông, khung này được đặt trên móng đàn hồi dùng bấc cứng có tỉ trọng cao. Trọng lượng của đế quán tính phải bằng hai lần trọng lượng vận hành của toàn bộ bơm/môtơ. Chi tiết kỹ thuật phải được đệ trình cho Giám đốc dự án để duyệt trước khi lắp đặt.  
· [bookmark: _heading=h.v3lhcn5f5wgk]Sau khi bộ bơm đã được siết bulon, trục bơm và mô tơ phải được kiểm tra đồng tâm và chỉnh lại nếu cần thiết. 
[bookmark: _heading=h.uyganz2y1gxj]
PHẦN 6: CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ
1. [bookmark: _heading=h.ivmk11nrfy71]CÔNG TẮC DÒNG CHẢY
· Các công tắc dòng chảy phải được lắp đặt như ghi trên bản vẽ.  
· Mỗi công tắc dòng chảy phải phù hợp với đường kính ống và lưu lượng dự kiến  
· Các phần tử kim loại của công tắc dòng chảy có tiếp xúc với nước phải được làm bằng kim loại không gỉ và phải được ngăn cách với ống nước (là kim loại bị gỉ) để chống ăn mòn điện hóa. 
· [bookmark: _heading=h.oc7fnaxj73p]Các công tắc dòng chảy phải được sản suất chuyên dùng cho hệ thống chữa cháy  
2. CÔNG TẮC ÁP SUẤT  
· Các công tắc áp suất phải là loại chỉnh chênh lệch, có nắp che chống nước. Chúng phải là loại vận hành bằng điện cho màng, ống nhúng co giãn hay ống bourdon và phải có bộ phận điều chỉnh điểm cài đặt kết hợp với thiết bị trễ thời gian.  
· Dải áp suất phải là hệ mét và không được vượt quá áp suất làm việc tối đa hoặc chênh lệch áp suất tối đa của điểm đo trên ống là 50%.  
· Công tắc áp suất phải có đủ độ nhạy để phát hiện điều kiện chỉ có một đầu phun đang hoạt động.  
· [bookmark: _heading=h.c6sswcs9gfqi]Công tắc áp suất phải là loại chuyên dùng cho hệ thống chữa cháy  
3. ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT  
· Các đồng hồ áp suất phải được lắp đặt ở các vị trí ghi trên bản vẽ và ở các vị trí can  giám sát áp suất. Chúng phải phù hợp với tiêu chuẩn BS 1780:1985 và phải có đường kính mặt  là 100mm. 
· Đồng hồ áp suất phải có thang chia có trị số không quá 20kPa cho trị số thang chia tối đa 1000kPa, không quá 50kPa cho trị số thang chia tối đa1600kPa, không quá 100kPa cho trị số thang chia tối đa trên 1600kPa. Trị số thang chia tối đa của đồng hồ phải là 150% của áp suất làm việc tối đa có liên quan.  
· Các đồng hồ áp suất phải có thể tháo ra mà không làm xáo trộn việc lắp đặt.  
· Khi có hiện tượng áp suất nhồi, phải lắp thêm một nút giảm rung bằng thép không gỉ cùng với đồng hồ áp suất. 
· [bookmark: _heading=h.ywe6765qqt9i]Tất cả đồng hồ phải có kim đen, đỏ chỉ quá áp và kim đỏ chỉ áp suất làm việc bình thuờng.  
4. CÔNG TẮC CHỈ ĐỘ CAO MỰC NƯỚC 
· Công tắc mực nước phải là loại không phao dùng điện cực cảm biến kín nước và bộ điều khiển chứa mạch đóng ngắt và rơ le điều khiển. 
· Phải có tính năng thông qua để có thể điều khiển bằng tay các bộ bơm.  
· Điện cực cảm biến và bộ điều khiển phải phù hợp cho nhiệt độ làm việc lên đến 55oC và độ ẩ m 85%. 
· [bookmark: _heading=h.q47z416fcnoj]Các mặt tiếp xúc điện phải phù hợp cho điện áp và dòng của mạch điều khiển và phải làm bằng loại hợp kim được chấp nhận.
5. BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY LOẠI CO2 VÀ BỘT ABC 
· Các bình chữa cháy xách tay sẽ được lắp đặt tại những vị trí được xác định trên bản vẽ . 
· Các bình chữa cháy phải có chứng chỉ thử nghiệm, kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 7026-2002 và được cấp phép của công an PCCC. 

























[bookmark: _heading=h.ge2pb3g0y9lz]
[bookmark: _heading=h.p8jm07wsvw9g]
PHẦN 7: HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HÓA CHẤT
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ TRƠ NITROGEN                      IG-55 (N2 50%, AR 50%):
[bookmark: _heading=h.sdx6ycylbkrv](Sử dụng cho phòng thiết bị chuyển mạch)
1. TỔNG QUAN
· Hệ thống được thực hiện bao gồm việc cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra và đưa vào sử dụng, với chế độ bảo hành 12 tháng dành cho Hệ thống cứu hoả dùng khí sạch.
· Đơn vị thi công sẽ thiết kế chi tiết lắp đặt, cung cấp, lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống chữa cháy khí trơ IG-55 “phương án xả tràn ngập” được kích hoạt bởi  hệ thống báo cháy địa chỉ tự động và các thiết bị xả khí bằng tay.
·  Tiêu chuẩn của Hệ thống xác định chất độc hại ( HMIS ) đối với khí trơ này sẽ phải có mức độ “ 0 – nguy hiểm thấp nhất” độc hại đối với “sức khoẻ con người”, tính bắt cháy “và khả năng phản ứng”. Khí trơ có mức độ “ độc hại nhẹ - mức 1”  hay cao hơn sẽ không được chấp nhận.   
· Nhà sản xuất hệ thống phải  đảm bảo tiêu chuẩn đăng ký chất lượng ISO 9001. 
· [bookmark: _heading=h.pxfsbmc7n08u]Nhà sản xuất hệ thống phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, tốt nhất là trên trường quốc tế, về thiết kế, sản xuất, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống phòng cháy khí tự động, cố định. 
2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC BỘ PHẬN CƠ KHÍ. 
Hệ thống chữa cháy khí trên đây bao gồm:  
· Bình chứa khí bằng thép đúc 
· Cơ cấu kích hoạt điện. 
· Cơ cấu kích hoạt bằng tay. 
· Đường ống phân phối (ống góp). 
· Công tắc áp lực xác nhận khi xả khí. 
· Giá đỡ lắp đặt. 
· Tiêu chuẩn thiết kế : Hệ thống chữa cháy sử dụng khí trơ được thiết kế, lắp đặt và đưa vào hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn Phòng cháy quốc tế ( NFPA 2001 ) hoặc tiêu chuẩn an toàn của Uỷ ban châu Âu CEA. Hệ thống này cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy Việt nam 
·  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7161-1:2002; ISO 14520-1:2000 (Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống).
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7161-13:2002; ISO 14520-13:2000 (Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống) - Phần 13: Chất chữa cháy IG-55.
a. Áp dụng tính toán.
· Việc tính toán đường kính ống, kích cỡ vòi phun, lưu lượng sau cùng phải được thực hiện bằng các chương trình máy tính UL, FM hoặc VDS và những tính toán này phải được kỹ sư thông qua. Tất cả các tính toán thiết kế phải được cung cấp và hỗ trợ bằng những thiết kế chi tiết của nhà sản xuất, chỉ nồng độ thiết kế phải được lấy theo tiêu chuẩn Việt Nam.
· Các bảng được chạy bằng chương trình của hãng sản xuất phải được cung cấp, xuất trình trước khi lắp đặt hệ thống.
b. Phê chuẩn.
· [bookmark: _heading=h.wyv4ikr0zrd3]Toàn bộ hệ thống này sẽ phải được sự phê chuẩn của LPCB, theo UL, FM, hoặc VDS. 
3. BÌNH CHỨA KHÍ IG-55 VÀ PHỤ KIỆN.
· Số lượng và kích cỡ của bình IG-55 áp suất cao sẽ được thiết kế bởi một nhà cung cấp chuyên nghiệp. Số lượng khí IG-55 sẽ phải đủ để tạo nên một trung tâm cứu hoả tối thiểu cần thiết đối với nguy cơ xảy ra cháy tại bất kỳ phòng nào trong phạm vi bảo vệ của hệ thống. Mỗi một nhóm bình cho một phòng sẽ được trang bị thêm một van điện hoạt động độc lập và bộ phận kích hoạt bằng tay. 
· Đường phân phối sẽ được thép đúc tráng kẽm ( kiểm tra dưới áp suất 1.5 lần áp suất làm việc ).
· Van một chiều phải được lắp tại điểm kết nối giữa các ống dẫn khí từ bình lên ống gọp nhằm tránh những mất mát trong trường hợp chống lượng khí quay ngược lại bình đã xả hoặc khi bình chứa bị tách khỏi ống góp. 
Ống dẫn và các phụ kiện 
· Ống dẫn phải là loại chống cháy và phải chịu được mức áp suất như dưới đây :
· Các phụ kiện như khớp nối phải được  mạ kẽm bên trong ngoài Các ống thép không gỉ hoặc mạ đồng có thể được sử dụng mà không cần chống ăn mòn .
· Để hạn chế tối đa sự phóng tĩnh điện , hệ thống ống phải được nối đất phù hợp 
Đường ống sau van đến các phòng 
i. Ống dẫn
· Được mạ , chịu lực theo tiêu chuẩn 80 hay DIN 1626/1629 hay được kiểm tra với áp suất lớn hơn ít nhất 1,5 lần áp suất hoạt động .
ii. Phụ kiện 
· Phải được mạ kẽm, gang có tỉ lệ chịu lực đạt 3000psi , thép dẻo DIIG-55950-GTW 40-05 hay được kiểm tra với áp suất lớn hơn ít nhất 1,5 lần áp suất hoạt động .
Đường ống trước van 
a. ống 
· Được mạ, chịu lực theo tiêu chuẩn 80 hay DIN 1626/1629
b. Fittings
· Phải được mạ kẽm hay gang có tỉ lệ chịu lực đạt 3000psi hay thép dẻo chịu được áp suất 300 bar.
· Hệ thống ống và phụ kiện phải được lắp ráp bằng cách hàn :
· Công việc hàn phải được thực hiện bởi các công nhân lành nghề .
· Sau khi hàn mạng đường ống phải được kiểm tra áp lực để đảm bảo kín và chắc chắn .
Van 
· Kích cỡ của van phải đúng với tính toán trên máy.
· Tất cả các van này phải ở trạng thái khoá. Trong trường hợp báo cháy van sẽ được mở để xả khí chữa cháy vào phòng
· Các van phải hoạt động trong mọi điều kiện ngay cả khi toàn bộ áp suất dồn lên 1 phía của van. 
· Bộ phận kích hoạt của van phải theo các phương pháp sau :
· kích hoạt bằng điện 
· bằng khí nén
· bằng tay
· Các phương pháp kích hoạt bằng tay thường được sử dụng vì lý do an toàn .
· Van xả an toàn phải được lắp đặt giữa bình khí và van tuỳ chọn
· Các van tuỳ chọn cũng phải tuân theo các đặc tính kỹ thuật của mạng ống kín 
Vòi xả khí 
· Vòi xả phải được làm bằng thép không gỉ hoặc đồng.Loại vòi 360o hay 180o đều sử dụng được tuỳ theo vị trí lắp đặt, các chỉ dẫn của nhà sản xuất để phù hợp với yêu cầu thiết kế.
· Tất cả các vòi này phải được đánh dấu để có thể xác định được đường kính thực của các lỗ khoan .
Giá đỡ
· Tất cả các bộ phận ống dẫn và phụ kiện liên quan phải được treo cố định sao cho hợp lý và không hư hỏng trong suốt quá trình dự phòng cũng như hoạt động. 
· Chỉ có các giá hoặc thanh treo cứng cố định được phép sử dụng. Không được dùng loại mềm hoặc bằng nhựa. 
· Tất cả ống dẫn và phụ kiện phải được kiểm tra cẩn thận trong quá trình vận chuyển đến công trường để đảm bảo đúng tiêu chuẩn..
· Trước khi hoàn thành việc lắp đặt, tất cả các ống và phụ kiện phải được làm sạch để loại bỏ dầu máy, ngoại vật hay các vật cản có thể ảnh hưởng tới sự thông suốt của khí chữa cháy.
· Ống dẫn phải được lắp đặt theo các thông số kỹ thuật của nhà sản  xuất..
· Đối với các bộ phận liên kết dạng gen, chỉ được sử dụng loại Teflon và Lock-tite.
Cửa điều áp
· [bookmark: _heading=h.z22zrfjvog17]Để tránh sự quá áp khi áp suất cao hơn 3 mbar  thì phải lắp đặt các thiết bị điều áp thích hợp .
4. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA PHẦN ĐIỆN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Dự kiến hệ thống báo cháy địa chỉ sẽ bao gồm : 
· Tủ điều khiển 
· Các đầu báo cháy
· Nút ấn báo cháy 
· Chuông báo động 
· Bảng đèn cảnh báo
· Hệ thống chữa cháy sẽ được kích hoạt bởi tín hiệu từ tủ điều khiên trung tâm. Tủ điều khiển trung tâm sẽ  kiểm tra và cung cấp tín hiệu điều khiển đến van bình.
· Trường hợp xả khí bằng tay được kích hoạt khi một nút ấn của hệ thống bị nhấn vỡ kính.
· Tủ điều khiển trung tâm hoặc modul điều khiển sẽ được lắp gần cửa ra vào mỗi khu vực. 
· Khi hệ thống đặt ở chế độ kiểm tra, tất cả các tín hiệu truyền đi và các đường điều khiển sẽ tự động bị cấm. Việc kiểm tra báo động sẽ chỉ xảy ra trong im lặng, báo động chỉ hiển thị tại tủ trung tâm.
· Đầu báo khói sẽ là loại quang điện. Phải ít nhất 10s sau khi chuông báo động kêu khí sẽ được xả.
· Nếu hệ thống bị kích hoạt bằng tay thì chức năng trễ sẽ bị bỏ qua và khí IG-55 xả ngay lập tức.
· Tủ điều khiển phải có khả năng kiểm tra đầu báo và phát tín hiệu cảnh báo sớm
· Khu vực bao phủ và không gian cho đầu báo phải theo tiêu chuẩn của Fire Offices Committee cho hệ thống báo cháy cũng như hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của NFPA/BS 
· Tất cả modul điều khiển và các phụ kiện phải phù hợp với tiêu chuẩn EN54
· Từng nhóm bảo vệ sẽ là sự kết nối giữa đầu báo tủ trung tâm và phần cứng của chữa cháy khí IG-55. Nguồn cung cấp và mạch điện kích hoạt sẽ giám sát bởi hộp điều khiển. Những hiển thị dưới đây sẽ được hiển thị tại trung tâm điều khiển.   
· Nguồn cung cấp được bật
· Trạng thái báo động
· Trạng thái lỗi
· Cách ly/ không có khả năng hiển thị
· Thông tin trạng thái của hệ thống
· [bookmark: _heading=h.xa84kp6xzahx]Hệ thống chữa cháy đang hoạt động
5. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
· Hệ thống sẽ cung cấp tất cả tài liệu lắp đặt công nghệ cần thiết, vị trí và sơ đồ và giải đáp thắc măc. Việc lắp đặt của hệ thống sẽ phù hợp với chuẩn: NFPA, BS, VDE, an toàn về cháy nổ.
a. Sự phê chuẩn
· Tất cả các thiết bị được đề xuất và kế hoạch cho sử dụng sẽ chính thức được công nhận bởi tổ chức quốc tế như: VDS, CNPP, LPC, UL, hoặc FM
b.  Cung cấp thiết bị
· [bookmark: _heading=h.ci5aj410gak3]Đối với hệ thống tích hợp và bảo hành tất cả thiết bị và trang thiết bị phải hoạt động đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất, không bị lỗi kỹ thuật. 
6. KIỂM TRA VÀ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG
· Việc kiểm tra và hoàn thiện sẽ được tiến hành trong thoả thuận của cùng với thoả thuận kỹ thuật BS 5839
· [bookmark: _heading=h.o12v0ie3xrv5]Việc này sẽ được thi hành bởi đại diện công nghệ liên quan đến nhà sản xuất và giấy chứng nhận sẽ được cung cấp.
7. BẢN VẼ HOÀN CÔNG
· Điều khoản và điều kiện của bản hợp đồng sẽ bao gồm cung cấp bản vẽ hoàn công của việc lắp đặt hệ thống, trong việc bàn giao và chuyển giao công nghệ.
Một số tiêu chuẩn thiết kế tham khảo:
· Tiêu chuẩn thiết kế về khối kượng khí : NFPA 2001 version 2005.
· Tiêu chuẩn thiết bị : VdS và EN 54 
· [bookmark: _heading=h.12q8aglahx6k]NFPA : 36% khí Nito trong phòng – Oxy còn 13.2% - 14%
[bookmark: _heading=h.uo0wp7sw1acs]- 	VdS :  41% khí Nito trong phòng – Oxy còn nhỏ hơn 12.5% 
PHẦN 8: THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT
1. TỔNG QUÁT 
· Tủ điện điều khiển các bơm nước chữa cháy phải đạt được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn. 
· Phần này bao gồm các yêu cầu chung về lắp đặt điện. 
· Nhà thầu phụ phải cung cấp và lắp đặt tất cả các dây điện, thiết bị đóng cắt và những thứ tương tự cần thiết cho hoạt động đồng bộ an toàn và hợp lý của hệ thống này. 
· Toàn bộ công việc lắp đặt điện phải phù hợp với quy định và yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Tiêu chuẩn IEC phải được xem như là tiêu chuẩn tối thiểu khi thực hiện các công việc lắp đặt điện.
· [bookmark: _heading=h.vqrsjivsat0b]Tham khảo các tiêu chuẩn trong tiêu chí kỹ thuật hệ thống điện.  
2. TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN BƠM 
· Trước khi khởi công bất kỳ việc gì liên quan đến tủ điều khiển bơm, Nhà thầu phụ phải đệ trình cho Giám đốc dự án, bản vẽ bố trí có trình bày đầy đủ kích thước, trọng lượng tổng, cách kết nối, đường kính cáp, cách nối đầu cáp của cả nguồn điện vào và ra.  
· Tủ điện phải được làm bằng tole thép dày tối thiểu 1,6mm, sơn tráng men (enamel), màu của tủ điện phải được Giám đốc dự án duyệt.  
· Tủ điện phải là loại treo tường và phải có cửa xoay có bản lề và khóa lại được, có gioăng kẹp vào chỗ bằng phương pháp cơ khí. Phía trên đầu tủ đựng các công tắc điều khiển, thiết bị gíam sát và đèn báo. Tất cả các phụ kiện của cửa phải được mạ crôm.  
· [bookmark: _heading=h.u6hvwbz3943e]Tủ điện điều khiển bơm phải đựng dao cắt chính, thanh cái, các dao nhánh hoặc MCB, các bộ khởi động môtơ, rơle phụ, cầu chì mạch điều khiển, nút nhấn on/off, các công tắc chọn an/auto, công tắc chọn duty/standby, đèn báo nguồn, đèn báo bơm chạy/sự cố, báo động mực nước cao/thấp, ampe kế, block đấu dây, hệ dây nối và phụ kiện cho sự hoạt động của bơm. Tất cả thiết bị điện phải phù hợp với các yêu cầu trong các chương có liên quan. 
3. CẦU DAO CHÌ 
· Tất cả các cầu dao chì và cầu dao cách ly được dùng cho tủ điện phải phù hợp với các yêu cầu của IEC408 và IEC 439-1. Tất cả những mặt tiếp xúc điện phải được phủ hoàn toàn bằng hợp kim bảo vệ và có công suất cắt khi vận hành bằng tay phù hợp theo tiêu chuẩn Anh(BS). 
· Cầu dao chì/cầu chì phải được thiết kế đề dùng chì HRC theo IEC269-2.  
· Hoạt động của các cầu dao chì phải không phụ thuộc vào người vận hành, nó phải tác động đóng/mở nhanh.
·  Cấp sử dụng của cầu dao chì, cầu dao cách ly phải là AC-23, có khả năng đóng ngắt khi mang tải động cơ. 
· Cầu dao cách ly và cầu dao chì lắp ở cửa tủ điện phải có cơ cấu khóa lẫn giữa cửa với cơ cấu đóng mở của dao, sao cho cánh cửa tủ không thể mở được khi dao ở vị trí “ON”. Tương tự, dao cũng không thể đóng khi cánh cửa tủ ở vị trí mở, ngoại trừ trường hợp có một cơ cấu đặc biệt giúp cho người có chức năng loại trừ được tác động trên, dùng cho công tác thử nghiệm, lúc đó có thể đóng dao khi cửa tủ vẫn mở.  
· Phải có chỉ thị rõ ràng các trạng thái “ON”, “OFF” bằng các kết nối cơ khí hoặc bằng phương tiện khác. 
· Tay nắm của cầu dao phải có thể rút vào trong hộp được ở bất kỳ trạng thái “ON” hay “OFF”. 
· Trong các cầu dao chì TP&N, phải có lắp thanh nối trung tính siết bằng bulon, đối với loại đơn cực, dao cắt trung tính và dao cách ly, dây trung tính được lắp thông qua bulon.  
· [bookmark: _heading=h.ik28e6gizqmu]Tất cả các cầu dao phải có ổ khóa và khóa được ở bất kỳ vị trí đóng hoặc mở.  
4. CẦU DAO TỰ ĐỘNG (Miniature Circuit Breakers MCB) 
· Tất cả các MCB phải là loại 3 cực hay đơn cực và phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC898. Các MCB phải được xếp loại nhả ngắt là type 2 cho đèn thông thường / mạch động lực và type 3 cho tải động cơ theo quy định của IEE lần xuất bản 15.  
· Thân và đế của MCB được làm bằng bakelite đúc, hoặc vật liệu tương đương và thiết bị phải được làm kín sau khi lắp ráp. 
· Các mặt tiếp xúc mang tải phải được làm bằng bạc/tungsten và cơ cấu đóng mở phải được thiết kế sao cho nó có tác động làm sạch lúc đóng cũng như lúc mở. 
· Cơ cấu đóng mở phải là loại không tự đóng khi nhả ngắt, dùng để bảo vệ các mặt tiếp xúc mang tải không đóng lại được khi đã xảy ra sự cố. 
· Mạch bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch phải sử dụng loại từ-nhiệt hoặc loại từ-thủy lực để ngắt mạch khi quá tải bằng nhiệt và ngắt mạch khi có sự cố bằng từ/thủy lực.  
· Cơ cấu nhả ngắt phải được thiết kế sao cho các đặc tính thời gian/cường độ được ổn định theo IEC808. 
· MCB phải phù hợp và thử nghiệm mẫu (type test) theo BS3871. Sau đây là yêu cầu tối thiểu cho định mức dòng cắt:  
· Đơn cực 5kA 
· Ba cực 6kA 
· Không dùng loại MCB có các mặt tiếp xúc mang tải kiểu rút ra được.  
· Đầu nối cáp của MCB phải ở đỉnh và đáy của nó với hướng tiếp cận từ bên trên và phải đủ khoảng trống để lắp các đầu cốt bằng kim loại phù hợp với tiêu chuẩn EC808. 
· Phải có chỉ thị rõ ràng các trạng thái “ON”, “OFF”. 
· [bookmark: _heading=h.8w5wv5hdtndr]Tất cả các đầu dây cáp trước khi nối vào đầu nối dây của MCB phải được mạ thiếc.  
5. BỘ KHỞI ĐỘNG MÔTƠ VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 
[bookmark: _heading=h.7w1ok4b2d63]Yêu Cầu Chung 
· Các bộ khởi động phải là loại khởi động từ 3 cực, dập hồ quang bằng không khí, phải phù hợp và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS4941. Mỗi bộ khởi động phải gồm có thiết bị đóng mở, thiết bị bảo vệ quá tải bằng nhiệt, công tắc chính và công tắc phụ, bộ điều khiển on/off và các đèn báo. 
· Các bộ khởi động phải được xếp loại nhả ngắt AC-3 cho mạch môtơ thông thường và AC-4 cho mạch môtơ như quy định trong IEC158-1, 158-1A, 158-1B. Bộ khởi động loại AC-3 phải có hệ số tải là 0.1 60% cho cả tải liên tục và tải gián đoạn. Bộ khởi động AC-4 phải có hệ số tải là 0.3 60% cho tải gián đoạn.  
· Các bộ khởi động phải được thử nghiệm sức chịu về cơ và điện theo tiêu chuẩn BS4941. Sức chịu về điện của bộ khởi động không được nhỏ hơn 0.1 triệu lần hoạt động có tải đối với loại AC-3 và 0.3 triệu lần hoạt động có tải đối với loại AC-4. Sức chịu về điện của bộ khởi động không được nhỏ hơn 1/20 lần sức chịu tương ứng về cơ. 
· Rơle nhiệt bảo vệ quá tải phải là type B ở nhiệt độ 400C và phải có khoảng chỉnh định từ 50% đến 150% cường độ vận hành. 
· Các bộ khởi động không lắp trong tủ điện phải được đựng trong hộp bằng kim loại hoặc bằng plastic có đường điện vô, nút bấm chạy dừng. 
· Mỗi bộ khởi động phải có các chức năng như sau: 
· Bảo vệ quá tải ở mỗi pha có thể điều chỉnh từ 80% đến 120% tải đầy  
· Phục hồi bằng tay 
· Bảo vệ từng pha 
· Bù trừ nhiệt độ môi trường 
· Cặp công tắc phụ cho tín hiệu quá tải 
Timer trễ 0-30s loại solid state. 
· Các bộ khởi động loại giảm điện áp được dùng cho các trường hợp sau:  
· Môtơ 5.5kW và nhỏ hơn 	Trực tiếp 
· Môtơ 7.5kW đến 37kW 	Sao Tam giác chuyển tiếp kín 
· [bookmark: _heading=h.azkmpjhz8rbc]Môtơ 45kW & lớn hơn 	Biến thế tự ngẫu chuyển tiếp kín 
Bộ Khởi Động Sao-Tam Giác  
· Bộ khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” hở (Open transition “Star-Delta” OT.SD). Mỗi bộ khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” hở phải bao gồm các phần sau:  
· Một công tắc tơ chính phù hợp về công suất với mô tơ.  
· Các công tắc tơ dạng sao và tam giác phù hợp về công suất với mô tơ, được khóa  lẫn bằng cơ và bằng điện để ngăn cản việc hoạt động đồng thời. 
· Một rơ le bảo vệ quá tải ba cực phù hợp với các yêu cầu như mô tả trong phần  "Tổng Quát". 
· Một rơ le chậm thời gian loại solid state có chu kỳ chậm thời gian có thể điều chỉnh được tối thiểu từ 0 đến 30 giây, để điều khiển các công tắc tơ chuyển đổi sao / tam giác. 
· Bộ khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” kín (Closed transition “Star-Delta”  CT.SD). Mỗi bộ khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” kín phải bao gồm các phần sau:  
· Thiết bị như mô tả trong “Bộ khởi động chuyển tiếp Sao-Tam giác hở”.  
· Điện trở chuyển mạch định mức phù hợp cho phép dòng điện nguồn xấp xỉ này tải trước khi mở nút Sao khởi động.
· Một công tắc tơ chuyển tiếp có công suất phù hợp để thuận tiện cho việc nối với  điện trở trong suốt chu kỳ chuyển tiếp. 
· [bookmark: _heading=h.nxmfyel6bbu3]Các tiếp điểm phụ, bộ định giờ, v.v... cần thiết cho trình tự của hoạt động chuyển  tiếp.
Bộ Khởi Động Biến Thế Tự Ngẫu 
· Bộ khởi động dùng biến thế tự ngẫu phải là loại có nấc tiêu chuẩn và phải bao gồm các thiết bị sau: 
· Một bộ biến thế tự ngẫu vận hành bằng công tắc tơ có nấc 50%, 65%, 80% và gồm có công tắc tơ chính, công tắc tơ chạy và công tắc tơ Sao thông qua biến thế tự ngẫu, tất cả phải bao gồm các rơle phụ cần thiết và phù hợp với định mức của môtơ.  
· Một rơle bảo vệ quá tải 3 cực đáp ứng các yêu cầu như đã mô tả trong phần “Tổng quát”. 
· Một bộ thermostat dùng để bảo vệ biến thế tự ngẫu kèm rơle và nút nhấn phục hồi. Có thể dùng thermistor lắp trong cuộn dây của biến thế để sử dụng với rơle.  
· [bookmark: _heading=h.7yd8nanuqxpr]Một rơ le chậm thời gian loại solid state có chu kỳ chậm thời gian có thể điều chỉnh được tối thiểu từ 0 đến 30 giây, để điều khiển các công tắc tơ chuyển đổi.  
6. CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN 
· Các công tắc điều khiển phải là loại xoay, nhãn hiệu phải được Kiến trúc sư duyệt.  
· Mỗi một công tắc phải có kiểu lắp trên mặt tủ điện và đều phải có nhãn khắc được kiến trúc sư duyệt có ghi rõ thiết bị mà nó điều khiển hoặc nhiệm vụ của nó.  
· [bookmark: _heading=h.epyji8a0qpdu]Nhà thầu phụ phải lắp công tắc thử ON-OFF-AUTO, đèn chạy màu xanh và đèn sự cố màu đỏ cho tất cả các bơm. 
7. CẦU CHÌ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 
· Các cầu chì phải là loại cầu chì ống HRC theo IEC 269.  
· [bookmark: _heading=h.mv5neb5vfxc9]Các đế cầu chì, nếu cần thiết, phải làm bằng ceramic hoặc đúc bằng H.D. phenolic.  
8. ĐÈN BÁO 
· Các đèn báo phải là loại có đèn trong, có màu, có nắp chụp được Giám đốc dự án duyệt và sử dụng điện thế thấp. Đèn có thể được thay thế từ bên ngoài mặt tủ.  
· [bookmark: _heading=h.1mzdwlmek9pb]Màu của các đèn báo phải được Giám đốc dự án duyệt trước khi lắp.  
9. BLOCK ĐẤU NỐI 
· [bookmark: _heading=h.7nd43un4s9jk]Tất cả các khối đầu nối phải là loại đúc, kiểu cách điện chống tiếp xúc, chỉ dùng một vít để siết một đầu dây điều khiển. Mỗi block phải có mang số hiệu phù hợp với bản vẽ nối dây. 
10. SƠ ĐỒ NỐI DÂY 
· Nhà thầu phụ phải chuẩn bị bản vẽ thi công và sơ đồ điện điều khiển cho tất cả các tủ điện. Các bản vẽ này phải được Giám đốc dự án duyệt trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào. 
· Sơ đồ điện điều khiển phải trình bày mạch điều khiển riêng rẽ với mạch động lực và phải chỉ rõ kích thước của mỗi dây và màu, số, điểm đến của từng dây điều khiển.  
· Bản vẽ tủ điện phải liệt kê danh sách vật tư lắp trong đó, kể cả hiệu, model và nếu có thể được định mức cầu chì và các thông số chỉnh của tất cả các thiết bị có hiệu chỉnh.  
· [bookmark: _heading=h.x2uhfuui09dx]Sơ đồ điện điều khiển phải được lắp gần tủ điện ở một nơi được Giám đốc dự án chỉ định, sơ đồ này được lộng trong kiếng hoặc nilon dày ít nhất là 3mm.  
11. DÂY CÁP 
· Tất cả các dây dẫn phải là loại dây dẫn có vỏ bọc chống cháy FR chịu được nhiệt độ :
	840oC trong 30phút theo KS F 2257, JIS A 1304
	750oC trong 3 giờ theo IEC331
· Nhà thầu phụ phải xác nhận với giám đốc dự án để duyệt các tải và kích thước dây cáp trước khi đặt hàng. 
· Tất cả các dây dẫn chính (kể cả dây trung tính) phải có màu đỏ, vàng và xanh trên suốt chiều dài, và pha mà nó nối vào. Tất cả các dây điều khiển phải được đánh dấu theo mã màu bằng cách dùng băng sọc dán lên màu nền. 
· Tất cả các dây chống cháy FR kể cả dây nối đất phải được luồn trong ống hoặc đi trong hộp đựng dây (trunking). 
· Để tránh hư hại có thể xảy ra cho cáp do giãn nở nhiệt, phải lắp thêm một co gần điểm kết thúc. 
· Dây cáp phải luôn luôn được xử lý cẩn thận, phải hết sức cố gắng tránh hư hại. Nó phải luôn luôn được kéo ra từ đỉnh của cuộn dây. Khi ngừng quay cuộn dây cáp cần tránh dây bị gãy và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được kéo lê trên đất hoặc trên bêtông. Kiểu của con lăn cho cáp phải được Giám đốc dự án duyệt.  
· Sau khi nhà thầu phụ lắp đặt xong, tất cả các dây cáp phải được thử nghiệm độ liên tục và độ cách điện và các biên bản phải được đệ trình cho Giám đốc dự án để duyệt.  
· Dây cáp ruột đơn phải được luồn vào ống chỉ sau khi toàn mạng ống, hoặc một nhóm ống đã được lắp đặt xong, được thử nghiệm và chùi lau sạch sẽ.  
· Nhà thầu phụ phải cung cấp đủ chiều dài dây cáp cho mỗi loại và mỗi kích cỡ để hoàn tất công việc lắp đặt, kể cả phần thừa cắt bỏ đi.  
· Ngoại trừ trường hợp cho phép bằng văn bản bởi Giám đốc dự án, kích cỡ dây cáp dùng trong các mạch khác nhau phải không nhỏ hơn sau đây: 
· Mạch nguồn                                     2,5mm2 
· Mạch tiếp đất                                   2,5mm2 
· Mạch điều khiển                              1,5mm2
· [bookmark: _heading=h.chcgtmxikyo3]Dây cáp đi ngang qua phòng đặt bồn dầu phải được đặt trong ống kim loại và sau đó được nhồi chất chống cháy. 
12. HỆ THỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 
· Tất cả các ống phải là loại thép hàn tráng kẽm loại dày phù hợp với tiêu chuẩn chống ăn mòn CEE23. Không có ống nào có đường kính ngoài nhỏ hơn 20mm. Khi có thể được, ống phải được chôn âm trong bêtông trong lúc xây dựng, và được đặt nghiêng tự nhiên về phía hộp kéo dây. Các nút kín phải được dùng để bịt ống trước khi đổ bêtông để đảm bảo nước không chảy vào ống. Tại các khe co dãn của tòa nhà phải đặt khớp nối dãn nở.  
· Không được đặt ống chạy trên sàn nhà trong bất kỳ trường hợp nào.  
· Tất cả các ống được lắp đặt phải hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IEC.  
· Tất cả các ống phải được thông sạch sẽ, không có bụi, lông vải và nước.  
· Các co ống phải được chế tạo tại hiện trường bằng máy uốn ống. Không chấp nhận ống bị móp do uốn. 
· Đoạn ống chạy giữa hai hộp kép dây không được có quá hai co 90 độ hoặc tương đương, và đoạn ống này không được dài quá 12m để dễ kéo dây. 
· Ống nhúng phải được dùng ở cuối ống chỗ nối với thiết bị cho mục đích chống rung hoặc để kéo thiết bị ra khi sửa chữa hoặc bảo trì. 
· Các ống nhúng bằng kim loại và phụ kiện nối cứng phải kín nước và phải có một dây nối đất riêng có sẵn ở bên trong để cho mạch nối đất được liên tục.  
· [bookmark: _heading=h.514ubkl52z2b]Các đầu nối và khoen siết phải bằng gang hoặc bằng sắt tráng kẽm. Các vít để siết bát kẹp phải làm bằng đồng. 
13. HỘP NỐI ỐNG 
· Các hộp tròn, nắp kiểu vòm hoặc kiểu phẳng phải làm bằng gang mềm, tráng kẽm theo tiêu chuẩn BS4568 Part II Class 4. Các hộp tròn lắp trên trần phải có chiều sâu tối thiểu là 60mm. 
· Các hộp nối chuyển cấp kích thuớc cùng với nắp làm bằng gang, tráng kẽm hoặc bằng tôn sắt phải có cấp bảo vệ chống rỉ phù hợp với tiêu chuẩn CEE23. Hộp phải có chiều sâu tối thiểu 50mm và các kích thước khác phải sao cho dây cáp lớn nhất phù hợp với ống đó có thể được kéo mà không phải uốn cong quá mức dây đó.  
· Hộp kim loại sử dụng làm vỏ cho các phụ kiện điện phải có chiều sâu 35mm, hộp có chiều sâu 47mm được dùng để đựng các thiết bị gia dụng như công tắc, ổ cắm và các thứ tương tự. Hộp phải có cấp chống rỉ cao. 
· [bookmark: _heading=h.d6zwrvwrr9yj]Các ống đi vào hộp chuyển cấp và máy cắt phải được gắn khớp nối và đai siết hình lục giác. 
14. HỘP ĐỰNG CÁP (CABLE TRUNKING) 
· Hộp đựng cáp phải làm bằng tole dày 1mm, mỗi đọan có chiều dài tối thiểu 2m, được tráng kẽm với bể dày lớp tráng kẽm tối thiểu là 0.0025mm, sau cùng được sơn tĩnh điện. Nắp được định vị bằng lò xo hoặc bằng vít chìm. Cuối hộp đựng cáp phải có mặt bích để siết trực tiếp vào tủ điện hoặc máy cắt. Các miếng nối phải dùng vít siết có đầu đa giác, đai ốc và long đền chống xoay. Mỗi miếng nối phải có một dây đồng được siết bằng bulon tới hộp cáp kế cận để đảm bảo tiếp điện tốt.  
· Ống điện đi vào hộp đựng cáp phải được thực hiện bằng khớp nối và vòng siết bằng thau. Có thể khoan lỗ tại chỗ.  
· Hộp đựng cáp không được chứa quá số dây cáp cho phép theo quy định của tiêu chuẩn IEC. 
· [bookmark: _heading=h.l61d1hotiibu]Ti treo và giá đỡ phải dùng thép tráng kẽm theo ISO1459, 1460 và 1461. Bulon và đai ốc phải mạ kẽm hoặc cadmium theo BS3382 Part 1 và 2.  
15. NỐI ĐẤT 
· Tất cả các phần kim loại kết hợp với hệ điện nhưng không phải là thành phần của dây dẫn điện sống, kể cả các phần dẫn diện đặt lộ ra hoặc các phần dẫn điện từ bên ngoài tới, phải được nối chặt và có hiệu quả với hệ nối đất phù hợp với tiêu chuẩn IEC.  
· [bookmark: _heading=h.rpvyleev5d0s]Đầu nối đất sẽ được cung cấp bởi nhà thầu điện cho mỗi phòng máy và phòng bơm.  
16. MÔTƠ ĐIỆN 
· Môtơ phải được chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC276, IEC34 và IEC72.  
· Môtơ phải là loại kín, giải nhiệt bằng quạt, loại lồng sóc, cấp bảo vệ IP54.  
· Môtơ phải được chọn để có thể chạy quá tải ở 20% danh định trong điều kiện tải bình thường của bơm. Môtơ phải là loại 3 pha. 
· Định mức của môtơ phải căn cứ vào tải thường xuyên và liên tục ở môi trường đã xác định hoặc ở nhiệt độ 400C lấy điều kiện nào lớn hơn, phải có hiệu suất khi đầy tải không nhỏ hơn 0,85, hệ số công suất khi đầy tải không nhỏ hơn 0,85 trễ.  
· Cách điện cuộn dây phải là class F theo IEC85, cho phép nhiệt độ bên trong lên đến 800C cao hơn nhiệt độ môi trường, ngoại trừ có chỉ dẫn khác.  
· Các môtơ đều phải có hộp nối dây, các hộp này phải có kích thước như thế nào để đảm bảo đưa đầu cốt vào dễ dàng và đảm bảo đủ không gian cho dây cấp nguồn. Phải có một đoạn ống nối mềm để nối nguồn vào hộp nối dây.  
· Môtơ từ 3,7kW trở lên phải có bạc đạn ở hai đầu. Môtơ lớn hơn phải dùng bạc con lăn hoặc bạc đạn cầu loại rãnh sâu. Môtơ vận hành với trục nằm ngang phải dùng bạc đạn chống mất cân bằng ở hai đầu. Môtơ phải có tốc độ đồng bộ như đã ghi trong Danh sách thiết bị. 
· Môtơ phải được lắp trên một đế chung với thiết bị khi có thể được.  
· Catalog chi tiết của môtơ phải được đệ trình cho Giám đốc dự án để duyệt. Trong chừng mực có thể được, các môtơ được lắp đặt phải do cùng một nhà chế tạo.  
· Môtơ nặng trên 25kg phải có móc treo. 
· Tất cả các môtơ từ 20kW trở lên phải có thermistor hoặc một cảm biến nhiệt độ loại kín đặt trong cuộn dây và phải có đầu ra để nối với mạch bảo vệ môtơ. 








[bookmark: _heading=h.n6x5ffoqlnx3]
[bookmark: _heading=h.q00sxezbqozu]
PHẦN 9 :  SƠN VÀ GHI NHÃN
1. SƠN 
[bookmark: _heading=h.vxumiicjskm0]Toàn bộ các chi tiết lắp đặt, bao gồm đường ống nổi hoặc chìm, phải được sơn một lớp lót, một lớp trong và 2 lớp hoàn thiện sơn dầu hoặc sơn bóng, theo chỉ dẫn của nhà sản xuất có “màu đỏ tín hiệu”. 
2. GHI NHÃN 
Tấm thông báo 
Lắp đặt tấm thông báo, in rõ ràng hoặc khắc trên vật liệu bền chống phai, dầy tối thiểu 3mm hoặc treo trên tấm bảng dầy tối thiểu 3mm, gắn cứng ở vị trí thuận tiện của van giám sát, có các chi tiết sau: 
(a) mặt bằng các rủi ro, nghĩa là mặt bằng các khối nhà 
(b) Hướng dẫn khẩn cấp
(c) Một tấm chỉ vị trí 
(d) Một ghi chú xác định cụm thiết bị lắp đặt và khu vực phục vụ. 























[bookmark: _heading=h.ncke4fh948yu]
[bookmark: _heading=h.icacw0elk3vk]
PHẦN 10 : THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU
1. KIỂM NGHIỆM HOÀN TẤT 
1.1. [bookmark: _heading=h.mdld2zjpwtkz]Giấy chứng nhận hoàn tất của nhà lắp đặt 
[bookmark: _heading=h.e8pizt13tsx1]Yêu cầu phải có. Trình duyệt trước ngày hoàn tất thực tế. 
1.2. Thử nghiệm chất lượng nước 
Chức năng: để minh hoạ nước của hệ thống đầu phun là sạch và không có vật thể lạ, bao gồm cát, cặn và các tạp chất khác. 
Thử nghiệm xả: kiểm định nước xả ra từ tối thiểu 1 van xả tràn, xem có vật thể lạ không. 
[bookmark: _heading=h.a65dia1inku4]Thử nghiệm không đạt: Nếu vật lạ có số lượng làm suy yếu tính năng của hệ thống đầu phun-xả nước toàn bộ hệ thống, -mở và rửa sạch van báo động và lọc Y; và -nạp nước lại 
1.3. Thử nghiệm chứng minh nguồn nước cấp 
[bookmark: _heading=h.5ukmpyaac7j9]Chứng minh rằng nguồn nước cấp đáp ứng áp suất và lưu lượng yêu cầu. 
1.4. Thử nghiệm công suất bơm 
[bookmark: _heading=h.szdrqn93pcq]Chứng minh rằng bơm áp suất có công suất thiết kế. 
1.5. Thiết bị ghi số
Thiết bị ghi số áp suất và lưu lượng: được hiệu chuẩn bởi tổ chức được chấp thuận. 
Hiệu chuẩn: cung cấp bằng chứng phù hợp rằng thiết bị kiểm tra đã được thử nghiệm và đạt độ chính xác trong vòng một tháng trước khi thử tra. 
[bookmark: _heading=h.8ph84bulfyvq]
2. THỬ NGHIỆM VÀ CÂN CHỈNH  
Khi hoàn tất việc lắp đặt, Nhà thầu phụ sẽ thông báo cho Tư vấn và tiến hành thực hiện việc cân chỉnh, thử nghiệm, định cỡ và hiệu chỉnh thiết bị và bộ điều khiển. Thôøng báo trước sẽ ít nhất 48 giờ trước khi thực hiện cuộc thử nghiệm. 
Tất cả các bộ phận sẽ được thử nghiệm một cách có hệ thống về việc vận hành thích hợp để bảo đảm việc lắp đặt được phê duyệt như sau: 
(a) 	Tất cả các bơm được kiểm tra về mức lưu lượng, cột áp và số vòng/phút. 
(b) 	Tất cả các công trình đường ống sẽ được thử nghiệm thuỷ tĩnh đến 1030kPa (150psi) hoặc 1,5 lần áp lực làm việc, tính theo số nào lớn hơn. Điều này sẽ được duy trì trong một thời hạn ít nhất là 24 giờ.  
(c) 	Tất cả các bộ chuyển áp lực và dòng chảy sẽ đựơc cài đặt và thử nghiệm, làm hài lòng nhà tư vấn. 
(d) 	Tất cả các sơ đồ điện bảng kiểm soát, các chỉ báo và bộ báo động sẽ được kiểm tra đối với việc cài đặt và vận hành đúng.
[bookmark: _heading=h.qo253zi6qdfq]
3. BẢO DƯỠNG 
3.1. [bookmark: _heading=h.m549jxfmlzid]Tieâu chuẩn 
[bookmark: _heading=h.p7h43jum8g6a]Theo NFPA 25. 
3.2. Tổng quát
[bookmark: _heading=h.25y5yfmsjxuw]Trong thời gian bảo trì, thực hiện công tác bảo trì bao gồm hàng tuần, hàng tháng, hàng quí và hàng năm. Thực hiện lại công tác bảo trì hàng năm ở cuối giai đoạn bảo trì. 
3.3. Ghi chép
 Ghi sổ nhật ký bảo trì.



















[bookmark: _heading=h.ow1vmrot6rls]




[bookmark: _heading=h.c9wtf51lymd6]
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ






[bookmark: _heading=h.mz8yl21sxlgx]
[bookmark: _heading=h.r8m7y8ulovff]
PHẦN 1: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
[bookmark: _heading=h.jqp68x625vdv]Hệ thống điều hòa không khí & thông gió thiết kế cho công trình tuân theo các tiêu chuẩn như sau:
· Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế: TCVN 4088: 1992
· [bookmark: _heading=h.wz65f8knuzcm]Điều kiện thiết kế: TCVN 4608: 1988
· [bookmark: _heading=h.ss5e7ggbcoth]Tiêu chuẩn thiết kế thông gió, điều tiết không khí: TCVN 5687: 1992
· [bookmark: _heading=h.1rb5gd7k1r5v]Hệ thống thông gió- Yêu cầu chung về an toàn: TCVN 3288:1979
· Tiêu chuẩn TCVN 4605:1998
· [bookmark: _heading=h.7drw3mo4g4wq]Tiêu chuẩn thiết kế, phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình TCVN 2622: 1995.
· [bookmark: _heading=h.3u29y8mxni1v]Tiêu chuẩn thiết kế: thông gió, điều tiết không khí: ASHRAE Handbook 1989.
· [bookmark: _heading=h.bcfo52l4klmc]Tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng trong các toà nhà cao ốc: ASHRAE 90.1.
· [bookmark: _heading=h.iyqxltovjnu2]Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống ống phân phối gió: SMACNA 1985, SMACNA 1993.
· Tiêu chuẩn: ASHRAE 90.1
· [bookmark: _heading=h.jomit8uug7jm]Tieâu chuẩn: ASHRAE 51.
· [bookmark: _heading=h.ny79r9pgtrft]Tieâu chuẩn: NFPA 96
2. [bookmark: _heading=h.rk84qnpnoj1t]NỘI DUNG THIẾT KẾ
· Hệ thống thông gió tầng hầm.
· Hệ thống ĐHKK trung tâm (loại chiller water giải nhiệt gió) cho khu trung tâm thương mại và dịch vụ (tầng 1 đến tầng 4).
· Hệ thống thông gió tầng kỹ thuật.
· Hệ thống ĐHKK Split & Multi Split cho từng căn hộ (từ tầng 5 đến tầng 25).
· Hệ thống tạo áp cầu thang thoát hiểm.
· Hệ thống hút khói hành lang.
· Hệ thống hút gió thải các phòng vệ sinh & hút khói bếp.
· [bookmark: _heading=h.wmz4m6kxucss]Hệ thống hút khí thải gen rác.
3. MÔ TẢ HỆ THỐNG
· Hệ thống ĐHKK trung tâm loại Chiller làm lạnh nước giải nhiệt gió
	(Air Cooled Water Chiller)
[bookmark: _heading=h.frohi86nl7rl]Tổng công suất lạnh : 1194 Kw.
Máy lạnh trung tâm loại Air Cooled Chiller
Chọn 2 máy lạnh dạng Screw-Chiller làm lạnh nước, giải nhiệt gió. Công suất được chia đều mỗi máy là 597 kW. Với cách chọn máy như trên đảm bảo cung cấp đủ tải lạnh cho khu vực trung tâm thương mại và dịch vụ. 
Cụm máy nén dự tính sẽ đặt tại khuôn viên bên ngoài tầng 1 của công trình. Và việc sử dụng máy nén Screw nhằm đảm bảo độ ồn không ảnh hưởng đến các khu vực khác bên trong tòa nhà.
Làm lạnh nước trung gian 
[bookmark: _heading=h.79ls4narq1qu]Dàn lạnh máy trung tâm (Evaporator) sẽ làm lạnh nước tuần hoàn, cấp nước lạnh cho các FCU (Fan coil unit) thông qua cụm bơm nước lạnh. 
FCU 
[bookmark: _heading=h.x8tmfao3iq6]FCU là thiết bị trao đổi nhiệt giữa nước lạnh với không khí môi trường cần điều hòa. Các FCU bao gồm dàn lạnh (được cấp nước lạnh từ Chiller), quạt trao đổi nhiệt: hút không khí hồi từ các không gian khu vực cần điều hòa thổi qua dàn lạnh và cấp vào lại khu vực cần điều hòa, buồng trao đổi khí (hòa trộn khí hồi về và khí tươi cấp vào ).
Các FCU sẽ được treo âm trần trong các khu vực cần điều hòa. Các FCU sẽ điều hòa không khí  toàn bộ khu vực mua sắm, và khu văn phòng.
[bookmark: _heading=h.l1l3ckt0xubn]HRV (Heat Recovery)
[bookmark: _heading=h.uv0h5mt3zzf2]HRV là thiết bị trao đổi nhiệt với không khí môi trường. Các HRV bao gồm quạt hút và đẩy, bộ trao đổi nhiệt. Gió tươi có nhiệt độ môi trường bên ngoài sẽ được hút vào bộ trao đổi nhiệt. Tại đây gió tươi sẽ được xử lý bụi, tách ẩm và trao đổi nhiệt với gió thải lạnh từ khu vực được điều hoà và trở thành gió tươi có nhiệt độ khỏang 28oC. Sau đó được phân phối đều đến các FCU để sau đó đến các khu vực điều hòa.
· Hệ thống ÑHKK 2 cụm (Split air conditioning) và nhiều cụm (Multi-system air conditioning)
	Hai hệ thống này được sử dụng cho việc điều hoà không khí cho khối căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25.
Split air conditioning
	Là máy điều hoà bao gồm 2 cụm dàn nóng và dàn lạnh. Cụm dàn nóng bao gồm máy nén, dàn ngưng quạt, cụm dàn lạnh bao gồm dàn lạnh và quạt.
Multi-system air conditioning
	Là máy điều hoà có 1 cụm dàn nóng với nhiều cụm dàn lạnh bố trí cho các phòng khác nhau.
[bookmark: _heading=h.qtlokt4gtotg]	Các dàn nóng được đặt ở bên hông của mỗi căn hộ.
[bookmark: _heading=h.sf3bivb30mkg]
PHẦN 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT 
[bookmark: _heading=h.hrmkp7jwpktv]A. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. TỔNG QUÁT
1.1. [bookmark: _heading=h.h3y3ucc6vcma]Phạm vi công việc
1.1.2. [bookmark: _heading=h.wbzcezum2wet]Các tiêu chí kỹ thuật này là một phần không thể tách rời của Hồ sơ hợp đồng. Việc đấu thầu, các Yêu Cầu Hợp Đồng, các Yêu Cầu Chung được áp dụng cho toàn bộ các phần trong tiêu chí kỹ thuật phần cơ khí.
1.1.3. [bookmark: _heading=h.xh43yvnlc09o]Công việc trong tiêu chí kỹ thuật được chia thành nhiều Phần mô tả không nhằm mục đích giao phó nhiệm vụ hoặc công việc cho bất cứ Nhà thầu phụ cụ thể nào hoặc nêu rõ các giới hạn tuyệt đối thuộc hợp đồng giữa các nhà thầu phụ hoặc giữa nhà thầu chính và thầu phụ. Các yêu cầu trong bất cứ phần nào đều được áp dụng cho các phần khác như: yêu cầu về hệ số bảo dưỡng mô-tơ. Cần tham khảo các Phần khác nhằm bảo đảm sản phẩm vận hành hoàn bị và tiêu chuẩn công việc được phối hợp đầy đủ.
1.1.4. [bookmark: _heading=h.a45ncsjr74vy]Chỉ thị “cung cấp” thiết bị, vật tư, sản phẩm, lao động và các dịch vụ kỹ thuật cần được hiểu là “cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm” công trình cơ khí đề ra trên các Bản vẽ và nêu rõ trong Tiêu chí kỹ thuật. 
1.1.5. [bookmark: _heading=h.rg84wly2paj5]Cung cấp và đưa vào Giá trị hợp đồng các công trình cơ khí bao gồm các bộ phận cơ khí và phụ tùng cho hệ thống bình thường không được thể hiện trên các Bản vẽ hoặc đề ra trong Tiêu chí kỹ thuật, cũng như cần thiết để bảo đảm các hệ thống vận hành hoàn bị và tiêu chuẩn công trình được phối hợp đầy đủ đạt sự chấp thuận của Tư vấn và các cơ quan chức năng có liên quan.
1.2. [bookmark: _heading=h.th4tf2m9crdh]Mục tiêu và phân chia giai đọan
1.2.1. Đề cập trong Tiêu chí kỹ thuật hoặc nêu rõ trên các Bản vẽ về thiết bị, vật tư, vận hành và phương pháp, yêu cầu cung cấp đúng chất lượng, số lượng đề ra và các hệ thống hoàn bị về mọi mặt.
1.2.2. Xem Tiêu chí kỹ thuật như một phần không thể tách rời của các bản vẽ đi kèm. Bất cứ hạng mục hoặc vấn đề nào thiếu sót hoặc bị bỏ qua trong Tiêu chí kỹ thuật hoặc bản vẽ nhưng được hoặc đề cập tới hoặc hàm ý một cách hợp lý phải được xem như đã được nêu ra đầy đủ và thích đáng.
1.2.3. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng và hoạt động đạt yêu cầu của tất cả các hệ thống, thiết bị và các bộ phận cấu thành một phần hoặc liên quan trực tiếp với công trình lắp đặt. Thay thế ngay các vật tư, thiết bị và bộ phận có khiếm khuyết đồng thời sửa chữa ngay các hư hỏng có liên quan. 
1.2.4. [bookmark: _heading=h.6gepmtcubv8e]Việc phân chia giai đoạn cần được lập thành kế hoạch cùng với Chủ đầu tư	
1.3. Phối hợp
1.3.1. Điều phối và lập kế hoạch cho công tác cơ khí với các công tác khác trong cùng khu vực hoặc đối với công trình lệ thuộc vào công tác cơ khí để tạo thuận lợi cho tiến độ chung.
1.3.2. Vạch ra và giải quyết các vấn đề khó khăn giữa các công việc có sự tiếp xúc với nhau trước khi gia công và lắp đặt thiết bị. Đệ trình các bản vẽ thể hiện sự tiếp xúc/giao chéo này để được xem xét khi có yêu cầu của Tư  vấn.
1.3.3. [bookmark: _heading=h.yb28sm21a24b]Kiểm tra công trường và toàn bộ hồ sơ hợp đồng trước khi đệ trình hồ sơ dự thầu. Không có khoản dự phòng nào cho bất cứ khó khăn nào gặp phải do bất kỳ đặc điểm nào của toà nhà, biện pháp thi công, các tài sản công và tư ở trong hoặc chung quanh khu vực thi công hiện hữu cho đến thời điểm khoá sổ hồ sơ thầu.
1.4. Các tiêu chuẩn tham khảo
1.4.1. Cung ứng các loại vật tư  và thiết bị có kết cấu và chất lượng đã được chứng minh. Cung cấp các kiểu dáng thiết bị hiện đại có đặc điểm thiết kế chứng nhận bởi các đơn vị thử nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế và trong nước được công nhận.
1.4.2. Tay nghề chuyên môn và phương pháp lắp đặt phải theo đúng thông lệ tốt nhất. Sử dụng công nhân có tay nghề, bằng cấp phù hợp để thực hiện công việc dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên giám sát có đầy đủ kinh nghiệm chuyên môn. 
1.4.3. Lắp đặt thiết bị theo đúng văn bản hướng dẫn của nhà sản xuất.
1.4.4. Đáp ứng các tiêu chuẩn của ASHRAE và các tiêu chuẩn công nghiệp khác trong việc tuyển chọn và cung ứng thiết bị, vật tư, đường ống, bộ phận cấu tạo và hệ thống.
1.4.5. Đáp ứng tiêu chuẩn ASHRAE/IES 90.1, 1989 Standards trong việc cung ứng và lắp đặt tất cả các thiết bị.
1.4.6. [bookmark: _heading=h.hd8ewmftbgz6]Đáp ứng các tiêu chí đối với việc tuyển chọn bổ sung, định cỡ và đặc tính vận hành đề ra trong Tiêu chí kỹ thuật này. 
1.5. Bản vẽ và số đo
1.5.1. Các bản vẽ thiết kế thuộc hợp đồng chỉ thể hiện thiết kế chung, việc bố trí công tác lắp đặt hệ thống cơ khí và dưới dạng biểu đồ. Nhà thầu chính và các thầu phụ được tuyển chọn cần đệ trình các bản vẽ thi công lắp đặt dưới dạng AutoCAD (Phiên bản 2006) cho toàn bộ các thiết bị và hệ thống quan trọng cho Giám đốc dự án của Chủ đầu tư phê duyệt.
1.5.2. Các bản vẽ thiết kế theo hợp đồng không chỉ ra các đặc điểm chính xác về kiến trúc, kết cấu và điện. Cần kiểm tra các Bản vẽ trước khi bố trí.
1.5.3. Không được áp dụng tỷ lệ trong các bản vẽ thiết kế hợp đồng để đặt mua vật tư. Cần đo lường thực tế ở hiện trường trước khi đặt hàng và gia công vật tư.
1.5.4. Cần làm rõ các yêu cầu “ước tính” về các thiết bị không phải là một phần của các công việc được nêu trong Tiêu chí kỹ thuật trước khi tiến hành.
1.5.5. [bookmark: _heading=h.6t7vvta8919l]Dọn dẹp và để trống các khu vực nơi được chỉ ra trên bản vẽ là cần dự trù cho các thiết bị trong tương lai hoặc vị trí cần thiết cho việc bảo dưỡng thiết bị. Cần dự phòng các khoảng trống bổ sung để bảo dưỡng, di dời thiết bị và lắp đặt lại các hạng mục thay thế chẳng hạn như mô-tơ, cuộn dây và bộ lọc. 
1.6. Các yêu cầu và qui định  
1.6.1. Đáp ứng các yêu cầu và hướng dẫn trong tất cả các quy định/sắc lệnh của Nhà nước.
1.6.2. Không được giảm bớt chất lượng của công việc đề ra và/hoặc thể hiện trên các bản vẽ do yêu cầu của quy định.
[bookmark: _heading=h.n7v5dbgg1nfh]Nói chung và khi có thể áp dụng, các đặc tính lý hoá, các đặc điểm và tính năng vận hành của công trình đề ra trong các Tiêu chí kỹ thuật này phải theo đúng các yêu cấu của các tổ chức được công nhận kể cả các tổ chức liệt kê dưới đây:
· [bookmark: _heading=h.o75x0gfugsqu]ASHRAE    - American Society of Heating, Refrigeration and Air Cond. Engineers
· IECEE	- IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
· [bookmark: _heading=h.4e6vh0ebg7va]IMC	- International Mechanical Code
· [bookmark: _heading=h.659rw9xh5f4h]Souce Book For Efficient Air Duct Systems in Europe-2002
· [bookmark: _heading=h.mg0zhzqa4eo0]TCVN 	-6160:1996 Phòng cháy chữa cháy-Nhà cao tầng-Yêu cầu thiết kế
· [bookmark: _heading=h.94ea8lkcx5ga]TCVN	-5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động-Yêu cầu thiết kế
· [bookmark: _heading=h.k1av0316bytq]TCVN	-6161:1996 – Phần 10
· [bookmark: _heading=h.upnqyrdkzpuc]TCVN	-5687:1992 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm-TC thiết kế 
· [bookmark: _heading=h.64ronpa14e5k]TCXD - 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh-Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.
1.6.3. [bookmark: _heading=h.m90myvb7hveh]Đưa ra các thông báo cần thiết, tranh thủ tất cả các loại giấy phép đồng thanh toán toàn bộ các khoản lệ phí, thuế và các chi phí khác có liên quan đến công trình. Lưu giữ  toàn bộ các hồ sơ hợp đồng cần thiết, chuẩn bị hồ sơ đệ trình và tranh thủ sự phê duyệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
1.7. Các thay đổi trong công việc theo hợp đồng
1.7.1. Không được thực hiện bất cứ thay đổi nào đối với công trình nếu không đệ trình (các) Bản vẽ theo yêu cầu để Chủ đầu tư phê duyệt.
Theo đúng các quy trình được nêu trong các yêu cầu hợp đồng và công tác đấu thầu để quản lý và thực hiện các điểm thay đổi trong hợp đồng.
1.7.2. Bảng báo giá cho các thay đổi trong phạm vi công việc phần cơ khí cần dựa trên:
[bookmark: _heading=h.7ylnbro5mkk1]Các phương pháp do Tư vấn chỉ thị.
1.8. Thiết bị mua sẵn
1.8.1. Trường hợp Chủ đầu tư đã mua sẵn các thiết bị để lắp đặt, cần đảm nhận toàn bộ trách nhiệm về việc tiếp nhận, kế hoạch giao hàng, chất dỡ, lưu giữ, chằng buộc, lắp đặt, bảo vệ, khởi động và bảo hành số thiết bị này trừ phi Chủ đầu tư có văn bản ngược lại.
1.8.2. Trách nhiệm của nhà cung cấp thiết bị được nêu trong các hồ sơ về thiết bị mua trước có sẵn để Nhà thầu xem xét trong giai đoạn đấu thầu.
1.8.3. Chủ đầu tư phải trưc tiếp chịu chi phí vận chuyển thiết bị đến công trường và FOB. 
1.8.4. Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp toàn bộ các chi tiết của thiết bị và các bản vẽ gia công của nhà sản xuất. Bao gồm các thông tin có liên quan trong Tài liệu hướng dẫn công tác bảo dưỡng & vận hành.	
1.8.5. [bookmark: _heading=h.r5baawc2ldy2]Đảm nhận việc gia hạn các chế độ bảo hành để đáp ứng các khoảng thời gian đề ra.
1.9. Bảo hành
1.9.1. Đáp ứng các yêu cầu trong hồ sơ Các yêu cầu về công tác đấu thầu và hợp đồng	
1.9.2. Bảo hành vô điều  kiện toàn bộ các thiết bị, vật tư và tay nghề chuyên môn trong thời hạn không dưới một năm tính từ ngày Hoàn thành cơ bản công trình hoặc trong một thời hạn lâu hơn nếu có đề ra trong Tiêu chí kỹ thuật. 
1.9.3. Nếu như có bất kỳ thiết bị hoặc vật tư nào không phù hợp với các dữ liệu đã xuất bản của nhà sản xuất hoặc bảng liệt kê đặc biệt về định mức kỹ thuật được cung cấp trong quá trình thử nghiệm tính năng vận hành, cần thay thế ngay thiết bị hoặc vật tư có khiếm khuyết. Chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thay thế mà không được đòi Chủ đầu tư thanh toán. Điều chỉnh tất cả các bộ phận nhằm đạt được định mức kỹ thuật đúng.
1.9.4. Chủ đầu tư sẽ thông báo về các khiếm khuyết nhận thấy ngay lập tức bằng văn bản.
1.9.5. [bookmark: _heading=h.mfu0twsw7x5j]Cần chỉnh sửa ngay các khiếm khuyết phát sinh trong giai đoạn bảo hành. Thanh toán cho các hư hỏng phát sinh do hậu quả của các khiếm khuyết đó.
1.10. Các bản vẽ thi công 
1.10.1. Đáp ứng các yêu cầu trong Các điều kiện tổng quát và bổ sung
1.10.2. Nhận dạng bản vẽ thi công bằng tên dự án và số tham chiếu trong Tiêu chí kỹ thuật. 
1.10.3. Xem xét toàn bộ các bản vẽ thi công trước khi đệ trình và xác nhận rõ ràng là “Chỉnh sửa để Tư vấn xét duyệt”. Ghi tên công ty, ngày tháng và ký tên trên tất cả các bản vẽ thi công.
1.10.4. Việc xem xét các bản vẽ thi công của Tư vấn không làm giảm bớt trách nhiệm của Nhà thầu về các sai sót, sự cần thiết phải kiểm tra bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thiết bị và tiến hành các công việc theo yêu cầu trong Hồ sơ hợp đồng.
1.10.5. Ghi rõ tên tất cả các bộ phận, phụ tùng, kể cả các phương án chọn lựa sẽ được cung cấp cho từng hạng mục.  
1.10.6. [bookmark: _heading=h.d6wxn287hqef]Các dữ liệu về sản phẩm cần đệ trình phải bao gồm nhưng không giới hạn những điểm sau: 			
· Kích thước, kể cả các yêu cầu về cự ly để bảo dưỡng
· [bookmark: _heading=h.8ro566ugoer8]Trọng lượng vận chuyển và vận hành, kể cả các phụ tùng và các lưu chất để vận hành cùng với các tải trọng điểm.
· [bookmark: _heading=h.8jzck593850d]Tiêu chí kỹ thuật về tính năng hoạt động kể cả bơm và các biểu đồ quạt
· [bookmark: _heading=h.9a1upkjmrj5y]Công suất vận hành tải trọng từng phần và các giới hạn
· [bookmark: _heading=h.vv5ct2jzkuom]Các mức cường độ âm thanh	
· [bookmark: _heading=h.lm01w5qs484b]Vật tư thi công kể cả phần hoàn thiện bên trong và bên ngoài
· [bookmark: _heading=h.45b0193cvd7f]Các định mức tiêu chuẩn thử nghiệm ở nhà máy theo các tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành và được công nhận.
· [bookmark: _heading=h.c3cuhwta4vjl]Thời gian bảo hành được gia hạn.	
· [bookmark: _heading=h.ohwc4graa7o]Các yêu cầu về phần điện, kể cả các sơ đồ đường dây hoàn bị nêu rõ phạm vi công việc tại nhà máy và công trường.	
· [bookmark: _heading=h.7a4kkwcxd0kt]Các yêu cầu về mô-tơ, đường dây điều khiển và điện năng kể cả điện áp định mức, pha và chu kỳ, dòng điện đầy tải, kích cỡ và vận tốc mô-tơ, kích thước bệ mô-tơ, loại vỏ bao ngoài về mức tăng nhiệt độ tối đa theo định mức.	
· [bookmark: _heading=h.r1x043m1se28]Tài liệu hướng dẫn về việc lắp đặt, khởi động và vận hành sản phẩm 	
Các hồ sơ đệ trình không đầy đủ sẽ bị trả về, không được chấp thuận 
[bookmark: _heading=h.jlcvt83z3w8v]Đóng một bộ các bản vẽ thi công đã duyệt trong từng tài liệu hướng dẫn công tác bảo dưỡng & vận hành.
1.11. Lựa chọn nhà sản xuất và cung cấp thiết bị	
1.11.1. Các loại thiết bị và vật tư được mô tả cụ thể nhằm mục đích chỉ rõ các tiêu chuẩn về chất lượng và tay nghề. Cần báo giá dựa trên cơ sở các hạng mục được nêu và thể hiện trên các Bản vẽ.
1.11.2. [bookmark: _heading=h.ymzpowttfoij]Các phương án khác nhau về thiết bị hoặc vật tư được xem như tương đương về mặt chất lượng và tính năng vận hành có thể đệ trình cùng với Biểu mẫu dự thầu. Cung cấp từng phương án, sau khi đệ trình hồ sơ dự thầu, theo yêu cầu của Tư  vấn, với các thông tin sau:
· Các chi tiết về việc sản xuất
· [bookmark: _heading=h.91hcyforafl9]Kích thước, bao gồm cự ly cần thiết (để bảo dưỡng)
· [bookmark: _heading=h.c5itwiq1ywlk]Các thông tin về tính năng vận hành
· [bookmark: _heading=h.joyqwnvusumc]Tiết kiệm chi phí về đường ống, ống dẫn và các thay đổi về phần điện do phương án thay thế.
· [bookmark: _heading=h.4uh6jdxzbp80]Tác động và chi phí đối với các công việc khác
1.11.3. Khi các phương án thay thế được chấp thuận, không được tính các khoản chi phí bổ sung đối với các thay đổi sau đó trong các công trình cơ khí hoặc các hợp đồng khác để làm cho phương án thay thế hoàn hảo và tương đương với thiết bị và vật tư đã quy định.
1.11.4. Nếu thiết bị thay thế, khác biệt so với thiết bị được thể hiện trên các Bản vẽ, được chấp thuận, cần chuẩn bị các sơ đồ bố trí thiết bị, nếu có yêu cầu,  mà không được yêu cầu thanh toán thêm. Cần thể hiện rõ trên sơ đồ cao trình và các bộ phận, toàn bộ các chi tiết thiết bị. 
1.11.5. [bookmark: _heading=h.l717dure7fuc]Bảo lưu quyền chấp thuận hoặc bác bỏ bất cứ phương án thay đổi nào.
1.12. Mẫu mã
[bookmark: _heading=h.4bktcep7q0k7]Đệ trình các mẫu mã hoặc cung ứng mô hình công trường về các loại vật tư đề xuất khi có yêu cầu của Tư vấn.
1.13. Các bản vẽ phối hợp
1.13.1. Trước khi khởi công, cần đệ trình để Tư vấn xem xét các bản vẽ về đường ống, ống dẫn, vị trí thiết bị giao cắt và ống măng sông của mỗi tầng và toàn bộ công trình cơ khí. Các bản vẽ phải được phối hợp và chứng nhận là chính xác để được xét duyệt.
1.13.2. Các bản vẽ phối hợp cần có tỷ lệ đủ để thể hiện các chi tiết cần thiết. Đệ trình để được xem xét, áp dụng quy trình tương tự như được nêu cho các bản vẽ thi công.
1.13.3. Chuẩn bị các bản vẽ kết hợo với các ngành nghề khác ở các vị trí có thể xảy ra đối nghịch do việc định vị các thiết bị, đường ống cơ khí.
1.13.4. Các vị trí có đề xuất kích thước của công trình cơ khí liên quan đến cao trình toà nhà và đường trục.
1.13.5. Soạn thảo các bản vẽ thể hiện đầy đủ các chi tiết về kích thước của các trục, khoảng cách ống dẫn và đường ống. Thể hiện các mối nối măng-sông, chỗ lõm vào và các lỗ tạo hình cần thiết trong bê tông cho công trình cơ khí. Bao gồm các thông tin liên quan đến lối tiếp cận, độ hở, lỗ khoan, tấm đệm, chỗ thoát nước và các mối nối điện.
1.13.6. Cung ứng các bản vẽ hiện trường với vị trí của các hệ thống kỹ thuật khác nhau khi có yêu cầu của Tư vấn.
1.13.7. [bookmark: _heading=h.ydw876yah9yo]Đệ trình một danh mục các cửa vào và tấm panen, trình bày chủng loại, kích cỡ và vị trí. Phối hợp các bản vẽ với các bản vẽ chi tiết thiết kế và sơ đồ trần phản quang trước khi đệ trình.
1.14. Lưu giữ bản vẽ
1.14.1. Đáp ứng các yêu cầu trong Các điều kiện tổng quát và bổ sung.	
1.14.2. Lưu giữ và bảo quản một cách phù hợp các bản vẽ ở công trường và sẵn sàng đưa ra để kiểm tra vào mọi thời điểm.	
1.14.3. Lưu hồ sơ các móc treo của đường ống ngầm tại lối ra vào công trình và bên dưới phiến sàn tại từng nhánh, bệ ống đứng, thay đổi về hướng cũng như ít nhất là ba điểm trên các đường ống thẳng.
1.14.4. Thể hiện vị trí của cửa ra vào và các tấm panen, đồng thời cung cấp thông tin nhận dạng các thiết bị và bộ phận mà các thứ này phục vụ.
1.14.5. [bookmark: _heading=h.x4kzvclti8mu]Đệ trình dưới hình thức đĩa mềm một phiên bản của các bản vẽ hoàn công.	
1.15. Tài liệu hướng dẫn công tác bảo dưỡng và vận hành
1.15.1. Theo đúng các yêu cầu trong Các điều kiện tổng quát và bổ sung	
1.15.2. Đệ trình ba bộ để xem xét ít nhất 10 tuần trước ngày hoàn thành.	
1.15.3. Bảo đảm rằng các thuật ngữ sử dụng trong các phần khác nhau của tài liệu hương dẫn có tính chất nhất quán.	
1.15.4. [bookmark: _heading=h.pmlgueebi5uf]Mỗi tài liệu hướng dẫn cần có các thông tin như sau:
· Mô tả từng hệ thống vớo hần mô tả từng bộ phận chính của hệ thống
· [bookmark: _heading=h.xyfgkle4xf0o]Các bộ bản vẽ gia công chi tiết khổ A 4
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và khởi động thiết bị của nhà sản xuất.
· [bookmark: _heading=h.7q5q2n40ucwu]Danh mục phụ tùng đề xuất của nhà sản xuất thiết bị 
· [bookmark: _heading=h.r7ysunhl91uw]Sơ đồ đi dây của thiết bị
· [bookmark: _heading=h.lmxvyttpdwth]Kế hoạch bôi trơn toàn bộ các thiết bị
· [bookmark: _heading=h.dgdofsqv231p]Danh sách nhận dạng thiết bị với số sê-ri
· [bookmark: _heading=h.xqqz9yz8abyf]Bảng kê các nhãn gắn trên van khổ trang giấy và biểu đồ lưu lượng
· [bookmark: _heading=h.x1lpr0ua5vc5]Báo cáo cân chỉnh lần cuối 
· [bookmark: _heading=h.pcnh1jbxngxa]Quy trình xử lý nước và các thử nghiệm
· [bookmark: _heading=h.woappz79q9yg]Bản vẽ sơ đồ điều khiển, trình tự vận hành
· [bookmark: _heading=h.yuohri5begb2]Hồ sơ gia hạn thời gian bảo hành, nếu có
2. [bookmark: _heading=h.sh1om65lzlp4]SAÛN PHẨM	
2.1. [bookmark: _heading=h.nvc7fg8udwtr]Thiết bị và vật tư
2.1.1. Cung ứng các sản phẩm và vật tư còn mới, sạch sẽ, không có khiếm khuyết, không bị hư hại hoặc rỉ sét.
2.1.2. Các sản phẩm và vật tư không được chứa amiăng, PCB, CFC, Halon hoặc các chất liệu khác được cơ quan chức năng xem như có tính chất nguy hiểm.	
2.1.3. Thay thế các loại vật tư  có chất lượng kém hơn quy định, đồng thời tháo dỡ các bộ phận lắp đặt không chính xác theo chỉ thị của Kỹ sư tư vấn hoặc người đại diện được ủy quyền 
2.1.4. Cung cấp các bảng tên/dữ liệu để gắn lên các bộ phận thiết bị cùng với tên của nhà sản xuất. Số mô-đen, số sê-ri, dữ liệu về công suất và các đặc điểm về phần điện được lắp đặt ở một vị trí dễ nhìn thấy.
2.1.5. Sử dụng thợ có tay nghề chuyên môn để lắp đặt các vật tư và thiết bị 
2.1.6. Duy trì tính đồng bộ về nhà sản xuất (không thay đổi nhà sản xuất) đối với các thiết bị sử dụng cho cùng ứng dụng và kích cỡ.
2.1.7. Bôi trơn đầy đủ thiết bị khi cần thiết.	
2.1.8. Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất về công tác lắp đặt, kết nối và điều chỉnh thiết bị. Bố trí một bản sao các hướng dẫn đó gần thiết bị trong quá trình lắp đặt.	
2.1.9. Khi cần thử nghiệm thiết bị tại nhà máy để xác định tính năng vận hành, đồngthời phải có sự hiện diện của người đại diện cho Chủ đầu tư để chứng kiến các thử nghiệm đó, các chi phí đi lại và sinh hoạt sẽ do Nhà thầu đài thọ.
2.1.10. Công suất, định mức thiết bị, vv được lập kế hoạch hoặc nêu rõ đối với các điều kiện yêu cầu tại công trường.
2.1.11. Phần bao chung quanh các thiết bị điện được lắp đặt trong các phòng chứa thiết bị cơ khí phải đệm bằng NEMA loại 1. Phần bao quanh các thiết bị điện lắp đặt ngoài trời phải là NEMA loại 3R.
2.1.12. [bookmark: _heading=h.josg5bvab71g]Các thiết bị tiêu thụ điện năng phải theo đúng quy định của Việt Nam.
3. THỰC HIỆN	
3.1. [bookmark: _heading=h.ymvq0gxygbog]Kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận	
3.1.1. Việc kiểm tra tiến độ công trình thường kỳ sẽ được thực hiện nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ chung của công trình đối với Hồ sơ hợp đồng. Các khiếm khuyết phát hiện sẽ được báo cáo. Cần chỉnh sửa ngay các khiếm khuyết.	
3.1.2. Tuân thủ các quy định, nghị định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.	
3.1.3. Ở các vị trí mà hồ sơ hợp đồng, các chỉ thị hoặc cơ quan chức năng yêu cầu công trình cơ khí phải được thử nghiệm, kiểm tra hoặc phê duyệt, cần thông báo kịp thời về tình trạng sẵn sàng để kiểm tra đồng thời lên kế hoạch về ngày giờ kiểm tra.	
3.1.4. Khi có yêu cầu của Tư vấn, cần để lộ ra các công trình cơ khí nào bị che phủ mà không có sự đồng ý để kiểm tra và khôi phục lại mà không được tính thêm chi phí cho Chủ đầu tư.
3.1.5. Cung cấp giấy chứng nhận và bằng chứng về công trình cơ khí đạt  yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
3.1.6. [bookmark: _heading=h.th9azeoakmxx]Chỉnh sửa các khiếm khuyết ngay khi được thông báo.	
3.2. Các hệ thống tạm thời
3.2.1 Cung cấp các hệ thống cơ khí tạm thời theo các yêu cầu thi công	
3.2.2 Tiến hành kết nối vào nguồn điện tạm thời được cung cấp, đồng thời cung cấp phần nối dài để Nhà thầu cơ khí sử dụng.	
3.2.3 Lắp đặt và bảo dưỡng các hệ thống PCCC tạm thời theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
3.2.4 Khi lắp đặt hệ thống cấp nước cố định, hệ thống này sẽ được sử dụng để cấp nước cho các nhà thầu khác.	
3.2.5 Tiến hành các hoạt động cần thiết để kiểm tra, thử nghiệm và cân chỉnh sau khi có văn bản cho phép khởi động hệ thống. Cần lưu ý bảo vệ hệ thống không bị hư hại và phòng tránh việc phân phối bụi bặm qua các hệ thống ống dẫn.
3.2.6 [bookmark: _heading=h.k8odkkpaec7p]Không được sử dụng các hệ thống đường ống, cung cấp hơi nóng hoặc điều hoà không khí cố định cho các hệ thống kỹ thuật tạm thời trong quá trình thi công, trừ phi có văn bản cho phép của Tư vấn. 
3.3. Đục, cắt và dặm vá
3.3.1. Thông báo kịp thời cho các nhà thầu khác về các lổ hở cần thiết cho công trình cơ khí. Cung cấp các chi tiết chính xác về vị trí và kích thước. Khi yêu cầu này không được đáp ứng, (nhà thầu) phải đài thọ chi phí về công tác đục cắt và dặm vá.	
3.3.2. Trong công trính hiện hữu, công tác đục cắt, dặm vá và khôi phục công trình đã hoàn thiện sẽ do các nhà thầu khác tiến hành bằng chi phí do nhà thầu cơ khí đài thọ. 
3.3.3. Phải có văn bản chấp thuận của Tư vấn trước khi đục cắt các lổ hở trên phần kết cấu.
3.3.4. [bookmark: _heading=h.f07j35pie5li]Ở các vị trí mà công trình mới kết nối với công trình hiện hữu và ở vị trí mà công trình hiện hữu phải chỉnh sửa, cấn tiến hành công tác đục cắt, dặm vá và khôi phục để hòa hợp với công trình hiện hữu. 
3.4. Bảo vệ	
3.4.1. Bảo vệ toàn bộ công trình cơ khí không bị hư hại. Giữ cho các thiết bị luôn luôn khô ráo và sạch sẽ.
3.4.2. Che đậy các lỗ hở ở thiết bị, đường ống và ống dẫn bằng nắp đậy hoặc tấm plastic dày cho tới khi kết nối lần cuối.	
3.4.3. Sửa chữa các hư hại do việc lưu giữ, vận chuyển hoặc lắp đặt thiết bị và vật tư không đúng cách.
3.4.4. [bookmark: _heading=h.b95j1bukazk1]Bảo vệ thiết bị, đường ống và các hệ thống kỹ thuật tạm thời do Nhà thầu cơ khí lắp đặt không bị hư hại do thời tiết hoặc mưa nắng. 
3.5. Sử dụng thử và tạm thời	
3.5.1. Xin văn bản cho phép của Tư vấn để sử dụng và thử nghiệm các thiết bị và hệ thống cố định trước khi Tư vấn nghiệm thu Hoàn thành cơ bản.
3.5.2. Tư vấn có thể sử dụng các thiết bị và hệ thống cho mục đích thử nghiệm trước khi nghiệm thu. Cung ứng lao động, nhiên liệu, vật tư và dụng cụ cần thiết để thử nghiệm. Chỉnh sửa phần công việc chưa hoàn bị ngay để đạt mức độ hài lòng của Tư  vấn.  
3.5.3. Bảo vệ các lỗ hở của thiết bị và hệ thống không bị bụi bặm và các vật lạ chui vào trong quá trình sử dụng tạm thời. Khi các hệ thống chuyển vận không khí được sử dụng các các dịch vụ tạm thời, ngoài các yêu cầu khác đã được nêu rõ cần cung cấp bộ phận lọc bằng sợi thủy tinh dày tối thiểu là 12mm trong các lỗ hở để khí quay về, các lỗ hở chuyển giao không khí và và các lỗ hở khác đã được nhận dạng. 	
3.5.4. Làm vệ sinh và tân trang các hệ thống và thiết bị đã qua sử dụng trước khi nghiệm thu. 
3.5.5. [bookmark: _heading=h.37jqc1pi9smk]Việc bảo hành, kể cả quá trình vận hành và ngày khởi công, không bị tác động bởi ngày khởi động thiết bị.	
3.6. Hòan thành
3.6.1. Dọn dẹp sạch sẽ tất cả các mảnh vụn, ba dớ… bên trong các hệ thống và thiết bị cơ khí.	
3.6.2. Chỉnh sửa các khiếm khuyết và hoàn tất công việc trước khi đệ trình yêu cầu nghiệm thu Hoàn thành cơ bản.
3.6.3. Tuân thủ các văn bản hướng dẫn của nhà sản xuất về việc bôi trơn các ổ đạn. Loại bỏ phần mỡ trong các bạc đạn loại ổ đỡ đồng thời châm mỡ mới trước khi đưa thiết bị vào vận hành.
3.6.4. Tháo dỡ tất cả các phần bảo vệ và bao phủ tạm thời
3.6.5. Lau sạch dầu mỡ có trong thiết bị và bệ đỡ
3.6.6. Làm vệ sinh các bộ phận gá lắp và thiết bị. Lau bóng tất cả các bề mặt kim loại.
3.6.7. Làm vệ sinh bằng máy hút bụi toàn bộ các hệ thống vận chuyển không khí, bao gồm quạt máy, đường ống dẫn, cuộn dây và các bộ phận đầu nối để bảo đảm rằng các bộ phận này sạch bụi bặm và không bị vướng vật lạ.
3.6.8. Thay các bộ lọc không khí.
3.6.9. Tháo ra, làm vệ sinh và lắp đặt lại các màng lọc đường ống.
3.6.10. [bookmark: _heading=h.u3x7jfi4lkkr]Đặt công trình cơ khí trong tình trạng vận hành như mới 
3.7. Hướng dẫn cho chủ đầu tư
3.7.1. Đệ trình cho Chủ đầu tư các danh mục kiểm tra đối với từng hệ thống hoặc hạng mục thiết bị, trong đó chỉ ra các bộ phận đã được kiểm tra và hoàn tất trước giai đoạn hướng dẫn. 
3.7.2. Hướng dẫn chu đáo cho Chủ đầu tư cách thức vận hành hiệu quả và an toàn các hệ thống và thiết bị.
3.7.3. Tổ chức và thanh toán cho các dịch vụ của đại diện nhà sản xuất trong việc hướng dẫn về các phần chuyên dụng của hệ thống lắp đặt, ví dụ như máy lạnh, các bộ điều khiển.
3.7.4. [bookmark: _heading=h.7t80fhzsmjv]Đệ trình một bộ tài liệu hướng dẫn đầy đủ cho Chủ đầu tư. Đối với từng giai đoạn hướng dẫn, cần cung cấp các thông tin sau:
· Ngày tháng
· [bookmark: _heading=h.veqn9psw7v8s]Thôøi hạn 
· [bookmark: _heading=h.ew9y6rujrsmh]Hệ thống hoặc thiết bị liên quan.
· [bookmark: _heading=h.6bvgrwha7vau]Tên người hướng dẫn
· [bookmark: _heading=h.vwlhtw4ebo88]Tên người được hướng dẫn.
· [bookmark: _heading=h.o1jwnbv0mtid]Tên những người hiện diện
3.7.5. Đệ trình bằng chứng hoàn thành khoá huấn luyện cho Tư vấn trước khi thanh toán khoản tiền giữ lại.
3.7.6. Tiến hành giai đoạn hướng dẫn trong thời gian 5 ngày theo sự tiện lợi của Chủ đầu tư. 
3.7.7. [bookmark: _heading=h.eegz9acqmnzf]Quay thành phim video các khóa hướng dẫn và giao lại cho Chủ đầu tư sau khi hoàn tất khoá học.
3.8. Bảo vệ tài sản cho chủ đầu tư
3.8.1. Tuân thủ triệt để các yêu cầu của Chủ đầu tư
3.8.2. Tham khảo ý kiến của Chủ đầu tư  về kế hoạch và việc kiểm soát bụi bặm và tiếng ồn trước khi khởi công tại hay gần các cơ sở vật chất hiện hữu nơi mà công việc có thể tác động đến các cơ sở vật chất đó hoặc những người cư ngụ ở đó.
3.8.3. Thực hiện công việc sao cho gây trở ngại ít nhất đến những người đang cư ngụ hoặc sử dụng các cơ sở vật chất.
3.8.4. Cung cấp các phương tiện tạm thời để duy trì vấn đề an ninh khi vấn đề này bị giảm sút do Nhà thầu cơ khí.
3.8.5. Chỉ có thể sử dụng thang máy, giá đưa đồ ăn, băng chuyền hoặc thang tự động dành riêng cho Nhà thầu để vận chuyển người và vật tư trong phạm vi công trình. Cần bảo vệ vách thang máy vận chuyển khách đạt sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi sử dụng. Chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, sự an toàn của thiết bị và tình trạng quá tải của các thiết bị hiện hữu. 
3.8.6. Cung cấp các tấm ngăn bụi, vật chắn và các biển cảnh báo tại các vị trí mà công trình nâng cấp hoặc sửa chữa ở gần các khu vực sẽ hoạt động trong thời gian thi công.
3.8.7. Các bản vẽ chỉ ra vị trí gần đúng của các hệ thống tiện ích ngầm và nổi hiện hữu. Tránh gây tổn hại cho các hệ thống này. Đài thọ chi phí sửa chữa và thay thế.
3.8.8. Thông báo ngay cho Tư vấn khi gặp phải các hệ thống kỹ thuật chưa biết đồng thời chờ chỉ thị của Tư vấn trước khi tiếp tục.
3.8.9. [bookmark: _heading=h.vug18qmvl1of]Chịu trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh về việc sửa chữa và làm vệ sinh thiết bị, vv do việc không theo đúng các yêu cầu đề ra.
B. TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ
1. [bookmark: _heading=h.kdjwv4gverdl]HỆ THỐNG ĐHKK TRUNG TÂM LOẠI CHILLER LÀM LẠNH NƯỚC GIẢI NHIỆT GIÓ (AIR COOLED WATER CHILLER)
[bookmark: _heading=h.hzk3acb4vyai]Bao gồm việc cung cấp và lắp đặt hai máy lạnh trung tâm loại Air Cooled Water Chiller. Máy được chế tạo hoàn thiện tại nhà máy, bao gồm dây điện, ống kỹ thuật, môi chất (HFC-134a hoặc tương đương), các chu trình môi chất, máy nén, dàn ngưng, bình bốc hơi, van tiết lưu điện tử, tủ bảng điện… và các thiết bị phụ kèm theo để nhà thầu có thể vận hành tại công trường. 
1.1. Các thông số kỹ thuật chính  
· Công suất lạnh: 597 kW
· Công suất tiêu thụ điện (máy nén và quạt): 263 kW
· Lưu lượng nước: 28.5 l/s.
· Nhiệt độ nước lạnh vào / ra khỏi bình bốc hơi: 12/7oC
· Máy sản xuất theo tiêu chuẩn EN14511, Eurovent, ARI 550/590 hoặc tương đương.
· [bookmark: _heading=h.qoajpxfbos0n]Nominal Energy Efficiency Ratio (EER) phải lớn hơn hoặc bằng >=2.90 kW out / kW in.
1.2. Tiêu chuẩn khác: 
· Máy phải đạt các tiêu chuẩn ARI/ European hoặc tương đương: 
· Pressurized equipment directive (PED) 97 / 23 / EC 
· Machinery directive 98/37/EC, modified.   
· Low voltage directive 73/23/EEC, modified 
· Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC, modified, and the applicable recommendations of European standards:Machine safety: electrical equipment in machines, general regulations, EN 60204-1 
· Electromagnetic emission EN 50081-2.   
· Electromagnetic immunity EN 50082-2. 
· Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001. 
· [bookmark: _heading=h.t1eo23m7x9wi]Ngòai ra máy có thể chịu được nhiệt độ môi trường đến 46oC 
1.3. Các đặc tính của thiết bị 
1.3.1 [bookmark: _heading=h.rwxvapyl4luy]Khung máy: 
· [bookmark: _heading=h.7fb09blwl2n7]Khung máy được làm bằng thép U, được sơn phủ 02 lớp bảo vệ (lớp sơn lót và sơn bảo vệ) với độ dày tối thiểu 200 microns. Tủ bảng điện phải làm bằng thép tấm được xử lý bề mặt và lớp sơn hòan thiện bên ngoài, đã được thử nghiệm qua 500-giờ phun trực tiếp nước muối (tương đương 10 năm làm việc liên tục), theo tiêu chuẩn ASTM B-117 (U.S.A.). 
1.3.2 Quạt: 
· Quạt dàn nóng phải truyền động trực tiếp. Quạt loại hướng trục. Vật liệu cánh quạt là loại composit đúc định hình, với hệ số cân bằng tĩnh và cân bằng động cực cao, thiết kế đặc biệt (USA pattent) nhằm giảm thiểu tiếng ồn (61dB). Cánh quạt cho phép làm việc được trong môi trường khí hậu biển. 
· [bookmark: _heading=h.rmjox8erh319]Máy chiller có chế độ tự động giảm tải cho số lượng các mô tơ quạt tham gia vận hành (Automatically reduce running fans) nhằm đạt hiệu suất cao sử dụng năng lượng. 
1.3.3 Máy nén: 
· Máy nén phải là loại nữa kín, kiểu trục vít đôi bao gồm relief valve, check valve, để bảo vệ máy nén quay ngựợc chiều.
· Mỗi máy nén phải được trang bị 1 van shut-off valve ở đầu nén.Việc điều khiển tải phải bằng van trượt, tuyến tính, điều khiển giảm tải vô cấp. Máy có thể điều khiển công suất máy nén tự động và liên tục từ 30% đến 100%. Motor máy nén phải được làm mát bằng gas hút về, phải có cảm biến nhiệt độ bảo vệ cuộn dây.
· Bạc đỡ phải là loại tốt chịu được tối thiểu 73.000 giờ hoạt động đầy tải. Hệ thống dầu bôi trơn. Phải bao gồm lọc dầu với cấp độ lọc tối thiểu 5 microns.
· Bộ tách dầu không cần bơm dầu, với chu trình hoạt động hòan tòan tự động tuần hòan.
· Mỗi máy nén và lọc dầu phải được lắp chung trong một khối, phải có nắp công tác để dễ dàng bảo trì sau này tại công trường. 
· [bookmark: _heading=h.ifbdwvi4za9v]Toàn bộ máy nén trục vít được đặt trên bệ trượt (slide rail) nhằm thuận tiện cho công tác bảo trì, bảo hành khi cần. 
1.3.4 Bình bốc hơi: 
· Bộ dàn ngưng phải được kiểm tra, đóng dấu chất lượng tuân theo tiêu chuẩn ARI 550/590 hoặc European về thiết bị áp lực, về phía môi chất chịu được áp suất 2100 kPa và về phía nước chịu được áp lực tối đa là 1000 kPa. 
· Bình bốc hơi, loại ống chùm nằm ngang có nắm tháo lắp để dễ dàng trong khâu vệ sinh xúc rửa. Ống đồng được tạo gân bên trong, để tăng hiệu quả trao đổi nhiệt. Tất cả các ống phải được nút chặt trên mặt bích vững chắc. Bên ngòai bình được cách nhiệt bằng rubber closed-cell foam, độ dài tối thiểu 21mm với hệ số truyền nhiệt tối đa không vượt 0.28. Toàn bộ bình bốc hơi phải bao bọc lớp áo cách ẩm bằng plastic và áo nhôm nhằm tăng độ bền cho vật liệu cách nhiệt.
· Bình bốc hơi phải trang bị bộ xả nước, xả khí gắn trên mỗi nắp đầu bình. 
· Bộ hồi tiếp quá nhiệt (cooler economizer) làm lạnh nhanh dòng môi chất lỏng, đảm bảo độ quá nhiệt (super cool) tối ưu cho dòng môi chất lỏng này cho việc bay hơi toàn phần trong bình bốc hơi dẫn đến bình có hiệu suất trao đổi nhiệt tốt nhất. 
· Bình bốc hơi, van tiết lưu điện tử cùng với bộ hồi tiếp quá nhiệt (cooler economizer) nhằm đảm bảo điều khiển mức môi chất ngập lỏng tối ưu (flooded type) để nâng cao mức trao đổi nhiệt tốt nhất, đáp ứng ở mọi cấp phụ tải cho chiller. 
· Cụm chiller, chỉ có 01 đường nước vào và 01 đường nước ra, các đấu nối với hệ thống ống bằng mặt bích (flange).
· [bookmark: _heading=h.hwvfnucsncgo]Bình bốc hơi phải được trang bị bộ công tắc dòng chảy điều khiển bằng điện tử (electronic auto setting water flow switch). 
1.3.5 Dàn ngưng: 
· Loại nhiều dàn ghép lại, theo hình chữ V. Dàn ngưng là loại nhôm đúc định hình, sử dụng một kim loại nhôm đồng nhất với hiệu suất trao đổi nhiệt cực cao. 
· Đây là một công nghệ đã được áp dụng rộng rãi trong việc chế tạo dàn ngưng cho ngành công nghiệp ô tô, nay được áp dụng cho việc chế tạo dàn ngưng các chiller giải nhiệt gió. Nó cho phép nhà chế tạo cung cấp cho người tiêu dùng một số ưu điểm như sau: 
· 10% hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn dàn thông thường (ống đồng, cánh tản nhiệt nhôm, khung thép ) 
· Kích thước nhỏ hơn (tiết kiệm nguyên vật liệu hơn), giảm trở lực cho luồng không khí đi qua dàn (giảm công suất quạt thổi => cho hiệu suất cao hơn).
· Chống ăn mòn kim loại tốt hơn là loại khung thép 
· Tiết kiệm lượng gas qua dàn so với dàn thông thường 
· Dàn ngưng phải bao gồm thêm bộ phận quá lạnh môi chất để tăng hiệu suất tiết lưu cho máy (cooler economizer). Vì chế tạo từ nhôm định hình, coil nhôm được xử lý chất chống ăn mòn cao nên máy có thể vận hành trong môi trường khí hậu biển (ăn mòn nhẹ), và tiện lợi nhất là có thể dễ dàng được vệ sinh bằng vòi nước phun trực tiếp với áp suất nước tối đa lên tới 69bar. 
· Dàn ngưng phải được thử xì với helium, ở áp suất tối đa 3400kPa.
· [bookmark: _heading=h.2zxfucl9g9vk]Quạt dàn ngưng phải loại có độ ồn thấp, Motor quạt loại 3 pha, cách điện cấp F. Trang bị bạc đỡ tuổi thọ vĩnh cửu. 
1.3.6 Chu trình lạnh: 
· [bookmark: _heading=h.3c0mus6mstzo]Chu trình lạnh phải bao gồm: Máy nén, bộ tách dầu, van an toàn cho phần cao và thấp áp, van chặn cho đầu nén và đầu hút của máy nén, bộ lọc, bộ economizer, kính xem gas, van tiết lưu điện tử, Môi chất lạnh R134a hoặc tương đương, dầu máy nén được nạp sẵn đầy đủ cho từng chu trình một. Mỗi chu trình phải độc lập hoặc có thể cô lập riêng biệt từng chu trình một để dễ dàng bảo trì bảo dưỡng và thay thế các thiết bị bị hư hỏng sau này.
1.3.7 Hệ điều khiển:  
· Hệ điều khiển chiller ít nhất phải lắp đặt: Bộ vi xử lý trung tâm, với giao diện bằng màn hình cảm ứng hoặc tương đương, sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ, ngôn ngử tiếng Việt là chính, có các biểu tượng để dễ dàng cho ngưới vận hành, và có khả năng giao diện với hệ thống BMS. 
· Các cảm biến áp suất được lắp đặt sẵn để kiểm sóat áp suất hút, nén, áp suất dầu. 
· Các cảm biến nhiệt được lắp đặt sẵn để kiểm sóat nhiệt độ vào, ra bình bốc hơi, và nhiệt độ môi trường của dàn ngưng. 
· Chiller phải có các chức năng sau: 
· Tự động thay đổi chu trình lạnh, và luân phiên các máy nén để nhằm mục đích điều hòa giờ chạy và các lần khởi động cho từng chu trình máy nén được cân bằng với nhau, tăng sự đồng điều về tuổi thọ cho các máy nén. 
· Van tiết lưu điện tử, được điều khiển dựa trên sự tối đa hóa quá trình bay hơi ở bình bay hơi, và sự quá nhiệt, quá lạnh ở dàn ngưng tụ. 
· Công suất được điều khiển dựa trên nhiệt độ nước lạnh ra kết hợp với cảm biến ở nước lạnh quay về. 
· Cho phép lập trình ở hai chế độ khác nhau để vận hành máy, nhằm mục đích hạn chế các tham số cài đặt cho thiết bị, và số lần khởi động thiết bị. 
· [bookmark: _heading=h.f2oky1dyw05m]Cho phép đấu nối song song tối đa 02 máy (master & slave), để chạy kết hợp điều phối theo tải, cho toàn hệ chiller mà không cần thêm bất kỳ một hệ tự động điều khiển nào khác. Và bộ điều khiển trung tâm của chiller sẽ tự động điều phối và cân bằng số giờ chạy, số lần khởi động của từng máy chiller một hoàn toàn tự động hóa. 
1.3.8 Chẩn đoán: 
· Hiển thị cho từng chiller một về các tham số cài đặt, các tham số trạng thái của thiết bị như, nhiệt độ, áp suất, dòng chạy cho từng máy nén, thời gian chạy, phần trăm tải… 
· [bookmark: _heading=h.il4h29cv7fwp]Hệ thống điều khiển vi xử lý sẻ kiểm tra tất cả các bộ phận điện của máy để tìm ra các bộ phận có hư hỏng trên từng công tắt, CBs, Contactors…, trước khi máy vận hành. 
1.3.9 Thiết bị an toàn: 
· Máy được trang bị các thiết bị điều khiển, và thực thi, liên kết với nhau để chống lại các tình huống xấu nhất trong vận hành như: 
· Rò rỉ, xì môi chất lạnh.
· Ngược chiều quay cho từng máy nén. 
· Nhiệt độ nước lạnh thấp. 
· Thấp áp suất dầu (cho từng máy nén).
· Dòng điện không ổn định. 
· Nhiệt độ máy nén quá cao 
· Tự động không tải cho máy nén trong trường hợp nhiệt độ gió dàn giải nhiệt cho dàn ngưng quá cao, quá nhiệt.
· Bảo vệ cao áp.
· Bảo vệ quá dòng điện.
· [bookmark: _heading=h.ifs1aw4ij7ol]Bảo vệ mất pha. 
1.3.10 Phạm vi vận hành thiết bị: 
· [bookmark: _heading=h.okfstri9i2ba]Máy phải có khả năng vận hành bình thường, ở nhiệt độ môi trường từ –10oC đến +46oC. Máy có thể khởi động ở nhiệt độ nước vào bình bốc hơi là 45oC 
1.3.11 Các đặt tính về điện: 
· [bookmark: _heading=h.9m7wr2u5qbnp]Máy có thể hoạt động ở nguồn cấp 3 pha nhưng không có dây trung tính, phải có biến thế để cấp nguồn cho hệ điều khiển. Bộ khởi động sao/tam giác, yêu cầu phải có cầu dao tổng cắt điện tự động (factory installed disconnect/isolator switch intergrated main fuses), cùng hệ thống cầu chì bảo vệ mạch động lực, mạch điều khiển, được trang bị đồng bộ theo máy. 
1.4. Dàn lạnh giải nhiệt (FCU)
· Các thiết bị dàn lạnh – quạt gió được treo trên tường, trần như được thể hiện trên bản vẽ. Loại treo trần đều có điều khiển từ xa đi kèm.
· Khối dàn lạnh – quạt gió có 3 tốc độ làm việc, bộ điều chỉnh nhiệt độ. Phần vỏ cho mỗi khối được làm từ thép mạ niken hoặc mạ kẽm, gấp mép và sơn chống rỉ hoặc các loại vật liệu phủ cho phép khác để chịu được cường độ ăn mòn theo tiêu chuẩn ASTM B117. Vỏ phải có nắp kiểm tra cho phép có thể tiếp cận được để dễ dàng sửa chữa và bảo dưỡng và phải được thoát nước tốt.
· Vỏ phải được cách nhiệt bằng các vật liệu tương ứng và độ dày đủ để không có hiện tượng đọng sương ở mặt trong và vỏ ngoài.
· Quạt dàn lạnh kiểu ly tâm có cánh hướng thuận, motor quạt loại 4 cực và chạy ở 3 tốc độ.
· Dàn lạnh gồm nhiều ống xoắn ruột gà được chế tạo bằng đồng không mối hàn dọc và được gắn với các cánh tải nhiệt bằng nhôm. Các cánh tản lạnh và ống đồng xoắn ruột gà được liên kết với nhau rất chắc chắn và được bố trí với mật độ không ít hơn 13 cánh trên mỗi inch chiều dài. Mỗi ống xoắn ruột gà được kết nối với cổ hút, bộ chia chất lỏng, ống góp, cơ cấu dãn nở, van điều nhiệt…Cần thiết cho máy hoạt động tốt.
· Tốc độ gió qua ống xoắn ruột gà không quá 2,54m/s. Mỗi bộ dàn lạnh đều phải có bộ lọc (lưới lọc) tiêu chuẩn EU3 và khay hứng nước ngưng tụ và lỗ thoát.
· [bookmark: _heading=h.53fick6lkn7r]Các dàn trao đổi nhiệt (FCU) như lắp các van xả khí không ngưng, van cổng/van bi, ống nối mềm, phin lọc cấu cặn, van tỉ lệ điện tự động. Đặc biệt, van tỉ lệ điện là loại có tín hiệu điều khiển từ 4-20mA hoặc 0-10V DC, và có kim chỉ trạng thái hoặc mức hoạt động.
1.5. Bơm nước lạnh
1.5.1. [bookmark: _heading=h.2eckpeptdmt]Khái quát:
· [bookmark: _heading=h.zgcq7yaiwa2b]Nhà thầu sẽ cung cấp, lắp đặt, thử và đưa các cụm bơm lưu chuyển vào hoạt động như chỉ dẫn trong các bản vẽ. Các đặc tính của bơm phải được lựa chọn theo bảng danh mục thiết bị. Mặc dù đã làm theo các điều kiện nêu trên đây, các nhà thầu cần phải thực hiện các tính toán trở lực cần thiết trước khi tiến hành đặt hàng, kiểm tra các thông số liên quan đến sự giảm áp lực của thiết bị do nhà thầu cung cấp và đường ống của hệ thống, kiểm tra lại toàn bộ trở lực cuối cùng của mỗi hệ thống, dựa trên cơ sở đường ống sẽ được lắp đặt thực tế trên công trình.
1.5.2. Các cụm bơm:
· Trừ khi các bản vẽ qui định khác đi, mỗi bơm phải là loại bơm ty tâm trục ngang, có tốc độ 1450 vòng/phút, loại có đầu hút 1 tầng và nối với môtơ điện qua khớp nối mềm.
· Các van, thiết bị phụ trợ khác phải được cung cấp đầy đủ để xả không khí có thể xâm nhập vào phần trên của vỏ bơm. Việc này phải tự động đạt được ở nơi bơm hoạt động trong các điều kiện có cột hút nước lớn.
· Vỏ bọc phải là gang đúc cao cấp có hạt màu, có các ống nối gắn liền. Bơm phải được lắp các cánh bằng đồng được gia công và cân bằng chính xác và được bắt chặt vào trục bằng: mũ ốc có bắt chặt cánh.
· Trục phải làm bằng thép inox mài nhẵn bằng máy và đủ cứng vững để không bị rung ở bất kỳ tốc độ nào của bơm. Các vòng bi phải thiết kế có tuổi thọ hoạt động cao, có nắp đầy đủ và được làm kín cao và có hiệu quả để chống sự xâm nhập bụi bẩn hoặc độ ẩm.
· Nếu vỏ bơm theo qui định phải tách ra thì chúng phải là bơm ly tâm, tốc độ cố định, 1 tầng, có hai cửa hút và lắp trực tiếp bằng các khớp nối mềm vào môtơ điện. Bơm này phải có vỏ được chia theo đường tâm nằm ngang thành 2 nửa vỏ được gia công chính xác để lắp kín với nhau. Việc tháo nửa vỏ trên và ổ bi sẽ cho phép tháo rời toàn bộ cụm quay mà không phải tháo đường ống.
· Vỏ đúc bằng gang sẽ được lắp với các vòng xẻ rãnh ở đường tâm nằm ngang có vòi hút và xả đúc liền với nửa dưới. Cánh bơm phải là loại cánh bằng đồng kín có hai cửa hút. Trục phải làm bằng thép không gỉ.
· Vòng xoắn của bơm sẽ được cung cấp ống thông khí có nút đậy, ống xả và các ren có thể để lắp đồng hồ. Các ổ bi phải thiết kế loại ổ bi đở, tự cân bằng để chịu tải trọng lớn và được làm kín hữu hiệu để chống xâm nhập của bụi bẩn và độ ẩm.
· Các nắp bít phải lắp với 4 vòng đệm bằng amiăng không thấm nước và 1 vòng đệm để xối nước. Phải cung cấp 1 ống xả cho mỗi bơm và xả vào 1 vị trí đã được chấp thuận.
· Bơm và môtơ sẽ được lắp trên 1 bệ quán tính bằng bê tông thích hợp và lắp trên các lò xo chống rung hoặc cao su cách ly để chống rung cho kết cấu tòa nhà.
· [bookmark: _heading=h.rveou7ixeqzq]Các môtơ của bơm phải có công suất dư để chịu được quá tải của bơm tương ứng và phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý điện. Môtơ này phải là loại lồng sóc, có mức chống ẩm chống nhỏ giọt, có cách điện loại E và phù hợp với nguồn điện 380V, 3 pha và 50 Hz. Trừ khi có các qui định khác, tốc độ của môtơ bơm không được vượt quá 1450 vòng/phút.
1.5.3. Các phụ kiện lắp theo bơm
· Các bơm sẽ được lắp van cổng/bướm, van kiểm tra, van cầu/bướm, phin lưới lọc, ống nối mềm, các bộ thu lệch tâm và đồng tâm, các van thử và các đồng hồ áp suất ở đường hút và đẩy, van xả khí không ngưng trên đường ống.
· [bookmark: _heading=h.a09zrzlgqp4h]Nhà thầu phải cung cấp các phụ tùng để thay thế cho các cụm bơm.
1.6. Bình giản nở
· [bookmark: _heading=h.z16jjdbo2qhm]Bình giản nở kiểu kín, loại màng được nạp khí Nitrogene, bình được trang bị 1 van an toàn và 1 áp kế.
· Dung tích bình 300 lít.
· [bookmark: _heading=h.mvrd1gg127pj]Phải được chứng nhận của W.R.C (Water Research Center) và phải đạt Tiêu chuẩn DIN 4807.
1.7. Đường ống và các van
1.7.1. [bookmark: _heading=h.nedcy4lt5o1k]Phaïm vi
· Phần này cụ thể hoá các yêu cầu đối với vật liệu và tay nghề nói chung để lắp đặt đường ống, các đồ gá và các phụ kiện của hệ thống đường ống theo yêu cầu của công trình này.
· Việc lắp đặt hệ thống đường ống phải phù hợp với các quy cách của tiêu chuẩn ASTM của Mỹ hoặc Anh (BS 1387 ), các qui định của TCVN. 
· Mọi đường ống được cung cấp, lắp đặt, đấu nối và thử ở các vị trí nối chung được thể hiện ở các bản vẽ kèm theo. Vị trí chính xác của đường ống phải do nhà thầu chỉ định tại công trường để thích hợp với các điều kiện hiện hành. Công việc sẽ được thực hiện  theo các bản vẽ đã được phê duyệt của Ban QLDA để tránh được sự cản trở đối với các công việc khác.
· [bookmark: _heading=h.efd46q8opqh7]Mọi đường ống phải được lắp đặt theo các kỹ thuật mới nhất. Phải thực hiện các bù giản nở nhiệt đối với các đường ống chạy thẵng và dài hơn 30m. Các bù giản nở nhiệt được thể hiện trên các bản vẽ khi cần thiết.
1.7.2. Loại đường ống
· Các loại và chất lượng của mọi đường ống được sử dụng phải phù hợp và phải được BQLDA phê duyệt theo các qui định dưới đây:
· Ống dẫn ga môi chất làm lạnh – các ống có đường kính đến 50mm sẽ là các ống đồng theo chuẩn DTU 60.5 và B.S 659, có đường kính 65mm và lớn hơn sẽ là ống thép dẻo màu đen theo chuẩn DTU và B.S 1387.
· Ống dẫn nước lạnh – có đường kính đến 150mm sẽ là ống thép đen theo chuẩn B.S 1387M hoặc ASTM-A53-sch40 có đường kính 200mm và lớn hơn sẽ là ống thép đen theo chuẩn B.S 806 loại C hoặc API-SCH40.
· [bookmark: _heading=h.b1ccfht1n7dh]Ống thoát nước ngưng sử dụng loại ống uPVC- PN6 đạt một trong các tiêu chuẩn ASTM 2241 (Mỹ), DTU 65.10 (Pháp), BS 3505 (Anh).
1.7.3. Lắp đặt đường ống
· Các ống phải được cắt bằng các máy cắt ống tiêu chuẩn, cắt ren bằng các bàn ren chuẩn và sửa các đầu ống trước khi lắp. Các ren cắt không thích hợp sẽ không được đấu nối.
· Các ống phải được lắp đặt liên tục và các mối nối phải được bắt chặt cố định trừ  những chỗ cần phải lắp ống nối hoặc cửa xả.
· Mọi đồ gá, van và các phụ kiện phải được làm sạch cẩn thận cả bên trong và bên ngoài trước khi lắp đặt, và làm sạch lại ở những nơi cần thiết trước khi kết thúc mối nối đường ống. Sau khi lắp đặt xong, mọi đường ống, đồ gá, các van và các phụ kiện phải được làm sạch kỹ ở bên trong để bảo đảm rằng phần trong của ống không có bất kỳ mạt kim loại, bụi bẩn hoặc các tạp chất.
· Đường ống và các đồ gá không có các đoạn nối dài hoặc các hạn chế ở bên trong làm cản trở chất lỏng lưu chuyển đều đặn.
· Nhà thầu phải bảo đảm rằng mọi mối nối đều kín, không rò rỉ và mọi mối nối không thấy rõ ở đường ống phải được hàn lại.
· Mọi mối nối bằng ren được phủ bằng graphite và keo chống rò rỉ tại các thời điểm thực hiện các mối nối này.
· Các mối nối bằng mặt bích phải có các mặt nối được gia công với bề mặt vuông gốc với trục ống, có roang chịu được thay đổi nhiệt độ cao.
· Mọi chỗ hở của đường ống phải được lắp đặt sao cho khe hở còn lại của phần ngoài của ống hoặc phần cách nhiệt tới vách gần nhất, trần hoặc bề mặt thiết bị là xấp xỉ 50mm. Các ống sẽ được lắp đặt ở khoảng cách tối thiểu để chúng có thể được bọc cách nhiệt và sơn riêng biệt. Việc bọc cách nhiệt kết hợp của hai hoặc nhiều ống sẽ không được chấp thuận. Các mối nối hoặc các ống nối sẽ không được phép lắp đặt trong phạm vi độ dày của các tường, sàn, hoặc bất kỳ vách ngăn nào khác.
· Trước khi lắp đặt xong đường ống nằm ngang thì các vị trí của ống xả nước thẳng đứng sẽ được lắp bằng các T thu ở các điểm cao của các ống xả nước
· Trong tất cả các phòng máy, đường ống phải lắp đặt bằng các mặt bích và/hoặc các liên kết phụ thuộc vào kích thước của ống tại các khoảng cách không vượt quá 3,6 m để cho việc sửa chữa hoặc tháo được dễ dàng.
· [bookmark: _heading=h.ym6bld39r8ap]Lắp chặt các giá treo hoặc giá đỡ ống vào cấu trúc của toà nhà phải được thực hiện lắp các nút đệm co giãn bằng cao su hoặc kim loại được chấp thuận. 
1.7.4. Các mối co giãn:
· Bất cứ nơi nào có thể, cần phải được tận dụng để sự thay đổi về hướng của các ống bù sự giãn nở và co ngót do biến động nhiệt độ của ống và các dung dịch trong ống.
· Ngoài ra, các mối nối giãn nở phải được lắp đặt theo qui định ở các bản vẽ. Một loại con lăn được chấp thuận sẽ được lắp về cả hai phía của mối nối giãn nở để tránh bị uốn cong đường ống trong khi đường ống giãn nở hoặc co ngót.
· Số lượng và vị trí của các mối nối giãn nở và các dây treo ống phải tính toán sao cho khi xảy ra giãn nở hoặc co ngót sẽ không gây ra ứng suất quá mức ở đường ống để đáp ứng các điều kiện xấu nhất dưới đây :
· Nước lạnh 	5 oC - 35 oC
· Nước ngưng tụ  20 oC - 105 oC
· Các mối nối giãn nở sẽ là loại vật liệu được trích dẫn ở dưới hoặc loại ống lồng được chế tạo phù hợp với nhiệt độ và áp lực gặp phải.
· Đối với các mối nối giãn nở ở các ống có đường kính dưới 50mm, các loop ống giãn nở hoặc các vòng chủ C có thể được sử dụng. Nếu ống giãn nở được làm bằng 1 ống hàn thì mối hàn nối trong ống phải có vị trí ở trục trung gian của ống này.
· Tổng các ống hoặc vòng giãn nở phải đủ để cho phép dịch chuyển tự do. Các khuỷu ống giãn nở phải thực hiện cẩn thận theo các kích thước được thể hiện và lắp đặt theo các bản vẽ.
· [bookmark: _heading=h.5fp1c8jor8qt]Mọi đường ống lắp đặt ở các vị trí không thể tiếp cận thì phải bọc lớp cách nhiệt trước khi lắp đặt vào vị trí. Cần phải chú ý bảo đảm rằng lớp cách nhiệt sẽ không bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt các ống.
1.7.5. Các giá đỡ và neo ống
· Mọi giá đỡ ống phải làm bằng thép L hoặc U, giá đở có thể điều chỉnh độ cao và được sơn lót bằng sơn chống gỉ và hoàn thiện bằng sơn đen, với các loại được nêu ở bảng dưới đây. Bảng này không áp dụng cho các ống chôn ngầm.
	[bookmark: _heading=h.xbxyvexqh88q]Moâ Tả
	Kích Thước Ống
	Loại Giá Đỡ

	Nước lạnh 
	Mọi kích thước
	Kẹp bằng tấm PU foarm có tỷ trọng cao tối thiểu 65 kg/m3 để cách nhiệt. 

	Nước nóng
	6,5mm – 150mm
	-Như trên-

	Nước xả
	6,5mm trở lean
	Vòng kẹp

	Nước (sử dụng hoặc ngưng tụ)
	6,5mm trở lean
	Đai đỡ hoặc vòng kẹp hoặc loại khác được chấp thuận


· Khoảng cách giữa các giá đỡ ống phải thực hiện theo bảng dưới đây:
	Cỡ Ống
	Khoảng Cách

	5 mm – 15 mm
	1,22 m

	20 mm – 25 mm
	1,83 m

	32 mm – 150 mm
	2,44 m

	150 mm trở lên
	3,66 m


· Các ống thẳng đứng khi xuyên qua mỗi sàn sẽ được đỡ vào sàn bằng các vòng kẹp, vòng đai hoặc các vòng dẫn ống bắt chặt vào ống và các vòng kẹp này sẽ được bắt chặt vào các góc theo các bảng dưới đây:
	Mô Tả
	Trụ Đỡ

	Nước lạnh
	Lò xo

	Ống dẫn nước lạnh 
	Các giá đỡ

	Ống xả nước
	Tấm đệm cao su 15mm

	Ống dẫn nước ngưng tụ
	Lò xo


· Các trụ đỡ thẳng đứng sẽ đỡ tại điểm thấp nhất theo bảng dưới đây, trừ khi có qui định khác:
	Chiều Cao Trụ Đỡ
	Cỡ Ống
	Loại Trụ Đỡ

	Dưới 6 m
	Đến 100 mm
	Giá treo 

	Dưới 6 m
	150 mm – 200 mm
	Giá đỡ hoặc khối bê tông

	Dưới 6 m
	Đến 250mm
	Giá đỡ ở chân

	Trên 6 m
	Đến 15 mm
	Giá treo 

	Trên 6 m
	45 mm – 150mm
	Giá đỡ hoặc khối bêtông.

	Trên 6 m
	200 mm trở lên
	Giá đỡ ở chân


· Trong những trường hợp mà ống và vòng kẹp làm bằng các vật liệu khác nhau thì giữa ống và vòng kẹp được đệm bằng 1 loại gioăng đã được chấp thuận.
· Các ống có cách nhiệt sẽ được bắt sao cho phần cách nhiệt không bị hư hỏng vì tải trọng quá lớn. Cần phải chú ý đảm bảo làm kín hơi nước quanh các giá đỡ một cách hoàn toàn.
· Các giá treo phải bắt cố định vào cấu trúc chính bằng các bulông bằng thép và được bố trí để chịu tải trọng.
· Nói chung mọi đường ống phải loại trừ được các túi khí hoặc bị tắc tuỳ theo từng chức năng.
· [bookmark: _heading=h.4kahj8u37krz]Việc lắp đặt đường ống phải kết hợp với việc thông khí ở các điểm cao.
1.7.6. Các ống bọc ngoài ( Pipe Sleeve):
· Các ống xuyên qua tường, sàn hoặc các tường ngăn khác phải lắp các ống bọc ngoài của ống. Các ống bọc ngoài của ống thép đen hoặc mạng phải là các đoạn cắt của ống mạng và các ống bọc ngoài của ống đồng phải loại tương tự bằng đồng thau hoặc đồng.
· Các ống bọc ngoài của ống lắp trong tường hoặc tường ngăn sẽ có lớp rockwool chính giửa ống bọc ngoài và đường ống với tỳ trọng tối thiểu 65 kg/m3 và đầu phẳng với lớp trát hoàn thiện bằng vật liệu silicon.
· Các ống bọc ngoài lắp ở các sàn nói chung phải có đầu cao hơn sàn hoàn thiện tối thiểu 25mm trừ các phòng thiết bị và các khu vực khác mà sàn bị ẩm thì phải có đầu măng sông cao hơn mặt sàn đã hoàn thiện tối thiểu 50mm và được tráng kín bằng vật liệu chống cháy phù hợp và có đường kính ống bọc ngoài thích hợp theo cỡ đường ống.
· Khi các ống xuyên qua các nắp rãnh sàn, tường vây của tầng hầm thì các ống bọc ngoài có mặt bích đặc biệt sẽ được lắp để bịt kín nước.
· Các ống bọc ngoài lắp vào ống có cách nhiệt phải có kích thước lớn hơn để phần cách nhiệt nằm trong các măng sông này không bị hư hại.
· Khi các ống xuyên qua các tường chắn lửa hoặc các tường ngăn cháy khác thì khe hở giữa ống hoặc phần cách nhiệt và ống bọc ngoài sẽ phải chèn kín bằng vật liệu chống cháy có bề dày thích hợp để tạo thành lớp chắn âm thanh và lửa cháy lan. Phần cách nhiệt này phải liên tục qua măng sông.
· Vật liệu cách nhiệt là loại thích hợp có cấp độ chịu lửa tối thiểu theo các yêu cầu của cơ quan phòng cháy địa phương.
· Khi cần phải đổ bêtông, nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt các ống bọc ngoài của ống cho nhà thầu xây dựng cùng với các thông tin cần thiết về các ống bọc ngoài này để đặt vào vị trí chính xác trong ván khuôn trước khi đổ bêtông.
· [bookmark: _heading=h.k662x2671vht]Nói chung các ống bọc ngoài của ống phải có đường kính lớn hơn đường kính của ống công tác liên quan trừ lỗ khoan có kích thước 100mm trở lên, chúng có thể được sản xuất đặc biệt bằng thép mạ với chiều dày không dưới 2 mm.
1.7.7. Khớp nối ống thép:
· Ở các ống bằng thép đen, tất cả các mối nối có đường kính đến 50 mm sẽ sử dụng mối nối bằng ren hoặc hàn. Các ống có đường kính 65 mm hoặc lớn hơn sẽ được nối bằng các mối nối hàn hoặc có mặt bích tùy theo vị trí của ống.
· Ở các mối nối của ống bằng thép mạ có đường kính đến 65 mm sẽ là các mối nối có ren răng. Các ống có đường kính 80 mm hoặc lớn hơn sẽ  được nối nối bằng mặt bích hoặc ren. Các mối nối được nhúng kẽm nóng sau khi hàn, đảm bảo không bị ăn mòn.
· [bookmark: _heading=h.w88misxaq7rr]Trong mọi trường hợp các ống được nối với thiết bị bằng mặt bích thì phải dùng các mặt bích thích hợp.
1.7.8. Các mặt bích của ống thép:
· [bookmark: _heading=h.q285suorb7d]Các mặt bích phải làm bằng thép theo tiêu chuẩn. Mọi mối nối bằng mặt bích phải phẳng và thẳng hàng. Bề mặt tiếp xúc với nhau giữa 2 mặt bích phải có joint làm kín và có các vòng nối gợn sóng sơn cả hai mặt bằng hợp chất keo nối theo hướng dẫn. Mọi bulon phải là bulon thép có đầu hình lục giác theo qui định của tiêu chuẩn có vòng đệm và đai ốc.
1.7.9. Các ống bằng thép:
· Trong mọi trường hợp phải sử dụng ống nối bằng thép mạ kẽm cho các ống thép mạ kẽm và các ống nối bằng thép đen cho các ống thép đen, nếu làm khác hướng dẫn này, trừ khi được giám sát công trường chấp nhận bằng văn bản.
· Nói chung mọi ống nối phải làm bằng loại thép có thể rèn được, nhưng trong mọi trường hợp phải thích hợp hoàn toàn với áp lực thử và làm việc của mạng liên quan.
· Khi các mối nối của ống thép đen được hàn, thì phải hàn đối đầu có các mép được cắt vát, hàn 2 lớp, đảm bảo chịu áp lực.
· Ở mọi chỗ có thay đổi về hướng, chiều dài, các bán kính uốn thì phải dùng các loại co, giãn thích hợp. Các đoạn cong và các đoạn dịch chuyển ở ống thép đen có thể được  thực hiện bằng cách kéo và/hoặc nắn bằng nhiệt. Trong các trường hợp này các ống phải cạo vẩy và đánh sạch trước khi nối.
· [bookmark: _heading=h.jveru667p23p]Những chỗ giảm về đường kính của các ống dẫn sẽ phải làm bằng các côn giảm. Các côn giảm lệch tâm sẽ được sử dụng cho các ống nằm ngang và các côn giảm đồng tâm sẽ chỉ được sử dụng cho các ống thẳng đứng.
1.7.10. Khái quát về các van:
· Tất cả các van, vòi vv… phải phù hợp với áp lực làm việc và thử nghiệm của hệ thống liên quan. Các mặt bích của van phải chế tạo theo tiêu chuẩn và phù hợp với áp lực làm việc.
· Các van sẽ được lắp vào các vị trí có thể tiếp cận để làm việc và sửa chữa. Việc nối giữa van và các thiết bị lân cận phải thực hiện bằng đầu nối hoặc mặt bích để dễ tháo.
· Các trục van phải được bôi trơn đầy đủ bằng graphic, và tất cả các vòng bít phải được bao gói trước khi lắp đặt.
· [bookmark: _heading=h.a4egypc9z1p7]Các van được cung cấp và lắp đặt phải được sản xuất giống nhau.
[bookmark: _heading=h.s9m6eyrarf6o]Các van chặn:
· Nói chung các van chặn phải được cung cấp và lắp đặt như được thể hiện ở các bản vẽ kèm theo. Các van có đường kính đến 50 mm phải làm bằng kim loại với các mối nối có ren trong khi lắp vào ống thép. 
· [bookmark: _heading=h.ryeahdwbcsl0]Các van có đường kính từ 65 mm trở lên dùng để lắp vào các ống thép phải là loại gang đúc có mặt bích, có các đường ren cứng ở bên trong và các trục thép chịu kéo cao được lắp vào các tay quay bằng gang đúc có thể tháo được.
Các van điều chỉnh, van cân bằng:
· [bookmark: _heading=h.ie1rlwkrnkw0]Các van điều chỉnh phải được cung cấp và lắp đặt như thể hiện trên các bản vẽ, và khi được coi là cần thiết để cân bằng và điều chỉnh lưu lượng nước thích hợp. Chúng phải có dạng cầu, làm bằng kim loại có ren, đối với các cỡ có đưỡng kính đến 50 mm. Các van có đường kính từ 65 mm trở lên phải làm bằng gang có mặt bích.
Các van xả đáy ống:
· Các van xả bằng hợp kim sẽ được cung cấp khi cần thiết để bảo đảm rằng tất cả các phần của ống và thiết bị có thể được xả 1 cách hữu hiệu. Các kích thước của các van xả như sau:
· Đối với các bể, thiết bị và các ống có đường kính trên 150mm thì đường kính không dưới 25mm
· Các ống có đường kính từ 80 – 125mm  →     đường kính 20 mm 
· [bookmark: _heading=h.lw1zz1jct7]Các ống có đường kính đến 65 mm sẽ đồng bộ với các đầu nối ống để xả nước.
Các van giảm áp
· [bookmark: _heading=h.w3oph79fhjg3]Các van giảm áp và van an toàn được lắp vào ống phải là hợp kim loại “chịu tải trọng lò xo” với các ống có phần ra kết thúc ở độ cao 150 mm trên mặt sàn.
Các van kiểm tra
· [bookmark: _heading=h.jazkxfcstgsf]Khi có sự chỉ dẫn trên bản vẽ kèm theo thì phải cung cấp và lắp đặt các van cửa kiểm tra, chúng phải được làm bằng hợp kim có ống nối được ren trong và chỉ được lắp vào ống có đường kính đến 40mm. Đối với các ống có đường kính từ 50 mm trở lên thì phải dùng van cầu có mặt bích hoặc ren răng, và sau khi cân bằng tay quay được lấy ra để ngăn chặn việc điều chỉnh lại không được phép.
[bookmark: _heading=h.ezt502h0n8qq]Các van 1 chiều
· [bookmark: _heading=h.ccm7wvywa9mz]Khi có thể hiện trên bản vẽ, các van 1 chiều sẽ được cung cấp và lắp đặt. Các van này phải làm bằng hợp kim có đầu nối ren trong cho các ống có đường kính đến 50 mm. Đối với các ống có đường kính từ 50mm trở lên thì chúng phải là loại gang đúc được ren răng hoặc có mặt bích, có các dĩa bằng đồng. Nhà thầu phải chọn các van này theo tốc độ của nước đẩy trong ống. Trong mọi trường hợp các van cần phải làm việc yên tĩnh khi nước đổi dòng và nếu cần thì sử dụng loại van kép có khớp bản lề hoặc lò xo.
Các van bi:
· [bookmark: _heading=h.y68jsd7fvqp]Mọi van bi phải được cung cấp và lắp đặt đồng bộ với các ốc, phao hình cầu. Các phao hình cầu có thể làm bằng đồng, đồng thau hoặc kết hợp với PVC, chúng là loại chịu áp suất thấp và theo tiêu chuẩn.
Các van cân bằng
· Van cân bằng nước thao tác bằng tay phải có những chức năng tối thiểu sau:
a. Có khả năng điều chỉnh và cân bằng lưu lượng nước trong hệ thống, sau khi cân bằng, giá trị chỉnh phải được cố định lại nhờ một khoá sao cho van cân bằng được dùng như van cách ly suốt trong quá trình bảo trì sửa chữa. Van có thể quay lại vị trí khoá định trước đó mà không cần thiết cân bằng trở lại lưu lượng.
b. Những đầu nối áp suất chênh lệch kèm các van cách ly để nối tới các đồng hồ áp suất.
c. [bookmark: _heading=h.ha2ix1ii7xya]Ống xả nước kèm van cách ly. Van cân bằng có áp suất làm việc lên đến 20 bar (225psi). Thân phải được chế tạo bằng đồng cho các kích cỡ van lên tới 50mm và gang đúc cho các van lớn. Các chi tiết khác của van phải được chế tạo bằng hợp kim đồng và ty côn của van phải kèm với đệm kín đàn hồi.
Các bộ lọc:
· [bookmark: _heading=h.qkuqw9ncwf50]Được thể hiện trên bản vẽ thì phải cung cấp các bộ lọc dạng chữ Y. Chúng phải là loại hợp kim có ren răng đến đường kính 50mm. Các cỡ 65 mm và lớn hơn phải là loại gang đúc có mặt bích.
 Các đồng hồ áp lực:
· [bookmark: _heading=h.svv9ilb7dnga]Khi trên các bản vẽ kèm theo thể hiện các đồng hồ áp có vỏ bằng đồng với đường kính mặt đọc nhỏ nhất từ 100 mm hoặc 150 mm thì nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt. Chúng được thiết kế để lắp vào ống và được hiệu chuẩn theo psi và kPa. Mọi đồng hồ áp lực phải được cung cấp cùng với các van thích hợp.
Nhiệt kế:
· [bookmark: _heading=h.t2gh28rtk3s7]Khi trên các bản vẽ kèm theo có thể hiện nhiệt kế thì phải cung cấp và lắp đặt các nhiệt kế có vỏ bằng đồng với đường kính 100 mm hoặc 150 mm. Các nhiệt kế này phải được thiết kế để lắp vào ống và đồng bộ với lỗ khoan của ống. Đơn vị hiệu chỉnh sẽ là oC. 
Khớp nối chống rung:
· [bookmark: _heading=h.uuorx56l9qok]Các khớp nối ống vào tất cả các bơm, chiller các FCU và mọi thiết bị phải thực hiện bằng các khớp nối cao su đúc, chịu áp lực cao, có sợi gân căng cứng. Các ống nối này có mặt bích bằng cao su và được bắt chặt bằng bulon vào ống qua các mặt bích có đường kính 50mm và lớn hơn. Đối với các đường kính nhỏ hơn 50mm thì các mối nối phải thực hiện bằng các vòng siết ống cao áp và bít kín bằng nhựa cao su.
1.8. Cách nhiệt
1.8.1. [bookmark: _heading=h.mb5t6pvmoc42]Khái quát:
· Đối với hệ thống ống dẫn nước lạnh. Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt bảo ôn cho các đường ống, phụ tùng, van khoá, bơm và các chi tiết thuộc hệ thống ống dẫn nước lạnh … bằng vật liệu cách nhiệt phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật đã được đề ra.
· Vật liệu cách nhiệt các đường ống dẫn nước lạnh trong nhà loại rubber cell foarm có các tính chất như sau:
· Ống cách nhiệt Rubber cell foarm dễ uốn, đàn hồi, cấu trúc kín và có đủ các size cho ống và tấm.

· Ống cách nhiệt Rubber cell foarm không gây hại cho môi trường .Và không dị ứng da.

· Ống cách nhiệt Rubber cell foarm là sự lựa chọn cho hệ thống ống nước nóng và lạnh, ống làm lạnh, điều hòa, ống gió v.v..có nhiệt độ chênh lệch từ -40°c đến +105°c 

· Thử nghiệm với lửa: Ống cách nhiệt Rubber cell foarm class 1 khi thử nghiệm đã được chứng chỉ BS476 part 7 1997. Khi bị đốt sẽ không bốc mùi hoặc nhỏ giọt lửa và không cháy lan . 
· Hệ số dẫn nhiệt thấp và hệ số chống ẩm cao: Với hệ số dẫn nhiệt 0.035 ở 0°c và hệ số chống thấm hơn 10.000. Nó giúp giảm thời gian nhiệt độ tăng và giảm chí phí.

· Đặc tính lâu bền: Khả năng chống lại sự  ảnh hưởng của ozone, dầu, hóa chất, các điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà không hề bị hư hoặc rách.

· Cách lắp đặt: Mềm dẻo dễ uốn giúp cho việc lắp đặt được dễ dàng và nhanh chóng. Rubber cell foarm có thể sử dụng cho ống , van , ống dẫn và các loại tương tự.

	Các Thông Số Của Vật Liệu Cách Nhiệt

	

	Đặc Điểm
	Thông số
	Chứng chỉ

	Nhiệt độ đường ống
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệt độ line lạnh nhất
	 - 500C
	 
	 
	 

	 
	Nhiệt độ line nóng nhất
	 + 1050C
	 
	 
	 

	 
	Nhiệt độ bề mặt
	 + 850C
	 
	 
	 

	Hệ số ngăn dẫn nhiệt
	 
	 
	 
	 

	 
	Ở 00C
	
	0.034 W/(m.K)
	 
	BS 874 Part 2 1986

	 
	Ở+ 200C
	 
	0.036 W/(m.K)
	 
	 
	 

	Hệ số chống ẩm
	
	 µ ≥ 10.000
	 
	DIN 52 615

	( ISO 9346 )
	 
	1.96 x 10-11kg/(m.s.Pa)
	BS 4370 Part 2 1973

	Khả năng chống cháy 
	 
	 
	 
	Bristish Standard BS 476 Part 7 : 1997 , Conditions similar to BS 476 part 20 1987,12.7-38mm pipe diameter with 19mm Class 1 Armaflex through a 250mm wall

	Hệ số ngăn cháy
	
	Class 1
	 
	

	Cách hoạt động trong lửa
	không nhỏ giọt lửa khi cháy
	

	Thơi gian lửa bắt cháy đến ống chịu cách nhiệt
	180 phút
	 
	

	Giảm độ ồn
	 
	
	 
	 

	Resistace to building material
	Acoustic level to 30 db(A)
	 
	 
	 

	Resistance to chemicals,
	consult product test list
	 
	 

	Kích cỡ
	 
	Ống chuẩn dài 2m
	 
	 

	 
	
	
	Tấm bề ngang 1m
	 
	 

	 
	 
	 
	Màu đen
	 
	 
	 



· [bookmark: _heading=h.93f33lav6zj]Vật liệu cách nhiệt cho các đường ống nước nóng, lạnh và bơm bên ngoài trời (Các thiết bị lắp trên tầng mái) phải là bọt xốp cứng Polyurethane. Đặc tính vật lý của bọt cứng Polyurethane với tỷ trọng tối thiểu là 40 kg/m3 bên ngoài được bộc bảo vệ bằng tôn nhôm dày 0,6mm cho đường kín ngoài đến 230mm và dày 0,8mm cho đường kín lớn hơn.
1.8.2. Độ dày của vật liệu cách nhiệt:
· Độ dày của lớp cách nhiệt phải đủ để không xảy ra hiện tượng ngưng tụ ẩm ở vỏ bọc bên ngoài trong các điều kiện dưới đây:
· Nhiệt độ trung bình ngoài trời	: tn = 30 – 35 oC
· Độ ẩm tương đối trung bình ngoài trời	: ϕn = 90 – 95%
· Nhiệt độ của chất lỏng tải lạnh	: t = 7 oC
· Trừ khi có các quy định khác, độ dày của lớp cách nhiệt thường được tính toán như sau:
· Các ống có đường kính đến 40mm:  Độ dày tối thiểu là 40 mm
· Các ống có đường kính đến 125mm: Độ dày tối thiểu là 50 mm
· [bookmark: _heading=h.rnk3dn1wrfj1]Các ống có đường kính trên 125mm: Độ dày tối thiểu là 60 mm
2. Hệ thống ÑHKK 2 cụm (Split air conditioning) và nhiều cụm (Multi-system air conditioning)
Split air conditioning là máy điều hoà bao gồm 2 cụm dàn nóng và dàn lạnh. Cụm dàn nóng bao gồm máy nén, dàn ngưng quạt (Condensing Unit/Outdoor Unit-viết tắt là CDU/ODU), cụm dàn lạnh bao gồm dàn lạnh và quạt (Indoor Unit-viết tắt là IDU).
Multi-system air conditioning là máy điều hoà có 1 cụm dàn nóng với nhiều cụm dàn lạnh bố trí cho các phòng khác nhau.
· Các thiết bị remote điều khiển kiểu nối dây gắn trên tường. Mỗi dàn trao lạnh IDU thường được lắp 01 bộ điều khiển loại này.
· Hệ thống đường ống đồng dẫn tác nhân lạnh nối từ ODU tới tất cả các IDU của cùng một hệ thống.
· Hệ thống đường ống thoát nước ngưng tụ của các dàn lạnh IDU.
· Hệ thống điện động lực và điều khiển.
· Các tổ hợp ODU ở đây là loại tổ hợp ghép từ các môđun. Mỗi môđun phải có nhiều máy nén rotary (Twin Rotary Compressor) và 01 quạt gió giải nhiệt. Tất cả các máy nén và quạt gió của tất cả các môđun hợp thành tổ hợp ODU phải được dẫn động bằng các bộ biến tần một chiều (DC) có hiệu suất cao.
· Sử dụng tác nhân lạnh R-410A không gây ảnh hưởng đến môi trường.
· Độ dài thực tế đường ống kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng phải cho phép lên đến 150m.
· Độ cao chênh lệch giữa dàn lạnh và dàn nóng: 50m (điều kiện: dàn nóng đặt cao hơn dàn lạnh); hoặc 40m (điều kiện: dàn nóng đặt thấp hơn dàn lạnh).
· Độ cao chênh lệch giữa các dàn lạnh: 30m.
· Gas R-22 sẽ không được chấp nhận.
· [bookmark: _heading=h.qkgn7j3289vr]Toàn bộ thiết bị phải sản xuất tại Nhật Bản hoặc Mỹ.
2.1. Máy nén
2.1.1. Máy nén phải là loại Rôto (Rotary) sử dụng nguồn điện một chiều với hệ thống tích hợp 1 cụm dàn nóng với nhiều máy nén riêng biệt: các máy nén phải sử dụng bộ biến tần Inverter, sử dụng điện 1 chiều tần số thấp nhằm kiểm soát tải lạnh chặt chẽ và tiết kiệm điện năng tối đa. 
2.1.2. Sử dụng máy nén rotary nên lượng dầu cần thiết để bôi trơn ít hơn, trọng lượng và kích thước máy nén nhỏ hơn và phù hợp với chế độ hoạt động ở tốc độ thấp. Hệ thống phải có chức năng tự động cân bằng dầu máy nén 🡪 cho phép vận hành ổn định, gia tăng tuổi thọ máy nén.
2.1.3. Các máy nén đều được điều khiển bằng động cơ biến tần nên khi hoạt động ở chế độ giảm tải sẽ hạn chế được số lần bật, tắt máy nén vì vậy làm tăng độ bền của máy nén.
2.1.4. Máy nén phải được điều khiển ở chế độ khởi động và hoạt động luân phiên để thời gian hoạt động của các máy nén là gần bằng nhau, sự mài mòn của các chi tiết trong máy nén cũng gần như nhau vì vậy gia tăng độ bền các máy nén.
2.1.5. Công suất lạnh phải được điều chỉnh theo bộ biến tần trong phạm vi từ 10% đến 100% công suất tùy thuộc yêu cầu sử dụng. Khi tải dưới 10% cụm máy sẽ họat động theo chế độ ON/OFF (đóng mở theo nhiệt độ cài đặt của remote control).
2.1.6. Máy nén phải được sử dụng kết hợp 2 van tiết lưu điện tử song song để kiểm soát tối ưu lưu lượng tác nhân lạnh (gas).
2.1.7. Máy nén phải được đặt trên máng trượt, với lò xo và đệm cao su chống rung nhằm tăng cường tính ổn định, vận hành êm cũng như tháo lắp bảo trì dễ dàng.
2.1.8. Việc sử dụng cụm dàn nóng phải bao gồm 2 máy nén biến tần, việc chỉ sử dụng một máy nén biến tần + một máy nén tốc độ không đổi sẽ không được chấp nhận.
2.1.9. [bookmark: _heading=h.xvain8mkqark]Thiết bị phải được sản xuất tại Nhật Bản.
2.2. Dàn lạnh:
2.2.1. Hệ thống phải có khả năng kết hợp tối đa 3 dàn lạnh với độ cao chênh lệch giữa các dàn lạnh tối đa 30m.
2.2.2. Các dàn lạnh phải có khả năng vận hành độc lập thông qua hệ thống các thiết bị phụ: cảm biến áp suất, van tiết lưu, cảm biến nhiệt độ của mỗi dàn lạnh cho phép tự động điều chỉnh công suất máy nén 🡪 tiết kiệm điện năng tối đa.
2.2.3. Tất cả các dàn lạnh phải được trang bị bộ điều khiển từ xa (nối dây hoặc không dây).
2.2.4. Thiết bị phải được sản xuất tại Nhật Bản.
2.2.5. [bookmark: _heading=h.2bczsok4ji41]Các dàn lạnh đều được trang bị các thiết bị đi kèm: phin lọc gió, máng nước ngưng, bơm nước ngưng.
2.3. Dàn nóng
2.3.1. Dàn nóng phải là loại môđun cho phép kết nối giữa nhiều cụm với nhau.
2.3.2. Công suất mỗi cụm phải đạt tối thiểu 6kW.
2.3.3. Quạt giải nhiệt của các môđun dàn nóng ODU phải là lọai hướng trục “Stealth Fan” thiết kế dạng khí động học cho phép lưu lượng gió thổi là cao nhất.
2.3.4. Quạt giải nhiệt của các môđun dàn nóng ODU phải được dẫn động bằng bộ biến tần một chiều (DC) đem lại hiệu suất giải nhiệt cao và tự động giảm được độ ồn khi hoạt động ở chế độ giảm tải.
2.3.5. Dàn trao đổi nhiệt của mỗi môđun phải là loại trao đổi nhiệt 4 hướng, nhằm tăng cường hiệu suất giải nhiệt tối đa.   
2.3.6. Độ ồn khi vận hành của mỗi môđun không vượt quá 60 dB(A)
2.3.7. [bookmark: _heading=h.vzfay92b1y6f]Thiết bị phải được sản xuất tại Nhật Bản hoặc Mỹ.
2.4. Remote điều khiển
Các thiết bị điều khiển (remote control) của các IDU là loại điều khiển nối dây hoặc không dây được nhập khẩu từ Nhật Bản. Remote được gắn trên tường tại các không gian cần điều hoà, dùng để điều khiển tại chỗ một cách độc lập theo từng không gian riêng. Các bộ remote điều khiển này có thể được kết nối với bộ điều khiển trung tâm để có thể điều khiển chúng từ xa.
Chọn loại remote điều khiển kiểu nối dây:
[bookmark: _heading=h.pht7r9f06ysb]Loaïi remote điều khiển chính (Main remote Controller). 
· [bookmark: _heading=h.olz01lw1fyeh]Bật, tắt dàn trao đổi nhiệt IDU. 
· Cài đặt nhiệt độ phòng.
· [bookmark: _heading=h.warviukz472o]Cài đặt tốc độ quạt gió (theo 3 cấp: cao, trung bình, thấp).
· [bookmark: _heading=h.kadixgsb8rlr]Hẹn giờ bật hoặc tắt máy.
· [bookmark: _heading=h.99pdpbgs2r3l]Chỉ báo tình trạng lọc bụi.
· [bookmark: _heading=h.dbcas5kjgx58]Tự chuẩn đoán sự cố.
· [bookmark: _heading=h.1atdluu7x6y6]Một IDU có thể nối với 02 bộ điều khiển này để điều khiển từ 2 vị trí độc lập nhau.
2.5. Hiệu suất
2.5.1. Hiệu suất (Energy Efficiency Ratio) (kW/kW) mỗi môđun phải nằm trong giới hạn dao động 3.0 - 3.5.
2.5.2. [bookmark: _heading=h.xrak2obqqajz]Không chấp nhận loại máy có hiệu suất dưới mức trên.
2.6. Tiêu chuẩn chất lượng
2.6.1. Để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống, toàn bộ các thiết bị dàn lạnh, dàn nóng, bộ chia gas phải được sản xuất tại Nhật Bản hoặc Mỹ.
2.6.2. Hệ thống phải tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất như:
· Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO9001 (BS EN ISO9001).
· Tiêu chuẩn phù hợp môi trường ISO14001
· Tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản JQA, JAB,JACO.
[bookmark: _heading=h.m67kr06hlsal]Đề xuất sử dụng máy lạnh Multi - Split của Daikin, Trane, hoặc các hãng khác có tính năng công nghệ tương đương.
3. ĐƯỜNG ỐNG GIÓ VÀ SỰ PHÂN PHỐI GIÓ
[bookmark: _heading=h.xpw7obgp1dh1]Phần này của bản Quy cách kỹ thuật đặt ra các yêu cầu đối với các chủng loại. Chất lượng và các tiêu chuẩn chế tạo phải áp dụng trong việc sản xuất, cung cấp và lắp đặt ống dẫn không khí kết hợp với các phụ kiện và các đồ gá lắp.
3.1. Khái quát
3.1.1. [bookmark: _heading=h.967cj5bcuarm]Theo mục đích của bản Quy cách kỹ thuật này thì các định nghĩa sau đây sẽ được ứng dụng:
· Đường ống có tốc độ cao và áp suất trung bình có nghĩa là mọi đường ống cung cấp không khí có áp suất tĩnh trong ống lớn hơn 500Pa nhưng không vượt quá 1500 Pa.
· [bookmark: _heading=h.3zthm437e1h8]Đường ống có áp suất thấp có nghĩa là mọi đường ống cung cấp không khí phải áp suất tĩnh trong ống không lớn hơn 500Pa và tốc độ không lớn hơn 10 m/s.
3.1.2. Mặc dù với các định nghĩa trên đây, toàn bộ việc cung cấp ống dẫn không khí từ cửa ra của quạt cấp không khí đến cửa vào của các hộp có lượng không khí biến đổi phải là loại ống “Có tốc độ cao và áp suất trung bình”.
3.1.3. [bookmark: _heading=h.cneddyk452ig]Mọi đường ống có áp suất trung bình phải làm bằng tấm thép mạ nhúng nóng.
3.2. Các kích thước
3.2.1. Mọi kích thước của đường ống thể hiện trên các bản vẽ là kích thước  bên trong nhỏ nhất để không khí đi qua, có nghĩa là bên trong phần cách âm.
3.2.2. Khi các khối lượng không khí được cấp bằng thiết bị do nhà thầu lắp đặt lớn hơn các khối lượng thiết kế thì nhà thầu phải sửa đổi các kích thước của ống dẫn để duy trì các tốc độ của không khí trong ống đã thiết kế và các sửa đổi này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả dưới đây.
3.2.3. [bookmark: _heading=h.h2kcpbkru2b3]Khi nhà thầu muốn thay đổi kích cỡ của ống dẫn từ các kích thước thể hiện trên các bản vẽ để việc cắt thép tấm tiết kiệm hơn hoặc để tránh gây ra vật cản thì nhà thầu phải cung cấp:
· Đường ống do nhà thầu thiết kế có công suất không bị giảm và tổng số lực cản ma sát không lớn hơn lực cản của đường ống đã được quy định.
· [bookmark: _heading=h.dtqnlc3zhf4s]Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng kích thước của đường ống khi được thay đổi sẽ không gây trở ngại cho kết cấu của tòa nhà hoặc bất kỳ công việc lắp đặt nào khác.
· [bookmark: _heading=h.yclyj0f2dvcl]Việc thay đổi này phải được công ty giám sát, Ban QLDA chấp thuận.
3.3. Đường ống làm từ tấm kim loại
3.3.1. Mọi đường ống làm bằng kim loại tấm phải được chống đỡ và neo vào kết cấu của tòa nhà bằng các giá treo, dây neo, giá đỡ bằng thép được chấp thuận, các vật chống đỡ này phải được gắn chặt vào kết cấu của tòa nhà bằng các tấm chắn có đủ kích thước và số lượng để đỡ trọng tải tác động lên chúng.
3.3.2. Mọi đường ống phải được gia công bằng máy, đảm bảo các kích thước thực. Không có các vết nứt ngang trên bề mặt không quá 300 mm theo chiều rộng và không gợn sóng, có các chỗ lồi và cong vênh. Phải khử các mép sắc ở mọi bộ phận của ống, và trên dòng chảy của không khí không được có các gioăng và các phần khác của mối nối. Đường ống phải được chế tạo và ghi các dấu chỉ nhãn và dấu để xác định ở các bề mặt bên ngoài.
3.3.3. Mọi ống dẫn bằng kim loại tấm phải được cuốn bằng máy và không có chỗ cong vênh và gợn sóng. ở mọi điểm uốn và dịch chuyển, các thay đổi kích cỡ và chiều của ống phải thực hiện dần dần với góc tối đa là 15o, trừ khi được thể hiện khác đi. Ở nơi sử dụng các đoạn uốn vuông góc thì phải kết hợp với các tấm uốn có độ dày gấp đôi. Việc tận dụng có thể thực hiện bằng cách biến đổi ống quanh chướng ngại vật, các giới hạn cục bộ tại các dầm …., với điều kiện đảm bảo tránh được tiếng ồn và đảm bảo tính năng động.
3.3.4. Các cỡ của kim loại tấm, loại các mối nối và dây chằng phải được chế tạo theo bảng dưới đây:
ĐỘ DÀY TẤM NHÔM ĐỂ CHẾ TẠO ỐNG GIÓ VÀ CÁC CHI TIẾT
	Đường kín hoặc độ dài cạnh lớn ống gió(mm)
	Độ dày của tấm tôn(mm)

	
	Đường ống gió thường
	Ống gió hút bụi

	100 ÷200
	0.5
	1.50

	220 ÷500
	0.6
	1.50

	530 ÷1100
	0.8
	2.00

	560 ÷1120
	0.8
	2.00

	1250 ÷2000
	1.0 ÷1.2
	3.00

	1500 ÷2000
	1.0 ÷1.2
	3.00


MẶT BÍCH ỐNG GIÓ TIẾT DIỆN TRÒN
	Đường kính ống gió tiết diện tròninh1
	Độ dày của tấm tôn(mm)

	
	Thép dẹt
	Thép góc

	≤ 140
	20 x 4
	

	150 ÷280
	25 x4
	

	300 ÷ 500
	
	L15 x 3

	530 ÷1250
	
	L25 x 4

	1350 ÷2000
	
	L40 x 4


MẶT BÍCH ỐNG GIÓ TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT
	Độ dài cạnh lớn ống gió tiết diện chữ nhật(mm)
	Quy cách vật liệu làm bằng bích thép góc(mm)

	≤ 630
	L25 x 3

	800 ÷1250
	L30 x 4

	1600 ÷2000
	L40 x 3


ĐỘ DÀY VẬT LIỆU ĐỂ CHẾ TẠO ỐNG GÍO VÀ CÁC CHI TIẾT BẰNG THÉP TẤM KHÔNG GỈ ( ỐNG HÚT GIÓ THẢI NHÀ BẾP )
	Đường kính hoặc độ dài cạnh lớn ống gió (mm)
	Độ dày thép không gỉ(mm)

	100 ÷ 500
	0.5

	500 ÷1120
	0.75

	1250 ÷2000
	1.00


MẶT BÍCH THÉP KHÔNG GỈ
	Đường kính hoặc độ dài cạnh lớn ống gió (mm)
	Quy cách vật liệu mặt bích(mm)

	≤ 280
	L 25 x 4

	320 ÷560
	L 30 x 4

	630 ÷1000
	L 35 x 6

	1120 ÷2000
	L 40 x 8


ĐỘ DÀY VẬT LIỆU ĐỂ CHẾ TẠO ỐNG GIÓ VÀ CÁC CHI TIẾT BẰNG NHÔM LÁ
	Đường kính hoặc độ dài cạnh lớn ống gió (mm)
	Độ dày tấm nhôm lá(mm)

	100 ÷320
	1.00

	360 ÷630
	1.50

	700  ÷2000
	2.00


3.4. [bookmark: _heading=h.w2huicwjsj4a]Phụ kiện lắp nối ống
3.4.1. [bookmark: _heading=h.di1y0wcdlxul]Các mối nối
[bookmark: _heading=h.5r7biairh8bq]Tất cả các mặt bích và kết cấu thép dùng cho các mối nối và giá đỡ cho ống gió phải được nhúng kẽm nóng.
3.4.2. Đệm kín mối nối hệ thống ống
Việc lắp đối với mối nối bích nằm ngang phải có kèm miếng đệm hoặc vật liệu khác được chấp thuận với độ dày không nhỏ hơn 5mm. 
[bookmark: _heading=h.agdmycpomheo]Chất đệm kín những mối nối dọc và nối trượt phải là loại Silicon.
3.4.3. Các cánh chỉnh và bộ đảo hướng:
[bookmark: _heading=h.w93odez195dt]Các cánh chỉnh và bộ đảo hướng phải được bố trí bên trong các ống tại những vị trí yêu cầu. Đặc biệt, chúng phải được bố trí tại tất cả những chỗ uốn cong có bán kính cong mặt trong nhỏ hơn chiều rộng ống và cũng bố trí ở chỗ thay đổi tiết diện có góc không vượt quá 30o. Chúng cũng phải có dạng khí động nghĩa là có hai lớp cánh để đảm bảo việc thay đổi hướng dòng hoàn toàn tại điểm đặt, với các cách đổi hướng có bán kính và khoảng cách được chọn đảm bảo vận tốc gió đều tại chỗ uốn cong.
3.4.4. Khớp nối mềm 
· [bookmark: _heading=h.4us1fne465of]Các khớp nối mềm phải được bố trí tại những đầu hút và đầu cấp của tất cả các quạt và bộ FCU và những nơi khác theo bản vẽ hoặc có thể theo yêu cầu khi cần chống rung.
· [bookmark: _heading=h.vendzx26w6y3]Tất cả các khớp nối mềm dùng ở nhiệt độ thấp hơn 90oC và phải là loại sợi thủy tinh bọc bao cao su neoprene có tỷ trọng không dưới 1Kg/m2.
· [bookmark: _heading=h.gqos8y56lf4i]Tất cả các khớp nối mềm sử dụng ở nhiệt độ vượt quá 90oC và dùng khi hút khói phải bằng sợi thủy tinh dệt không cháy có khả năng vận hành liên tục ở 250oC. Tất cả vật liệu phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền chấp thuận.
· Tất cả các khớp nối mềm lộ ra ngoài trời phải được phủ bằng lớp sợi thủy tinh hoặc tôn tráng kẽm chất lượng hàng đầu để tạo thành màng chắn chống lại những tác động của thời tiết.
· [bookmark: _heading=h.3vbyzeeciad6]Tất cả các khớp nối mềm phải được gắn bên trên các mặt bích bằng thép góc ở cả hai đầu và được xiết chặt bằng những đai thép mềm kích cỡ tối thiểu dày 2,5mm x 25mm. Đối với các ống gió tròn, các khớp nối mềm phải là loại bán nguyệt được xiết chặt bằng bulông tại các điểm riêng biệt. Các thanh thép dẹt dùng cho các ống gió chữ nhật phải được gắn bằng bulông hoặc đinh vít với các khoảng cách tâm không lớn hơn 150mm. Các bích để bắt các ống gió và khoảng trống giữa các bích không nhỏ hơn 50mm. Các khớp nối mềm phải được lắp đặt nới lỏng thêm chiều dài là 25mm giữa các bích để ngăn chống rung động.
· [bookmark: _heading=h.qn9x56crho6r]Các khớp nối mềm không được dùng để hiệu chỉnh sự sai lệch vị trí giữa quạt và ống.
· [bookmark: _heading=h.ct9ir0rcxv3d]Ở các khớp nối mềm được dùng để liên kết các quạt với hệ thống ống cách nhiệt, cách nhiệt sợi thủy tinh mềm có bề dày tương đương với bề dày lớp cách nhiệt đường ống phải được gắn qua bên trên lớp vải và được bọc lại bằng lớp nhôm cách ẩm.
· Nếu các thiết bị tiêu âm được gắn với quạt ở miệng hút vào và xả ra, thì các khớp nối mềm phải bằng màng vinyl tráng chì và phải được cơ quan Phòng Cháy Chữa Cháy chấp thuận.
· [bookmark: _heading=h.pttgmru7y83i]Đối với các quạt đặt ngoài trời các nối mềm phải chịu được tác động của môi trường.
· [bookmark: _heading=h.ymz0zz13zp8d]Boä chỉnh gió (VCD)
· [bookmark: _heading=h.blxhrq2mvdxx]Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt các bộ chỉnh gió để điều chỉnh các hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Nói chung, các bộ chỉnh gió phải được cung cấp tại những vị trí được chỉ ra trên bản vẽ và như sau :
· Trong các nhánh ống cấp gió và xả gió chính 
· [bookmark: _heading=h.u3nrxo31kui3]Bên cạnh tất cả các miệng tán gió, các miệng lưới gió loại cấp và xả hoặc đai nối cung cấp tới.
· Tất cả các bộ chỉnh gió phải được cung cấp kèm trong vỏ bọc có mặt bích riêng biệt đa dụng và có kết cấu cứng vững phù hợp với cùng tiêu chuẩn độ kín khí.
· [bookmark: _heading=h.6dze925h74i]Vật tư cho các bộ chỉnh gió trong mọi trường hợp phải là thép mềm mạ kẽm.
· [bookmark: _heading=h.h7na9gpexger]Các trục quay phải có vật đệm thích hợp khi đi xuyên qua các vỏ bọc và các vị trí xuyên qua phải được giới hạn bằng cách dùng sự liên kết bên trong.
· [bookmark: _heading=h.j81e7wv3mzyj]Các bộ chỉnh gió có bề rộng lên đến 300mm trong mặt phẳng trục xoay phải thuộc loại bướm có cánh đối gắn quanh một trục vuông và các cạnh của cánh phải được gia công phẳng và không có cạnh bén. Các trục phải được quay xuống tại mỗi đầu và được đỡ bằng những thanh đồng gắn chặt vào mặt bên của ống, với một phần tư hình tròn ở vị trí có thể điều chỉnh được và bằng cách kẹp sau khi điều chỉnh.
· [bookmark: _heading=h.23wrk0jfrj5x]Các van chỉnh gió trên ống lớn hơn 300mm phải thuộc loại nhiều cánh ngược nhau, được đặt vào trong các khung, được gài vào trong ống gió đó. Các cánh riêng biệt phải theo quy định giống như bộ chỉnh gió cánh bướm.
· Mỗi cánh được đặt trên một trục cứng có hai đầu đặt trong những ổ đỡ bằng nhựa hoặc bằng đồng. Nhóm cánh phải được nối với một cơ cấu vận hành bằng tay, được điều khiển ở cung 1/4  ở nơi nào có thể tiếp cận được ở độ cao làm việc bình thường, phải được cung ứng cùng với cần điều khiển từ xa vận hành trục vít với cơ cấu xoắn tại một tiếp điểm.
· [bookmark: _heading=h.r552obssw8pw]Sau khi hoàn tất việc thử nghiệm và điều chỉnh, tất cả các bộ chỉnh gió phải kẹp chặt ở đúng vị trí đã được đánh dấu trên cung 1 /4  theo kiểu cố định và ngừng lắp.
3.4.5. [bookmark: _heading=h.o3mq57jutsyn]Cửa thao tác
· [bookmark: _heading=h.wugfq8sdjslf]Cửa thao tác phải được bố trí tại mọi điểm trong hệ thống đường ống dẫn gió dẫn nơi nào dễ tiếp cận để kiểm tra, thao tác và làm sạch thiết bị khi cần. 
· [bookmark: _heading=h.hpe4ey30yq02]Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt các cửa thao tác trong đường ống, các vỏ bọc hoặc các vách ngăn kim loại bằng 2 lớp tole tráng kẽm có lớp cách nhiệt có đặc tính giống với các phần tiếp giáp của đường ống gió và bằng tole dày hơn 0,8mm và phải có đệm xung quanh chu vi để đảm bảo độ kín tương ứng với đặc tính kỹ thuật về độ rò rỉ theo yêu cầu của hệ thống.
· [bookmark: _heading=h.av931e7pwdh8]Nhà thầu phải trình cho công ty giám sát phê duyệt về vị trí và các kích cỡ của cửa thao tác trong bề mặt xây hoàn thiện và các khu vực lộ ra. Các cửa thao tác nằm trong các bề mặt khối xây hoặc trần giả phải được cung cấp bởi nhà thầu chính. Vị trí chính xác sẽ được nêu ra trong bản vẽ thi công của nhà thầu.
3.4.6. [bookmark: _heading=h.vrw8362t31aa]Các trụ chống và lỗ mở cửa ống dẫn
· [bookmark: _heading=h.6l44vgtjl3co]Mọi ống phải được chống đỡ tại các khoảng cách được quy định dưới đây và phải được chống đỡ vững chắc tại các khoảng cách tâm để chống lún và rung. Các giá đỡ, ống dẫn phải gồm có các gối tựa bằng thép góc có cùng kích thước với thanh giằng tại phần ống: như các giá treo. Các giá đỡ này phải được gắn chặt vào bê tông bằng móc được công ty giám sát chấp thuận. Không được sử dụng các nút bằng gỗ.
· [bookmark: _heading=h.m849qwk6alsi]Nhà thầu phải tạo ra các lỗ kiểm tra hoặc các cửa vào kề với các bộ phận giảm chấn và các bộ ngắt lửa và cũng sẽ tạo các cửa vào kín khí có kích thước phù hợp, có lớp lót bằng cao su ở tất cả những chỗ đổi hướng và các mối phía hút của quạt, bộ lọc để bảo quản, làm sạch và kiểm tra.
· [bookmark: _heading=h.g1nufwbxiua0]Các ống dẫn nằm ngang phải được chống đỡ tại tâm bằng các thanh hoặc dây thép ở các khoảng cách tâm không lớn hơn các khoảng cách quy định dưới đây :
	Các kích thước của ống gió hình vuông
	Vật liệu chống đỡ (mm)
	Khoảng cách

	Chiều rộng đến 1m
	Thép góc 30x30x3
	200

	Chiều rộng đến 1,5m
	Thép góc 30x30x3
Thép tròn đường kính 10
	150

	Chiều rộng đến 2m
	Thép góc 40x40x3
Thép tròn đường kính 10
	100


Các ống đứng phải được chống đỡ hoặc chằng tại các khoảng cách tâm không lớn hơn:
	Kích thước của ống gió chữ nhật
	Vật liệu chống đỡ
	Khoảng cách

	Chiều rộng đến 1m
	Thép góc 40x40x3
Thép tròn đường kính 10
	150

	Chiều rộng đến 1,5m
	Thép góc 40x40x5
Thép tròn đường kính 10
	150

	Chiều rộng đến 2m
	Thép góc 50x50x5
Thép tròn đường kính 10
	150


· [bookmark: _heading=h.t2a381teyz5h]Khi các ống dẫn xuyên qua các sàn, tường hoặc tường ngăn thì các khe hở phải được bít kín đầy đủ bằng aminăng có đường kính thích hợp hoặc các lớp da và một mặt bích góc bằng kim loại tấm sẽ được bố trí để đậy khe hỡ này.
· [bookmark: _heading=h.kyfo5ascucb]Ứng suất tối đa ở các thanh treo, dây buộc và bulông không vượt quá 50500 psi. Đường kính của các bulông không được nhỏ hơn 10mm. Mọi thép góc và thép cán phẳng được sử dụng làm giá treo phải được xử lý để chống ăn mòn.
3.4.7. Ống gió mềm
· [bookmark: _heading=h.mt8dk543ayl6]Tất cả ống mềm phải thuộc loại xoắn ốc bằng nhôm có lớp cách nhiệt được Công ty giám sát chấp thuận và phải phù hợp với công việc và áp lực theo yêu cầu cho từng hệ thống riêng biệt.
· [bookmark: _heading=h.nety2zf64qpf]Các ống mềm phải theo đúng các yêu cầu của cơ quan Phòng cháy chữa cháy.
· [bookmark: _heading=h.qmgxzxjcnwoz]Ống mềm phải được lắp đặt vào tất cả các vị trí chỉ ra trong các bản vẽ và các nơi nào khác cần thiết để khử sự truyền rung động.
· [bookmark: _heading=h.3llke2tcsjsi]Tất cả những chỗ uốn cong trong hệ thống ống mềm phải theo chỉ dẫn của nhà sản suất và có bán kính cong theo đường  tim không nhỏ hơn 1,5 lần bán kính của ống. Các chỗ uốn cong bị biến dạng hoặc hư hỏng vì bất cứ nguyên do nào trong quá trình lắp đặt phải được thay thế mới.
· [bookmark: _heading=h.w1eve7mem5ux]Tất cả các mối nối giữa chiều dài của ống mềm phải được thực hiện bằng các đầu nối ngắn của ống gió tròn bằng tole tráng kẽm để tạo thành một mối nối co giãn.
· [bookmark: _heading=h.w5wvyrze420v]Tất cả các mối nối mềm phải được đệm kín bằng cổ dê loại đường kính lớn hoặc loại tương đương được chấp thuận, ngoại trừ các đai kẹp có đinh ốc siết liên tục hoặc tương đương được Công ty giám sát chấp thuận, số còn lại chỉ để dùng trong trường hợp áp lực thấp. Không được sử dụng các đinh tán hoặc đinh vít kim loại tự siết.
· [bookmark: _heading=h.pwdgdlkpiy08]Tất cả ống mềm phải được đỡ đầy đủ bằng những quai treo được bố trí cách khoảng tối thiểu theo tim, để ngăn ngừa độ võng quá mức và tuân theo đúng những chỉ dẫn của nhà sản xuất. Ống gió mềm không được bố trí đè lên trần hoặc hệ thống treo khác.
· [bookmark: _heading=h.9ooorarkn4yf]Tất cả hệ ống mềm phải kín và độ rò rỉ được thử nghiệm theo đúng các yêu cầu của Điều kiện kỹ thuật này.
3.5. [bookmark: _heading=h.7zopsiwe7dxh]Bảo ôn cho ống dẫn không khí bằng tole 
3.5.1. Đối với hệ thống ống dẫn không khí lạnh, Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt bảo ôn cho các đường ống bằng vật liệu cách nhiệt phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật đã được đề ra. Tất cả chất cách nhiệt phải theo đúng yêu cầu của NFPA và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy.
3.5.2. Cách nhiệt phải thuộc loại sợi thủy tinh nửa cứng 32kg/m3 có độ dẫn nhiệt không lớn hơn 0.034W/mK ở 20oC và được sản xuất theo tiêu chuẩn.
3.5.3. Chất cách nhiệt phải là loại màng nhôm ngăn ẩm ở hai phía có gia cường bằng sợi. Lưới sợi gia cường không lớn hơn 10mm x 10mm.
3.5.4. Hệ thống ống dẫn phải được cách nhiệt từ các giá treo và thanh đỡ.
3.5.5. Sợi thủy tinh phải được dán dính với ống bằng keo dán chống cháy. Keo dán phải được dán sao cho chất cách nhiệt áp vào mặt ống một cách đồng nhất và chắc chắn.
3.5.6. Đối với các ống rộng đến 450mm, chất cách nhiệt phải được phủ quanh ống. Đối với các ống nằm ngang trên 450mm, phải gắn đinh kim loại trên bề mặt đáy ống với khoảng cách 400mm. Sau đó chất liệu cách nhiệt phải được phủ quanh ống thẳng đứng trên 450mm, các chốt phải được cắt bỏ sau khi đã dùng kẹp. Màng ngăn ẩm phải được đệm kín hoàn toàn bằng mastic hoặc băng keo nhôm ở nơi các chốt xuyên qua.
3.5.7. Tất cả các khớp nối phải được đệm kín bằng băng keo nhôm rộng ít nhất 75mm để tạo ra màng ngăn ẩm liên tục bên ngoài. Trước khi dán loại này, tất cả bề mặt tiếp xúc màng ngăn ẩm phải được chùi sạch bụi và dầu nhờn bằng cách dùng vải và dung môi thích hợp theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất.
3.5.8. Tất cả chất cách nhiệt đường ống phải phủ kín mặt bích, phải được áp dụng để tạo thành một màng ngăn ẩm và nhiệt liên tục không có khoảng hở, lỗ hổng và các khe hở. Phải quan tâm thực hiện để đảm bảo độ dày tối thiểu quy định được duy trì tại các góc, chỗ nhô ra …
3.5.9. Tại vị trí các thanh đỡ, đặc biệt các khối vật liệu gỗ cứng được định vị để đảm bảo sự đồng nhất của màng ngăn ẩm bằng cách liên kết các thanh đỡ với chất cách nhiệt.
3.5.10. Tất cả đường ống cách nhiệt lộ ra trong các phòng máy và ở những vị trí ngoài và nhô ra có thể nhìn thấy ở khu vực khác trong các bản vẽ với các điểm nối sao cho không làm hỏng màn ngăn ẩm bằng chất cách nhiệt thủy tinh sợi. Các tấm nhôm che chắn phải kín nước bằng các miếng đệm và chất chèn khe ở các vị trí ngoài nhà.
3.5.11. Không gắn lớp cách nhiệt cho đến khi ống gió và phòng máy đã được thử xì như quy định.
3.5.12. Phải gắn cách nhiệt tất cả để tạo ra một mặt phẳng đồng nhất và phẳng. Tất cả các đoạn cứng phải đồng tâm, và phù hợp chính xác với độ dày. Độ nhảy bậc và gợn sóng trong bề mặt không thể chấp nhận được. Phải bỏ đi bất cứ phần nào hoặc tấm ốp nào có cạnh hoặc mép bị hỏng.
3.5.13. Tất cả lớp cách nhiệt phải gắn sát với các bề mặt được bao phủ, tất cả tấm ốp và các đoạn cắt phải được xây kín. Các gờ nối đầu được liên kết mộng, vạt cạnh hoặc tạo hình theo yêu cầu. Các kẽ hở nhỏ sót lại trong lớp cách nhiệt phải được lấp đầy và chèn kín.
3.5.14. Lớp cách nhiệt phải được ốp trên mặt phẳng sạch và khô, không có tạp chất như dầu, nhớt, rỉ sắt, lớp gỉ hoặc bùn. Phải sử dụng lớp cách nhiệt sạch và khô. Nói chung lớp cách nhiệt phải ốp theo đúng đề xuất của nhà sản xuất.
3.5.15. [bookmark: _heading=h.wrpgu6fnw959]Phải bố trí cách nhiệt liên tục suốt tất cả khuỷu nối, các mối nối cách nhiệt phải được bố trí xen kẽ đối với các mối nối trên hệ thống đường ống được gắn. Màng ngăn ẩm phải được bịt kín quanh tất cả giá treo hoặc những chỗ nhô ra trong quá trình cách nhiệt.
3.6. Miệng gió
3.6.1. Tất cả miệng tán gió, bộ chỉnh gió, miệng lưới gió, … và những phụ tùng khác phải thuộc loại được chấp thuận bằng những văn bản và như được chỉ ra trong các bản vẽ của hệ thống. Nhà thầu phải trình duyệt với Đại diện Chủ đầu tư và Công ty Giám sát.
3.6.2. Các bộ chỉnh gió loại có cánh ngược nhau được bố trí kèm với tất cả miệng tán gió, miệng lưới gió cấp, hồi và hút để điều khiển lưu lượng gió. Nếu các ống gió mềm được dùng để nối với miệng gió, chúng phải được lắp bằng các bộ chỉnh gió bướm ở vị trí nối của ống mềm và ống chính.
3.6.3. Miệng tán gió phải thuộc loại mặt tán gió có thể tháo, nhiều cánh, có thể điều chỉnh được, loại thổi 1, 2, 3, 4 hướng. Miệng tán gió phải cung cấp thể tích không khí đúng cho không gian phục vụ, có dáng và màu sơn được chọn lựa phù hợp với kiến trúc nội thất.
3.6.4. Mẫu của mỗi loại miệng gió được cung cấp phải được đệ trình để chấp thuận. Các mẫu được cung cấp phải có lớp hoàn thiện được quy định và theo các màu sắc được chỉ định và được lưu trữ cho đến khi hoàn thành dự án. Tất cả miệng gió được lắp đặt phải phù hợp với các mẫu được cung cấp về chất lượng hoàn thiện và về màu sắc.
3.6.5. Tất cả bộ chỉnh gió nếu được gắn bên cạnh miệng lưới gió và miệng tán gió phải được sơn đen hoàn thiện.
3.6.6. Các bộ chỉnh gió cánh ngược nhau phải có các cánh liên kết với nhau theo từng đoạn có gắn vít điều chỉnh vận hành. Nếu chúng được gắn lên trên mặt sau của miệng gió các vít có thể bắt vào các cánh của ống ra đó. Nếu chúng được đặt ở mặt sau của miệng gió, thì có điều chỉnh bằng cách tháo bộ chỉnh gió hoặc miệng lưới gió.
3.6.7. Các miệng gió phải được cố định bằng các ốc chìm. Loại nổi không được chấp nhận.
3.6.8. [bookmark: _heading=h.eu6g2k6tpaz9]Các yêu cầu chính cho miệng gió cấp cho điều hoà không khí:
· Loại thích hợp lắp đặt trên trần giả
· [bookmark: _heading=h.122asrr1aldd]Khung và lõi riêng biệt
· [bookmark: _heading=h.mc8kxnudikdw]Cánh được làm bằng nhôm định hình có chiều dày 1,2 mm
· [bookmark: _heading=h.lrfad2pos0i5]Khung được làm bằng nhôm định hình có chiều dày 1,5mm
· [bookmark: _heading=h.v1fxc5chw00g]Được sơn tĩnh điện màu trắng (sẽ được quyết định bởi Chủ Đầu tư và Công ty Giám sát)
3.6.9. [bookmark: _heading=h.v1wsnfslrpso]Các yêu cầu chính cho miệng gió hồi cho điều hoà không khí:
· Loại thích hợp lắp đặt trên trần giả hoặc trực tiếp trên đường ống gió
· [bookmark: _heading=h.8yjf7tzg9w7u]Các cánh có thể điều chỉnh được góc độ theo yêu cầu sử dụng
· [bookmark: _heading=h.pxl2hkirym99]Cánh được làm bằng nhôm định hình có chiều dày từ 1mm đến 1,5mm
· [bookmark: _heading=h.m76ai310ljya]Khung được làm bằng nhôm định hình có chiều dày từ 1,5mm đến 2mm.
· [bookmark: _heading=h.62434t5wzfku]Sơn tĩnh điện mày trắng (sẽ được quyết định bởi Chủ đầu tư và Công ty Giám sát)
3.6.10. [bookmark: _heading=h.h685ke6bn196]Các yêu cầu cho miệng gió loại lá sách
· Loại gắn trên tường
· [bookmark: _heading=h.5ncf9971dgh6]Cánh làm từ nhôm định hình có chiều dày 2mm
· [bookmark: _heading=h.nyslguxsyxti]Khung làm từ nhôm định hình có chiều dày 2mm
· [bookmark: _heading=h.h9b6py6xvks6]Sơn tĩnh điện màu trắng (sẽ được quyết định bởi Chủ Đầu tư và Công ty Giám sát)
3.6.11. [bookmark: _heading=h.kabnufboesfp]Các yêu cầu cho miệng gió cấp – loại hẹp dài 
· Loại gắn được trên tường hoặc trần
· [bookmark: _heading=h.d3z3gnjwodgp]Cánh được làm bằng nhôm định hình có chiều dày 2,8 mm
· [bookmark: _heading=h.c72vqa4ko7i8]Khung được làm bằng nhôm định hình có chiều dày 1,5mm
· [bookmark: _heading=h.m1e2hyiapq1i]Sơn tĩnh điện màu trắng (sẽ được quyết định bởi Chủ Đầu tư và Công ty Giám sát)
3.7. [bookmark: _heading=h.866prt1zmh36]Quạt thông gió
3.7.1. [bookmark: _heading=h.vctzbg6pcyye]Toång quaùt
· [bookmark: _heading=h.2ythcvigcpvc]Nhà thầu sẽ cung cấp, lắp đặt, thử và đưa các quạt thông gió, quạt tăng áp buồng cầu thang, quạt hút khói tầng hầm vào hoạt động như chỉ dẫn trong các bản vẽ. Các đặc tính của quạt phải được lựa chọn theo bảng danh mục thiết bị. Mặc dầu đã làm theo các điều kiện nêu trên đây, các nhà thầu cần phải thực hiện các tính toán trở lực cần thiết trước khi tiến hành đặt hàng, kiểm tra các thông số liên quan đến sự giảm áp lực của thiết bị do nhà thầu cung cấp và đường ống gió của hệ thống, kiểm tra lại toàn bộ trở lực cuối cùng của mỗi hệ thống, dựa trên cơ sở đường ống gió sẽ được lắp đặt thực tế trên công trình.
· Các đặc điểm của quạt như dạng quạt, kích thước, cấu tạo và công suất được chỉ dẫn trong bảng liệt kê và /hay trong bản vẽ.
· [bookmark: _heading=h.rrkwwfxvu58e]Trừ khi được ghi chú, các thông số về đặt tính quạt nên được kiểm tra theo tiêu chuẩn AMCA 210 (Hiệp hội chuyên về hệ thống vận chuyển và điều tiết không khí), Tiêu chuẩn Mỹ ANSI/ASHREA 51 “Phương pháp phòng thí nghiệm thử nghiệm quạt nhằm mục đích phân cấp”. Các đặt tính về độ ồn phải tuân theo tiêu chuẩn AMCA 300 “ Dùng phương pháp phòng phản âm để thử nghiệm độ ồn quạt” và ISO 13347:2 – Quạt công nghiệp – Phương pháp phòng phản âm..
· [bookmark: _heading=h.jxh15cqlbw6]Tất cả quạt nên được kiểm tra cân bằng động, tĩnh tại nhà máy theo tiêu chuẩn chất lượng  ISO 940 và AMCA 204/3 -  G2.5. sau khi lắp ráp hoàn chỉnh. Một bản in về phân tích quang phổ dao động  nên được đính kèm với quạt trước khi xuất xưởng.
3.7.2. [bookmark: _heading=h.tn21p543w1d8]Qụat hướng trục (loại mô tơ gắn trực tiếp)
· [bookmark: _heading=h.npgico393mkn]Quạt được mạ với một lớp phủ polyester với chiều dày nhỏ nhất là 60micron hay được  mạ nhúng trong kẽm nóng chảy. Để  khoảng hở giữa đỉnh cánh và vỏ quạt nhỏ nhất và đồng đều, vỏ nên được duy trì độ tròn bằng cách sử dụng một miếng kim loại tấm với mép cạnh 90o hướng lên.
· Chân đế đỡ motor quạt nên được gắn kết đủ vững ( khoá và làm kín) với thùng quạt và nên sử dụng loại có thể chỉnh sửa để có thể điều chỉnh chính xác vị trí của trục tâm của motor cũng như khoảng cách giữa đỉnh cánh và vỏ quạt. Motor( KW/HP) phải có khả năng thay thế hay nâng cấp tại chỗ mà không cần tháo rời thùng quạt hay cấu trúc ống nối .
· [bookmark: _heading=h.lpvea3mh5d07]Quạt được cung cấp nên được lắp ráp đầy đủ các thiết bị kết nối (treo trần hay gắn sàn)  hay những mép bích hút/xả ngay tại nơi sản xuất.
· [bookmark: _heading=h.h7vlgv3e5gus]Tất cả trục nên được chế tạo từ hợp kim nhôm bóng sáng( Grade LM2) ngoại trừ trục dành cho quạt xả khói mà thường được sử dụng ở những nơi mà yêu cầu  nhiệt độ không khí cao 250oC trong 2giờ, quan trọng hơn việc sử dụng cánh hợp kim nhôm hay thép. Ngoài ra vật liệu cánh quạt với polypropylence(PP), kiếng cường lực polypropylene(PPG) và kiếng cường lực polymid (PAG), sẽ giúp tạo ra sự tự cân bằng, cung cấp đặc tính chống tĩnh, chống tia lửa  theo mong muốn.
· [bookmark: _heading=h.xw5ratgrmmnc]Khoảng hở giữa đỉnh cánh và vỏ quạt không nên quá 1% chiều dài đường kính cánh và không quá 2% đối với quạt thổi khói nhiệt độ cao, loại quạt mà hệ số dãn nở cơ khí khác so với nhiệt độ môi trường bình thường. Nhà sản xuất quạt nên cung cấp quạt được lắp ráp với khoảng hở giữa đỉnh cánh và vỏ theo mẫu đạ được kiểm nghiệm. Lưu ý rằng công suất quạt khí và lượng mất mát áp suất bị tác động rất lớn bởi khoảng cách này.
· Motor quạt nên kín hoàn toàn và hộp đấu nối có tiêu chuẩn cách điện ít nhất là IP55.
· [bookmark: _heading=h.due1pq1mvwon]Tốc độ quạt không nên quá 1500RPM.
· [bookmark: _heading=h.sejfjahxto4]Toàn bộ quạt sau khi lắp ráp nên kiểm tra cân bằng động theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 1940 và  AMCA 204/3 G2.5. Một bản in phân tích quang phổ dao động được đính kèm với quạt khi xuất xưởng.
3.7.3. [bookmark: _heading=h.epmyuyttsjsd]Voû quạt
· Quạt được lắp trong thùng (cabinet) phải đạt tiêu chuẩn AMCA về lượng gió và độ ồn.
· [bookmark: _heading=h.juckomcq5vb]Thùng phải được làm bằng tôn tráng kẽm hoặc tương đương.
· [bookmark: _heading=h.6dkskc8tmhbo]Thùng quạt phải được lắp thêm lớp cách âm bên ngoài.
3.7.4. [bookmark: _heading=h.1ru98gpn1c43]Các quạt cấp gió tươi
· [bookmark: _heading=h.l2e66pl70ywm]Quaït hướng trục ống thẳng (Line duct fan)
· [bookmark: _heading=h.dhxkd33vfkq6]Chọn quạt có độ ồn thấp nhỏ hơn 70dB(A) độ ồn cách thiết bị 3m nhỏ hơn 50dB(A)
· [bookmark: _heading=h.r9f8308gis01]Baûo vệ : class B
· [bookmark: _heading=h.6eurbpp2lfed]Caùch điện motor : IP44
3.7.5. [bookmark: _heading=h.y72dqq6l9vcx]Các quạt hút khói (tầng hầm và các hành lang), quạt tăng áp cầu thang
· [bookmark: _heading=h.b8kkellh7g04]Quạt hướng trục chịu nhiệt cao( Smokespill Axial Fan )
· [bookmark: _heading=h.aqqzcy2i1cu8]Baûo vệ : class H theo BS7346 Part2 1990
· [bookmark: _heading=h.uf59kxhpfpk2]Vỏ quạt có hai mặt bích làm từ thép nhẹ(sơn hòan thiện ) hoặc phủ galvanise 
· [bookmark: _heading=h.4abwmr1wokoc]Cánh quạt là loại nhôm chịu lực có thể điều chỉnh được.
· [bookmark: _heading=h.ffcugek0kcti]Các quạt phải chịu được nhiệt độ 400oC trong vòng 2 giờ
[bookmark: _heading=h.24v6essttezi]Đề xuất sử dụng quạt của các hãng Kruger, Fantech, Wington hoặc các hãng có chất lượng tương đương.
3.8. Van xả gió (Pressure Relief Dampers)
· [bookmark: _heading=h.4axzhjqj9xxg]Khung được làm từ thép tráng kẽm
· [bookmark: _heading=h.garfuhnxyu24]Cánh làm từ hợp kim nhôm
· [bookmark: _heading=h.sn2w4ocxj4of]Trục cánh làm bằng đồng thau
· [bookmark: _heading=h.50ulkaka6m3g]Voøng bạc đạn PVC
3.9. [bookmark: _heading=h.lkl07p7ykisp]Phin lọc gió
3.9.1. [bookmark: _heading=h.g8sil1tcksau]Toång quaùt
· Phin lọc gió phải theo tiêu chuẩn UL Class I được và được cơ quan PCCC chấp nhận. 
· [bookmark: _heading=h.jy24i6axnlf]Vận tốc gió qua phin không được vượt quá 2,5m/s hoặc theo hướng dẫn của Nhà chế tạo, lấy trị số nhỏ hơn. 
· [bookmark: _heading=h.ar6qf1sb1kh6]Bộ phin phải do nhà chế tạo cung cấp theo tiêu chuẩn của họ. Bộ phin phải có khung cứng làm bằng thép tráng kẽm. 
· [bookmark: _heading=h.bnhmr47kdn90]Hộp đựng phin phải có cửa mở ra để thay phin, cửa này phải kín gió, làm bằng vật liệu chống ăn mòn, có kẹp, gioăng và được làm kín để tránh gió đi tắt. 
3.9.2. [bookmark: _heading=h.vytvnji4lb0]Kiểu rửa được
· Phin phải là loại vĩnh viễn, rửa được, có dạng tấm bằng lưới thép mạ kẽm dày 50mm hoặc 25mm tùy theo Danh sách thiết bị chỉ định. 
· [bookmark: _heading=h.ei20aaqgjira]Phin phải có hiệu suất lọc trung bình  55-60% weight arrestance theo tiêu chuẩn ASHRAE  52-76. 
· [bookmark: _heading=h.b4ux4xknl6sx]Trở lực qua phin sạch là không quá 25Pa. Trở lực thiết kế là 100Pa. 
3.9.3. [bookmark: _heading=h.ymwbl7mzq4ez]Loại dùng một lần hiệu suất thấp
· Phin phải là UL class I, kiểu tấm dày 50mm làm bằng sợi fiberglass. 
· [bookmark: _heading=h.18m24r1hv101]Hieäu suất trung bình theo ASHRAE 52-76 là 25-30% dust spot test. 
· [bookmark: _heading=h.f825uhkbdsvv]Trở lực gió qua phin lúc sạch là không quá 100Pa @ 2,5m/s. Trở lực thiết kế phải là 150Pa. 
3.9.4. [bookmark: _heading=h.h7y5ayvjgn63]Loại dùng một lần hiệu suất cao
· Phin phải là UL class 1 loại hộp dày 300mm, phải là AAF varicellaSH series hoặc tương đương. 
· [bookmark: _heading=h.ob0jbdjpwzl5]Tấm phin phải được làm bằng sợi thủy tinh cực nhuyễn ép thành những tấm mỏng và được ngăn cách với nhau bằng các tấm nhôm. Các cạnh phin được làm bằng tôl tráng kẽm. 
· [bookmark: _heading=h.xl6sojs6tf0e]Hieäu suất trung bình theo ASHRAE 52-76 là 80-85% dust spot test. 
· [bookmark: _heading=h.lulmknuxu354]Trở lực gió qua phin lúc sạch không quá 140Pa. Phin phải được dùng tốt cho đến khi trở lực tăng đến 250Pa. 
3.9.5. [bookmark: _heading=h.9fswlttnp4ly]Phin lọc sơ bộ
· [bookmark: _heading=h.grgk3g7ktzg3]Phin là loại dùng một lần, làm bằng sợi thủy tinh và được đặt trong khung bằng tole tráng kẽm. Khung phải được thiết kế sao cho dễ lấy phin ra và có trở lực thấp nhất. 
· Hiệu suất theo ASHRAE 52-76 là 60-65%. Chiều dài danh nghĩa là 500mm cộng với 50mm phin lọc sơ bộ. 
Khung phin phải được thiết kế sao cho có thể chứa được hộp phin và phin sơ bộ. Các góc hoặc thanh tăng cứng được dùng để đỡ phin túi và khung phin.
[bookmark: _heading=h.ncjfyyq2f5b]
[bookmark: _heading=h.3azo3zvqolsd]4. THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT
5.1. Tổng quát
4.1.1. Phần này bao gồm các yêu cầu chung về lắp đặt điện. 
4.1.2. Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt tất cả các dây điện, thiết bị đóng cắt và những thứ tương tự cần thiết cho hoạt động đồng bộ an toàn và hợp lý của hệ thống này. 
4.1.3. Toàn bộ công việc lắp đặt điện phải phù hợp với quy định và yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Tiêu chuẩn IEC phải được xem như là tiêu chuẩn tối thiểu khi thực hiện các công việc lắp đặt điện. 
4.1.4. [bookmark: _heading=h.1qbqxis5gofk]Tất cả thiết bị cung cấp phải được lựa chọn để làm việc trong môi trường nhiệt đới với nhiệt độ ngoài trời đến +50oC và độ ẩm tương đối là 100%RH. 
5.2. Cấp nguồn
[bookmark: _heading=h.shyucstkxkga]Nguồn cấp là 380/220V, 50Hz, 3 pha, 4 dây. Tất cả các thiết bị phải được thiết kế để vận hành với dung sai điện áp là –6% khi chạy toàn tải. 
5.3. Tủ điện điều khiển
4.3.1. Trước khi khởi công bất kỳ việc gì liên quan đến tủ điều khiển, Nhà thầu ACMV phải đệ trình cho Kiến trúc sư, bản vẽ bố trí có trình bày đầy đủ kích thước, trọng lượng tổng, cách kết nối, đường kính cáp, cách nối đầu cáp của cả nguồn điện vào và ra. 
4.3.2. Tủ điện phải được làm bằng tôn thép dày tối thiểu 1,6mm, sơn tráng men (enamel) có màu được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt. 
4.3.3. Tủ điện phải là loại treo tường và phải có cửa xoay có bản lề và khóa lại được, có gioăng kẹp vào chỗ bằng phương pháp cơ khí. Phía trên đầu tủ đựng các công tắc điều khiển, thiết bị gíam sát và đèn báo. Tất cả các phụ kiện của cửa phải được mạ crôm. 
4.3.4. [bookmark: _heading=h.qcff8zds85hw]Tủ điện điều khiển phải đựng dao cắt chính, thanh cái, các dao nhánh hoặc MCCB, các bộ khởi động môtơ, rơle phụ, cầu chì mạch điều khiển, nút nhấn on/off, các công tắc chọn man/auto, công tắc chọn duty/standby, đèn báo nguồn, đèn báo quạt chạy/sự cố, báo động áp suất cao/thấp, ampe kế, block đấu dây, hệ dây nối và phụ kiện cho sự hoạt động của quạt, thiết bị. Tất cả thiết bị điện phải phù hợp với các yêu cầu trong các chương có liên quan. 
5.4. Dao cắt vỏ đúc (MCCB) 
4.4.1. Các MCCB lắp trong tủ điện phải được định mức ở tải liên tục, phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC157-1, 157-1A, 157-1B và nhãn hiệu phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt cho toàn công trình. 
4.4.2. Vỏ và đế của dao phải được đúc và phải được làm kín sau khi lắp ráp. 
4.4.3. Cơ cấu đóng mở phải là loại đóng nhanh, mở nhanh và hoạt động độc lập bằng tay. Các mặt tiếp xúc mang tải phải bằng bạc/tungsten. 
4.4.4. Tay nắm phải là loại xoay hoặc loại kéo, không có quan hệ về cơ đối với trạng thái nhảy ngắt mạch, sao cho các mặt công tắc không thể ở trạng thái đóng khi bị quá tải hay ngắn mạch. 
4.4.5. Mỗi cực phải có đặc tính ngắt mạch do quá tải và/hoặc ngắn mạch phù hợp với áp dụng. Trong trường hợp có sự cố được phát hiện ở một cực, các cực còn lại phải nhảy cùng một lúc. 
4.4.6. Cơ cấu bảo vệ cho quá tải và ngắn mạch phải là loại từ nhiệt, được thiết kế sao cho nó có thể bảo vệ quá tải bằng nhiệt và bảo vệ ngắn mạch bằng từ. Mọi định cỡ phải được thực hiện ở 400oC. 
4.4.7. Phải có chỉ thị rõ ràng các trạng thái ‘ON’, ‘OFF’, “TRIP’. Không thể kéo tay nắm về trạng thái ‘TRIP’ một cách tự ý. 
4.4.8. Tất cả MCCB phải có thiết bị giới hạn dòng để bảo vệ phía sau MCCB. 
4.4.9. Mọi MCCB được lắp đặt ở phòng bơm hoặc phòng máy phải có một hộp chống bụi bằng kim loại, mọi đầu dây có điện sống phải được đặt gọn trong hộp này. Hộp này cũng phải được làm kín bằng gioăng cao su để chống nước. 
4.4.10. [bookmark: _heading=h.mtgywggo7zmr]Mọi MCCB phải có dòng cắt định mức không nhỏ hơn 40kA (đối xứng) hoặc dòng chạm đất trong ít nhất 1s ở cường độ ngắn mạch tại nơi lắp đặt phải phù hợp với cấp P2. 
5.5. Cầu dao chì
4.5.1. Tất cả các cầu dao chì và cầu dao cách ly được dùng cho tủ điện phải phù hợp với các yêu cầu của IEC408 và IEC 439-1. Tất cả những mặt tiếp xúc điện phải được phủ hoàn toàn bằng hợp kim bảo vệ và có công suất cắt khi vận hành bằng tay phù hợp theo tiêu chuẩn Anh (BS). 
4.5.2. Cầu dao chì/cầu chì phải được thiết kế đề dùng chì HRC theo IEC269-2. 
4.5.3. Hoạt động của các cầu dao chì phải không phụ thuộc vào người vận hành, nó phải tác động đóng/mở nhanh. 
4.5.4. Cấp sử dụng của cầu dao chì, cầu dao cách ly phải là AC-23, có khả năng đóng ngắt khi mang tải động cơ. 
4.5.5. Cầu dao cách ly và cầu dao chì lắp ở cửa tủ điện phải có cơ cấu khóa lẫn giữa cửa với cơ cấu đóng mở của dao, sao cho cánh cửa tủ không thể mở được khi dao ở vị trí “ON”. Tương tự, dao cũng không thể đóng khi cánh cửa tủ ở vị trí mở, ngoại trừ trường hợp có một cơ cấu đặc biệt giúp cho người có chức năng loại trừ được tác động trên, dùng cho công tác thử nghiệm, lúc đó có thể đóng dao khi cửa tủ vẫn mở. 
4.5.6. Phải có chỉ thị rõ ràng các trạng thái ‘ON’, ‘OFF’bằng các kết nối cơ khí hoặc bằng phương tiện khác. 
4.5.7. Tay nắm của cầu dao phải có thể rút vào trong hộp được ở bất kỳ trạng thái “ON” hay “OFF”. 
4.5.8. Trong các cầu dao chì TP&N, phải có lắp thanh nối trung tính siết bằng bulon, đối với loại đơn cực, dao cắt trung tính và dao cách ly, dây trung tính được lắp thông qua bulon. 
4.5.9. [bookmark: _heading=h.knhuvjowlj9o]Tất cả các cầu dao phải có ổ khóa và khóa được ở bất kỳ vị trí đóng hoặc mở. 
5.6. Cầu dao tự động loại nhỏ (Miniature Circuit Breakers MCB) 
4.6.1. Tất cả các MCB phải là loại 3 cực hay đơn cực và phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC898. Các MCB phải được xếp loại nhả ngắt là type 2 cho đèn thông thường / mạch động lực và type 3 cho tải động cơ theo quy định của IEE lần xuất bản 15. 
4.6.2. Thân và đế của MCB được làm bằng bakelite đúc, hoặc vật liệu tương đương và thiết bị phải được làm kín sau khi lắp ráp. 
4.6.3. Các mặt tiếp xúc mang tải phải được làm bằng bạc/tungsten và cơ cấu đóng mở phải được thiết kế sao cho nó có tác động làm sạch lúc đóng cũng như lúc mở. 
4.6.4. Cơ cấu đóng mở phải là loại không tự đóng khi nhả ngắt, dùng để bảo vệ các mặt tiếp xúc mang tải không đóng lại được khi đã xảy ra sự cố. 
4.6.5. Mạch bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch phải sử dụng loại từ-nhiệt hoặc loại từ-thủy lực để ngắt mạch khi quá tải bằng nhiệt và ngắt mạch khi có sự cố bằng từ/thủy lực. 
4.6.6. Cơ cấu nhả ngắt phải được thiết kế sao cho các đặc tính thời gian/cường độ được ổn định theo IEC808. 
4.6.7. MCB phải phù hợp và thử nghiệm mẫu (type test) theo BS3871. Sau đây là yêu cầu tối thiểu cho định mức dòng cắt: 
+ Đơn cực 5kA 
+ Ba cực 6kA 
4.6.8. Không dùng loại MCB có các mặt tiếp xúc mang tải kiểu rút ra được. 
4.6.9. Đầu nối cáp của MCB phải ở đỉnh và đáy của nó với hướng tiếp cận từ bên trên và phải đủ khoảng trống để lắp các đầu cốt bằng kim loại phù hợp với tiêu chuẩn IEC808. 
4.6.10. Phải có chỉ thị rõ ràng các trạng thái “ON”, “OFF”. 
4.6.11. [bookmark: _heading=h.z80issgxkvtz]Tất cả các đầu dây cáp trước khi nối vào đầu nối dây của MCB phải được mạ thiếc. 
5.7. Bộ khởi động mô tơ và khởi động từ
4.7.1. [bookmark: _heading=h.ftqodk2nxa3a]Yêu Cầu Chung 
· Các bộ khởi động phải là loại khởi động từ 3 cực, dập hồ quang bằng không khí, phải phù hợp và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS4941. Mỗi bộ khởi động phải gồm có thiết bị đóng mở, thiết bị bảo vệ quá tải bằng nhiệt, công tắc chính và công tắc phụ, bộ điều khiển on/off và các đèn báo. 
· [bookmark: _heading=h.o1jw0qwbk39n]Các bộ khởi động phải được xếp loại nhả ngắt AC-3 cho mạch môtơ thông thường và AC-4 cho mạch môtơ như quy định trong IEC158-1, 158-1A, 158-1B. Bộ khởi động loại AC-3 phải có hệ số tải là 0.1 60% cho cả tải liên tục và tải gián đoạn. Bộ khởi động AC-4 phải có hệ số tải là 0.3 60% cho tải gián đoạn. 
· [bookmark: _heading=h.mb658l14cp3d]Các bộ khởi động phải được thử nghiệm sức chịu về cơ và điện theo tiêu chuẩn BS4941. Sức chịu về điện của bộ khởi động không được nhỏ hơn 0.1 triệu lần hoạt động có tải đối với loại AC-3 và 0.3 triệu lần hoạt động có tải đối với loại AC-4. Sức chịu về điện của bộ khởi động không được nhỏ hơn 1/20 lần sức chịu tương ứng về cơ. 
· [bookmark: _heading=h.edv7ycpg6z56]Rơle nhiệt bảo vệ quá tải phải là type B ở nhiệt độ 400C và phải có khoảng chỉnh định từ 50% đến 150% cường độ vận hành. 
· Các bộ khởi động không lắp trong tủ điện phải được đựng trong hộp bằng kim loại hoặc bằng plastic có đường điện vô, nút bấm chạy dừng. 
· [bookmark: _heading=h.lmityfqpy4xm]Mỗi bộ khởi động phải có các chức năng như sau: 
· Bảo vệ quá tải ở mỗi pha có thể điều chỉnh từ 80% đến 120% tải đầy 
· Phục hồi bằng tay 
· Bảo vệ từng pha 
· Bù trừ nhiệt độ môi trường 
· Cặp công tắc phụ cho tín hiệu quá tải 
· [bookmark: _heading=h.paa35hlck0f7]Timer trễ 0-30s loại solid state. 
· Các bộ khởi động loại giảm điện áp được dùng cho các trường hợp sau: 
· Môtơ 5.5kW và nhỏ hơn Trực tiếp
· Môtơ 7.5kW đến 37kW Sao Tam giác chuyển tiếp kín 
· Môtơ 45kW & lớn hơn Biến thế tự ngẫu chuyển tiếp kín 

4.7.2. Bộ Khởi Động Sao-Tam Giác 
[bookmark: _heading=h.risktb99v459]
· Bộ khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” hở (Open transition “Star-Delta” OT.SD). 
Mỗi bộ khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” hở phải bao gồm các phần sau: 
· Một công tắc tơ chính phù hợp về công suất với mô tơ. 
· Các công tắc tơ dạng sao và tam giác phù hợp về công suất với mô tơ, được khóa lẫn bằng cơ và bằng điện để ngăn cản việc hoạt động đồng thời. 
· Một rơ le bảo vệ quá tải ba cực phù hợp với các yêu cầu như mô tả trong phần "Tổng Quát". 
· Một rơ le chậm thời gian loại solid state  có chu kỳ chậm thời gian có thể điều chỉnh được tối thiểu từ 0 đến 30 giây, để điều khiển các công tắc tơ chuyển đổi sao / tam giác. 
4.7.3. [bookmark: _heading=h.n97fu4682r79]Boä khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” kín (Closed transition “Star-Delta” CT.SD). 
· Mỗi bộ khởi động chuyển tiếp “Sao-Tam giác” kín phải bao gồm các phần sau: 
· Thiết bị như mô tả trong “Bộ khởi động chuyển tiếp Sao-Tam giác hở”. 
· Điện trở chuyển mạch định mức phù hợp cho phép dòng điện nguồn xấp xỉ đầy tải trước khi mở nút Sao khởi động. 
· Một công tắc tơ chuyển tiếp có công suất phù hợp để thuận tiện cho việc nối với điện trở trong suốt chu kỳ chuyển tiếp. 
· Các tiếp điểm phụ, bộ định giờ, v.v... cần thiết cho trình tự của hoạt động chuyển tiếp. 
4.7.4. [bookmark: _heading=h.vqxm7zi3dnz1]Bộ Khởi Động Dùng Biến Thế Tự Ngẫu 
· Bộ khởi động dùng biến thế tự ngẫu phải là loại có nấc tiêu chuẩn và phải bao gồm các thiết bị sau: 
· Một bộ biến thế tự ngẫu vận hành bằng công tắc tơ có nấc 50%, 65%, 80% và gồm có công tắc tơ chính, công tắc tơ chạy và công tắc tơ Sao thông qua biến thế tự ngẫu, tất cả phải bao gồm các rơle phụ cần thiết và phù hợp với định mức của môtơ. 
· Một rơle bảo vệ quá tải 3 cực đáp ứng các yêu cầu như đã mô tả trong phần “Tổng quát”. 
· Một bộ thermostat dùng để bảo vệ biến thế tự ngẫu kèm rơle và nút nhấn phục hồi. Có thể dùng thermistor lắp trong cuộn dây của biến thế để sử dụng với rơle. 
· [bookmark: _heading=h.5kjnmziuw8nz]Một rơ le chậm thời gian loại solid state có chu kỳ chậm thời gian có thể điều chỉnh được tối thiểu từ 0 đến 30 giây, để điều khiển các công tắc tơ chuyển đổi. 
5.8. Công tắc điều khiển
4.8.1. Các công tắc điều khiển phải là loại xoay, nhãn hiệu phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt. 
4.8.2. Mỗi một công tắc phải có kiểu lắp trên mặt tủ điện và đều phải có nhãn khắc được kiến trúc sư duyệt có ghi rõ thiết bị mà nó điều khiển hoặc nhiệm vụ của nó. 
4.8.3. [bookmark: _heading=h.imjuh62bi3e7]Nhà thầu ACMV phải lắp công tắc thử on-off-auto, đèn chạy màu xanh và đèn sự cố màu đỏ cho tất cả các quạt. 
5.9. Cầu chì mạch điều khiển
4.9.1. Các cầu chì phải là loại cầu chì ống HRC theo IEC 269. 
4.9.2. [bookmark: _heading=h.94nh5rizbtc0]Các đế cầu chì, nếu cần thiết, phải làm bằng ceramic hoặc đúc bằng H.D. phenolic. 
5.10. Đèn báo
4.10.1. Các đèn báo phải là loại có đèn trong, có màu, có nắp chụp được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt và sử dụng điện thế thấp. Đèn có thể được thay thế từ bên ngoài mặt tủ. 
4.10.2. [bookmark: _heading=h.3c0rqi2neg7s]Màu của các đèn báo phải được Kiến trúc sư duyệt trước khi lắp. 
5.11. Khối đầu nối 
[bookmark: _heading=h.i6nxnws7apwu]Tất cả các khối đầu nối phải là loại đúc, kiểu cách điện chống tiếp xúc, chỉ dùng một vít để siết một đầu dây điều khiển. Mỗi block phải có mang số hiệu phù hợp với bản vẽ nối dây. 
5.12. Sơ đồ nối dây
4.12.1. Nhà thầu ACMV phải chuẩn bị bản vẽ thi công và sơ đồ điện điều khiển cho tất cả các tủ điện. Các bản vẽ này phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào. 
4.12.2. Sơ đồ điện điều khiển phải trình bày mạch điều khiển riêng rẽ với mạch động lực và phải chỉ rõ kích thước của mỗi dây và màu, số, điểm đến của từng dây điều khiển. 
4.12.3. Bản vẽ tủ điện phải liệt kê danh sách vật tư lắp trong đó, kể cả hiệu, model và nếu có thể được định mức cầu chì và các thông số chỉnh của tất cả các thiết bị có hiệu chỉnh. 
4.12.4. [bookmark: _heading=h.2mj7jx6sutq7]Sơ đồ điện điều khiển phải được lắp gần tủ điện ở một nơi được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án chỉ định, sơ đồ này được lộng trong kiếng hoặc nilon dày ít nhất là 3mm. 
5.13. Dây cáp
4.13.1. Tất cả các dây dẫn( ngoại trừ một số thiết bị phải sử dụng dây chống cháy được chỉ rõ trên bản vẽ) phải là loại cách điện bằng PVC, ruột đồng đơn nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC227. 
4.13.2. Dây có vỏ bọc chống cháy phải chịu được :
840oC trong 30phút theo KS F 2257 , JIS A 1304
750oC trong 3 giờ theo IEC 331
4.13.3. Nhà thầu ACMV phải xác nhận với Trưởng Ban Quản Lý Dự Án để duyệt các tải và kích thước dây cáp trước khi đặt hàng. 
4.13.4. Tất cả các dây dẫn chính (kể cả dây trung tính) phải có màu đỏ, vàng và xanh trên suốt chiều dài, và pha mà nó nối vào. Tất cả các dây điều khiển phải được đánh dấu theo mã màu bằng cách dùng băng sọc dán lên màu nền. 
4.13.5. Tất cả các dây cách điện PVC kể cả dây nối đất phải được luồn trong ống hoặc đi trong hộp đựng dây (trunking). 
4.13.6. Để tránh hư hại có thể xảy ra cho cáp do giãn nở nhiệt, phải lắp thêm một co gần điểm kết thúc. 
4.13.7. Dây cáp phải luôn luôn được xử lý cẩn thận, phải hết sức cố gắng tránh hư hại. Nó phải luôn luôn được kéo ra từ đỉnh của cuộn dây. Khi ngừng quay cuộn dây cáp cần tránh dây bị gãy và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được kéo lê trên đất hoặc trên bêtông. Kiểu của con lăn cho cáp phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt. 
4.13.8. Sau khi Nhà thầu ACMV lắp đặt xong, tất cả các dây cáp phải được thử nghiệm độ liên tục và độ cách điện và các biên bản phải được đệ trình cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án để duyệt. 
4.13.9. Dây cáp ruột đơn phải được luồn vào ống chỉ sau khi toàn mạng ống, hoặc một nhóm ống đã được lắp đặt xong, được thử nghiệm và chùi lau sạch sẽ. 
4.13.10. Nhà thầu ACMV phải cung cấp đủ chiều dài dây cáp cho mỗi loại và mỗi kích cỡ để hoàn tất công việc lắp đặt, kể cả phần thừa cắt bỏ đi. 
4.13.11. [bookmark: _heading=h.g26n6rsgi3cy]Ngoại trừ trường hợp cho phép bằng văn bản bởi Trưởng Ban Quản Lý Dự Án, kích cỡ dây cáp dùng trong các mạch khác nhau phải không nhỏ hơn sau đây: 
· [bookmark: _heading=h.j7ug94t8fvch]Maïch nguoàn 2,5mm2 
· [bookmark: _heading=h.arebqtnxvu1i]Maïch tiếp đất 2,5mm2 
· Mạch điều khiển 1,5mm2 
4.13.12. [bookmark: _heading=h.ey2s8qvjxmes]Dây cáp đi ngang qua phòng đặt bồn dầu phải được đặt trong ống kim loại và sau đó được nhồi chất chống cháy. 
5.14. Hệ ống luồàn dây điện
4.14.1. Tất cả các ống phải là loại thép hàn tráng kẽm loại dày phù hợp với tiêu chuẩn chống ăn mòn CEE23. Không có ống nào có đường kính ngoài nhỏ hơn 20mm. Khi có thể được, ống phải được chôn âm trong bêtông trong lúc xây dựng, và được đặt nghiêng tự nhiên về phía hộp kéo dây. Các nút kín phải được dùng để bịt ống trước khi đổ bêtông để đảm bảo nước không chảy vào ống. Tại các khe co dãn của tòa nhà phải đặt khớp nối dãn nở. 
4.14.2. Không được đặt ống chạy trên sàn nhà trong bất kỳ trường hợp nào. 
4.14.3. Tất cả các ống được lắp đặt phải hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IEC. 
4.14.4. Tất cả các ống phải được thông sạch sẽ, không có bụi, lông vải và nước. 
4.14.5. Các co ống phải được chế tạo tại hiện trường bằng máy uốn ống. Không chấp nhận ống bị móp do uốn. 
4.14.6. Đoạn ống chạy giữa hai hộp kép dây không được có quá hai co 90 độ hoặc tương đương, và đoạn ống này không được dài quá 12m để dễ kéo dây. 
4.14.7. Ống nhúng phải được dùng ở cuối ống chỗ nối với thiết bị cho mục đích chống rung hoặc để kéo thiết bị ra khi sửa chữa hoặc bảo trì. 
4.14.8. Các ống nhúng bằng kim loại và phụ kiện nối cứng phải kín nước và phải có một dây nối đất riêng có sẵn ở bên trong để cho mạch nối đất được liên tục. 
4.14.9. [bookmark: _heading=h.59afdb2807iu]Các đầu nối và khoen siết phải bằng gang hoặc bằng sắt tráng kẽm. Các vít để siết bát kẹp phải làm bằng đồng. 
5.15. Hộp nối ống
4.15.1. Các hộp tròn, nắp kiểu vòm hoặc kiểu phẳng phải làm bằng gang mềm, tráng kẽm theo tiêu chuẩn BS4568 Part II Class 4. Các hộp tròn lắp trên trần phải có chiều sâu tối thiểu là 60mm. 
4.15.2. Các hộp nối chuyển cấp kích thuớc cùng với nắp làm bằng gang, tráng kẽm hoặc bằng tôn sắt phải có cấp bảo vệ chống rỉ phù hợp với tiêu chuẩn CEE23. Hộp phải có chiều sâu tối thiểu 50mm và các kích thước khác phải sao cho dây cáp lớn nhất phù hợp với ống đó có thể được kéo mà không phải uốn cong quá mức dây đó. 
4.15.3. Hộp kim loại sử dụng làm vỏ cho các phụ kiện điện phải có chiều sâu 35mm, hộp có chiều sâu 47mm được dùng để đựng các thiết bị gia dụng như công tắc, ổ cắm và các thứ tương tự. Hộp phải có cấp chống rỉ cao. 
4.15.4. [bookmark: _heading=h.venpi19meujl]Các ống đi vào hộp chuyển cấp và máy cắt phải được gắn khớp nối và đai siết hình lục giác. 
5.16. Hộp đựng cáp (CABLE TRUNKING) 
4.16.1. Hộp đựng cáp phải làm bằng tôl dày 1mm, mỗi đọan có chiều dài tối thiểu 2m, được tráng kẽm với bể dày lớp tráng kẽm tối thiểu là 0.0025mm, sau cùng được sơn tĩnh điện. Nắp được định vị bằng lò xo hoặc bằng vít chìm. Cuối hộp đựng cáp phải có mặt bích để siết trực tiếp vào tủ điện hoặc máy cắt. Các miếng nối phải dùng vít siết có đầu đa giác, đai ốc và long đen chống xoay. Mỗi miếng nối phải có một dây đồng được siết bằng bulon tới hộp cáp kế cận để đảm bảo tiếp điện tốt. 
4.16.2. Ống điện đi vào hộp đựng cáp phải được thực hiện bằng khớp nối và vòng siết bằng thau. Có thể khoan lỗ tại chỗ. 
4.16.3. Hộp đựng cáp không được chứa quá số dây cáp cho phép theo quy định của tiêu chuẩn IEC. 
4.16.4. [bookmark: _heading=h.buld1i7itd2r]Ti treo và giá đỡ phải dùng thép tráng kẽm theo ISO1459, 1460 và 1461. Bulon và đai ốc phải mạ kẽm hoặc cadmium theo BS3382 Part 1 và 2. 
5.17. Nối đất
4.17.1. Tất cả các phần kim loại kết hợp với hệ điện nhưng không phải là thành phần của dây dẫn điện sống, kể cả các phần dẫn diện đặt lộ ra hoặc các phần dẫn điện từ bên ngoài tới, phải được nối chặt và có hiệu quả với hệ nối đất phù hợp với tiêu chuẩn IEC. 
4.17.2. [bookmark: _heading=h.ojvrcteuey9b]Đầu nối đất sẽ được cung cấp bởi nhà thầu điện cho mỗi phòng máy và phòng bơm. 
5.18. Dao cắt tại chỗ
4.18.1. Một dao cắt tại chỗ được lắp đặt gần mỗi môtơ quạt để cắt điện nguồn môtơ trong trường hợp khẩn cấp hoặc sửa chữa. 
4.18.2. [bookmark: _heading=h.6snbvvp54129]Các dao cắt tại chỗ phải kín nước và khóa được ở vị trí OFF. 
5.19. Biến dòng
4.19.1. Các biến dòng phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC185, nhiệt độ được định mức ở Class B và điện áp phải là 600V. 
4.19.2. Các biến dòng phải là loại đúc epoxy và resin và phải có công suất sao cho phù hợp với tải của các thiết bị bảo vệ hoặc các dụng cụ đo lường mắc với chúng. 
4.19.3. Biến dòng phải có số vòng dây sơ cấp cố định và lõi bằng ferit cứng được bọc trong vỏ resin đúc. 
4.19.4. Mạch thứ cấp của mỗi bộ biến dòng (R-Y-B-N) phải được nối đất ở một điểm duy nhất. Phải có phương tiện để ngắt các điểm nối đất này để phục vụ cho việc thử nghiệm. 
4.19.5. Biến dòng đo lường phải được nối tới các block đầu nối dùng cho việc thử nghiệm. Các block đầu nối thử nghiệm phải có các dây nối tháo ra được một cách dễ dàng và được thiết kế để thuận tiện cho việc nối với biến dòng. 
4.19.6. Độ chính xác của biến dòng phải không nhỏ hơn class 1 cho mục đích đo lường và cấp bảo vệ phải không nhỏ hơn IP15. 
4.19.7. Biến dòng phải có khả năng hoạt động tốt ngay cả khi mạch thứ cấp bị hở và dòng qua mạch sơ cấp là tối đa. 
4.19.8. [bookmark: _heading=h.qs6mvf2wa6pl]Biến dòng phải có giá đỡ chắc chắn và được lắp đặt sao cho dễ tiếp cận và có thể thay thế được mà không cần phải tháo các thiết bị kế cận. 
5.20. RƠLE bảo vệ 
4.20.1. Rơle bảo vệ phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC255 ngoại trừ có chỉ định khác. 
4.20.2. Nút chỉnh định phải được thiết kế sao cho nó có thể được cài đặt khi có tải mà không làm hở mạch của biến dòng và điểm cài đặt dòng lớn nhất phải tự động được chọn khi nút bị lấy ra. 
4.20.3. Đối với loại rơle lắp phẳng mặt với vỏ tủ, phải có một vỏû bằng phenolic màu đen loại rút ra được. Phải có công tắc phụ để nối tắt mạch của biến dòng khi rút rơle ra. 
4.20.4. Đối với rơle bảo vệ quá tải I.D.M.T. ba bộ cho ba pha riêng được lắp trên một mặt phẳng ngang và trên cùng một đế. Rơle bảo vệ chạm đất được lắp riêng. 
4.20.5. [bookmark: _heading=h.3848guhf4mc0]Rơle bảo vệ quá tải phải chỉnh được từ 50% đến 200% chia làm 7 cấp bằng nhau. Bội số thời gian ngắt mạch từ 0.1 đến 1.0 chia làm 10 cấp bằng nhau. Rơle bảo vệ quá dòng phải có các đặc điểm sau: 
· Dòng ngắt phải từ 100-130% dòng chỉnh định. 
· [bookmark: _heading=h.to58kz7jcso8]Dòng tái lập không ít hơn 90% dòng chỉnh định. 
4.20.6. Thời gian ngắt khi quá dòng 130% không thấp hơn 9.0 giây khi thời gian chỉnh là 0.2 và không thấp hơn 16.0 giây khi thời gian chỉnh là 0.3. 
4.20.7. Rơle bảo vệ chạm đất loại I.D.M.T.L. phải có bội số dòng chỉnh từ 10% đến 40% chia làm 7 cấp bằng nhau và bội số thời gian chỉnh là 0.1 đến 1.0 chia làm 10 cấp bằng nhau. 
4.20.8. Bảo vệ quá dòng tức thời phải có ba bộ cho ba pha có dòng chỉnh liên tục được từ 200% đến 800% của định mức dòng thứ cấp của biến dòng. 
4.20.9. Rơle phải được đặt trong hộp chống bụi và côn trùng có mặt kiếng nhìn vào trong được. 
4.20.10. Phải có các chỉ thị hoạt động cho mỗi phần tử bảo vệ và được lắp trên cùng một rơle. Mỗi rơle phải có một thiết bị reset bằng tay chung và có thể mở ra mà không cần phải mở hộp rơle. 
4.20.11. Phải có bộ phận lọc bụi gắn vào vỏ kim loại của rơle và các lọc có thể thay thế được. 
4.20.12. [bookmark: _heading=h.f498vkr0m6ca]Các mặt công tắc của rơle phải có khả năng đóng và nhả ở dòng tối đa có thể xảy ra do có sự cố trong mạch mà nó được lắp vào. 
5.21. Đồng hồ Ampe 
4.21.1. Đồng hồ ampe phải là loại khung quay độ chính xác cấp 1 phù hợp với tiêu chuẩn IEC51 có khả năng vận hành đầy dòng tải mà không bị nóng và không bị hư hỏng khi có sự cố ngắn mạch tối đa của máy cắt. 
4.21.2. Tất cả các đồng hồ ampe phải có dòng quá tải liên tục là 120% cao hơn thang đo trong hai giờ. Mặt đồng hồ là 100mm vuông loại phẳng. 
4.21.3. Phải có bộ phận chỉnh về zero bằng cơ khí và từ phía trước, không cần phải tháo đồng hồ. 
4.21.4. Đồng hồ ampe phải cho số đọc trực tiếp không cần phải qua hệ số tỉ lệ. 
4.21.5. Đồng hồ ampe phải được lắp cho các môtơ có công suất từ 5,5kW trở lên và nó phải có khả năng chịu được dòng khởi động và phải có thang đo dạng nén dùng cho mục đích này. Chỉ đọc dòng trên một pha mà thôi. 
4.21.6. Đồng hồ ampe dùng cho môtơ từ 15kW trở xuống có thể đấu trực tiếp. Đối với môtơ lớn hơn 15kW đồng hồ ampe phải phù hợp cho biến dòng có thứ cấp là 5 amp. Tất cả các đồng hồ phải có độ chuyển động là 500% cao hơn định mức thang đo. Phần thang đo quá định mức này có thể được nén lại và được đặt ở cuối thang đo. 
4.21.7. [bookmark: _heading=h.32vq7oiztwop]Đồng hồ phải được chọn sao cho dòng định mức của môtơ chỉ vào khoảng 60% thang đo định mức của đồng hồ. Đối với đồng hồ có kết hợp với số chỉ dòng tối đa, phải có hai thang đo riêng trên cùng một mặt kính. 
5.22. Đồng hồ Volt
4.22.1. Đồng hồ volt phải có độ chính xác cấp 1.5 và phải có thang đo mở rộng. 
4.22.2. Đồng hồ volt phải có cơ cấu chỉnh zero bằng cơ khí. 
4.22.3. Các điều kiện khác giống như đồng hồ ampe. 
4.22.4. [bookmark: _heading=h.dkax4utk9plz]Đồng hồ volt phải mặt ngoài tương tự đồng hồ ampe và phải có thang đo là 0 – 500V. Phải có công tắc chọn cho mỗi đồng hồ volt để đọc trị số cho pha-pha và pha-trung tính. Phải có cầu chì ống 2A lắp trên mỗi pha nối vào đồng hồ volt. 
5.23. Công tắc chọn Ampe
4.23.1. Các công tắc chọn ampe phải được lắp ở mặt trước của tủ điện, phải là loại xoay với các công tắc kiểu đóng-trước-mở-sau để chọn đọc cường độ dòng giữa pha-pha, pha-trung tính, và các ký hiệu R-Y, R-B, Y-B, R-B, R-N, Y-N, B-N và OFF phải được ghi rõ trên công tắc. 
4.23.2. [bookmark: _heading=h.2zkx95tr8tx1]Công tắc phải được định mức ở 6 ampe, 220 V, 50 Hz. 
5.24. Công tắc chọn Volt
4.24.1. Các công tắc chọn volt phải được lắp ở mặt trước của tủ điện, phải là loại xoay với các công tắc kiểu đóng-trước-mở-sau để chọn đọc hiệu thế giữa pha-pha, pha-trung tính, và các ký hiệu R-Y, R-B, Y-B, R-B, R-N, Y-N, B-N và OFF phải được ghi rõ trên công tắc. 
4.24.2. [bookmark: _heading=h.8litvmvvfvud]Công tắc phải được định mức ở 6 ampe, 220 V, 50 Hz. 
5.25. Công tắc điều khiển và công tắc phụ
[bookmark: _heading=h.4g1m54sizie3]Công tắc điều khiển và công tắc phụ phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC255 và phải là loại nhấn vào, gắn trên rack, có đầu cắm để nối cáp và được siết bằng các phương tiện lắp nhanh, chống rung động cho những nơi cần thiết như ACB. Các mặt công tắc phải là loại đôi, dễ dàng tiếp cận để bảo trì và có định mức dòng phù hợp với thiết bị nó nối vào. 
5.26. RƠLE điều khiển
4.26.1. Phải có mặt tiếp xúc không volt để dùng cho các hệ bên ngoài khác, hệ báo động hoặc hệ chỉ thị. 
4.26.2. [bookmark: _heading=h.j3rc4yzd8ksf]Các mặt tiếp xúc không volt thường dùng để lắp cho các chỉ thị từ xa. 
5.27. Dây điều khiển
4.27.1. Tất cả các thiết bị và dụng cụ đo phải được lắp đặt một cách chắc chắn và tất cả các dây nội bộ phải được bố trí gọn gàng, chắc và được sắp xếp sao cho hoàn toàn không cản trở việc bảo trì. 
4.27.2. Tất cả các dây điều khiển nội bộ phải được bọc PVC, được bó lại gọn ghẽ, đi trên các miếng đỡ cách điện và phải có màu, được đánh dấu thích hợp. Mọi dây điều khiển phải là 1,5mm2 tối thiểu, đầu dây phải được kết thúc bằng đầu cốt thích hợp. Dây phải được lắp sao cho mở cửa được và có thể lấy thiết bị ra mà không cần phải tháo dây ra. 
4.27.3. Khi hệ điều khiển cần sử dụng điện bình ácquy, dây điện DC phải được hoàn toàn tách rời khỏi hệ thống bằng cách đặt chúng trong một ngăn riêng biệt. 
4.27.4. [bookmark: _heading=h.suee94q9zgdm]Tất cả các đầu dây phải được cách điện loại tự định hình và phải được đánh số cẩn thận. Tất cả các mạch phải được trang bị chì loại tháo ra được để tạo dễ dàng cho việc cách ly, kiểm tra và bảo trì. 
5.28. Biến thế cho mạch điều khiển
4.28.1. Các biến thế cung cấp điện nhẹ cho mạch khóa lẫn hoặc các thiết bị khác phải là loại có 2 cuộn dây và phải có công suất phù hợp. 
4.28.2. [bookmark: _heading=h.kla2wrz5z2tl]Các đầu dây ra sơ cấp và thứ cấp phải được phân biệt một cách cụ thể và phải được đánh dấu rõ ràng. Nếu biến thế có công suất lớn hơn 300VA nó phải có một cầu chì riêng cho mạch sơ cấp. Trường hợp công suất nhỏ hơn, có thể dùng chung cầu chì của mạch điều khiển cho cuộn sơ cấp. Điện áp sơ cấp là 220V, của thứ cấp là 24V. Cáp điện nối từ cuộn thứ cấp tới các cầu chì mạch điều khiển phải được định mức ở toàn tải của dòng thứ cấp. 
5.29. RƠLE và RƠLE trễ thời gian
4.29.1. Các rơle và rơle trễ thời gian phải được khoá lẫn để thực hiện các hoạt động an toàn. Bộ trễ thời gian dùng để định thời gian thích hợp cho trình tự khởi động và tắt máy, và giới hạn số lần khởi động trong một giờ trong khả năng của bộ khởi động. 
4.29.2. Rơle trễ thời gian phải là loại lắp trên đường rail và phải phù hợp để ngâm điện liên tục. Cơ cấu định thì có thể là loại dùng hơi, điện tử hoặc dùng môtơ đồng bộ có tính năng giữ vị trí của công tắc mà không phụ thuộc vào vị trí của môtơ. Định mức thời gian và độ chỉnh phải được ghi rõ trước mặt bộ trễ thời gian. 
4.29.3. [bookmark: _heading=h.d20zlsmzricn]Bộ định thì dùng để điều khiển trình tự chạy máy của toàn hệ phải là loại dùng cam điều khiển bằng môtơ, dùng lò xo trả ngược về vị trí zero trước khi khởi động toàn hệ hoặc một phương cách khác tương đương (được duyệt) kết hợp dùng cam điều chỉnh được và bộ số điều khiển bằng điện tử. 
5.30. Công tắc nút nhấn
4.30.1. Các nút nhấn phải phù hợp và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS9564. Định mức điện là 500V AC hoặc 250V DC. Nút nhấn cho việc báo động phải có định mức tối thiểu 2A, cho điều khiển là 10A. 
4.30.2. Nút nhấn phải là loại lắp từng bộ, phẳng mặt với tủ điện có tấm kim loại mạ crom, có hình tròn và có đường kính khoảng 20mm. 
4.30.3. [bookmark: _heading=h.r49ji212zemg]Ngoại trừ có chỉ định khác, nút nhấn phải có mã màu như sau: 
· Xanh lá – môtơ chạy
· [bookmark: _heading=h.owy0bq3x9qns]Trắng – van mở
· [bookmark: _heading=h.kqj687tzlfue]Ñoû – moâtô dừng
· [bookmark: _heading=h.yvtzuymcju32]Xanh dương – van đóng
· [bookmark: _heading=h.gkzgc92oa4iz]Đen – phục hồi báo động, thử đèn
· [bookmark: _heading=h.cfsm91vcaqdi]Vàng – đã nhận báo động
[bookmark: _heading=h.dee38d7g888y]5. GIAO DIỆN VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN PCCC
5.31. Tổng quát
5.1.1. Cung cấp toàn bộ lao động, vật tư, sản phẩm, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật để cung ứng, lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của các hệ thống kiểm soát khói giao diện với  Trung tâm điều khiển công tác PCCC (FCC) nhằm kiểm soát và xả khói ra ngoài.
5.1.2. [bookmark: _heading=h.g9urgi64rln8]Tham khảo Tiêu chí kỹ thuật phần điện về sơ đồ đi dây của tất cả các thiết bị kiểm soát khói, đồng thời bảo đảm rằng các trình tự đều được thực hiện nhằm đáp ứng toàn bộ các quy định và yêu cầu của cơ quan chức năng.
5.32. Sản phẩm
Cung cấp tất cả các rơle, tiếp điểm cho từng loại quạt được kết nối vào FCC.
[bookmark: _heading=h.n3c2e0gkb8zq]Cài đặt công tắc để có thể phát hiện và báo cáo tình trạng hoạt động của quạt. 
5.33. Thực hiện
Các yêu cầu về giao diện
· FCC  sẽ ngưng hoat động của toàn bộ quạt thông gió qua việc kết nối vào các rơ-le điện áp đôi trong các bộ khởi động.
· FCC, trên cơ sở xác minh tín hiệu báo động nhận được, sẽ phát lệnh khởi động các quạt được tuyển chọn theo các trình tự  kiểm soát khói đã quy định.
· Hệ thống FCC sẽ theo dõi chế độ vận hành của từng quạt .
· Bất luận các trình tự chữa cháy tự động được thực hiện như  thế nào, hệ thống FCC bắt buộc phải có khả năng làm ngưng chế độ điều khiển tự động bằng tay sao cho bất cứ quạt nào cũng có thể khởi động hoặc ngừng lại 
Trình tự
· Tham khảo các Bản vẽ về phần liệt kê chi tiết các trình tự chữa cháy tự động xác định vị trí cháy và tình trạng đáp ứng của hệ thống kiểm soát khói. 
Thử nghiệm
· Cung cấp toàn bộ lao động và vật tư cần thiết để hoàn thành việc thử nghiệm chế độ vận hành bằng tay và tự động hệ thống FCC.
· Bảo đảm các hệ thống kiểm soát khói và các bộ phận cần thiết hoạt động tốt, đồng thời bảo đảm các hệ thống kiểm soát khói vận hành đồng bộ với hệ thống FCC.
· Tiến hành các thử nghiệm với sự hiện diện của các cơ quan chức năng.
· [bookmark: _heading=h.plaxpjkxcovy]Làm lại các thử nghiệm thường xuyên khi cần thiết để chứng minh là các hệ thống hoạt động tốt.
[bookmark: _heading=h.n7m0x6ey3xsu]6. KIỂM SOÁT ĐỘ ỒN VÀ ĐỘ RUNG
[bookmark: _heading=h.i7eej9z7751m]Tiêu chuẩn áp dụng:
· TCXDVN175 : 2005. Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 5949 – 1998. Âm học. Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép. 
· TCXDVN 277 : 2002. Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng. 
· TCVN 5964 – 1995. Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. Các đại lượng và phương pháp đo chính.
· TCVN 5965 – 1995. Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. Áp dụng các giới hạn tiếng ồn.
· TCVN 3985 : 1999. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc (sản xuất công nghiệp).
· [bookmark: _heading=h.onglx3qrk02d] ISO R. 1996,1971.
6.1. Kiểm soát độ rung động
6.1.1. Nhà thầu ACMV phải cung cấp và lắp đặt các vật liệu và những chi tiết có liên quan đến việc kiểm soát độ ồn và độ rung động. Chúng được chỉ ra trên bản vẽ và mô tả trong Yêu cầu kỹ thuật. 
6.1.2. Nhà thầu ACMV phải kết hợp với những Nhà thầu khác để tránh những hoạt động của họ có thể ảnh hưởng xấu đến việc kiểm soát độ ồn và độ rung động ví dụ như việc tô trát hoặc lắp điện cần phải tránh bất kỳ sự tiếp xúc nào của họ làm ảnh hưởng xấu tới việc cách rung. 
6.1.3. Trước khi lắp đặt, Nhà thầu ACMV cần phải góp ý cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án về những va chạm với các bộ phận khác có thể xảy ra có thể gây nên những tiếp xúc truyền dẫn không thể tránh khỏi với các thiết bị của họ do không đủ không gian hoặc các vấn đề ngoài dự kiến. 
6.1.4. Trước khi lắp đặt, nhà thầu ACMV phải lưu ý với Trưởng Ban Quản Lý Dự Án bất kỳ sự không thống nhất nào giữa Yêu cầu kỹ thuật và những điều kiện thực tế của công trường hoặc các sự thay đổi do việc lựa chọn lại thiết bị. Nếu có bất kỳ sự sai sót xảy ra sau khi lắp đặt do sự thiếu thống nhất giữa các bộ phận thì Nhà thầu ACMV phải chịu hoàn toàn mọi chi phí sửa chữa. 
6.1.5. Nhà thầu ACMV phải sửa lại mà không tính thêm chi phí tất cả những công việc lắp đặt chống rung bị hư hỏng do tay nghề công nhân hoặc vật liệu không đúng. 
6.1.6. Nhà thầu ACMV phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp các giảm chấn có kích thước và khả năng phù hợp với yêu cầu về biên độ dao động và phải tham khảo những chỉ dẫn của nhà chế tạo sản phẩm. 
6.1.7. Nhà thầu ACMV phải đệ trình cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt về các dữ kiện của sản phẩm bao gồm: tính năng kỹ thuật của nhà chế tạo và những hướng dẫn lắp đặt. 
6.1.8. Nhà thầu ACMV phải đệ trình cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt các loại giảm chấn, nhà chế tạo, vị trí, thiết bị cần giảm chấn và các đặc trưng kỹ thuật. Tất cả các thông tin kỹ thuật phải bao gồm chiều cao tự do của giảm chấn, biên độ nén tĩnh ở tải chọn, đường kính lò xo và vật liệu. 
6.1.9. Nhà thầu ACMV phải đệ trình các tính toán chỉ ra rằng biên độ dao động của khung lắp vào thiết bị không vượt quá một phần mười của biên độ dao động bộ chống rung. Biên độ dao động của kết cấu kiến trúc cũng phải được xem xét toàn diện khi lựa chọn bộ chống rung. 
6.1.10. Bộ chống rung phải được sản xuất bởi một nhà chế tạo có danh tiếng. Chỉ một nhà sản xuất được cung cấp tất cả các bộ giảm rung. Sau khi ký hợp đồng Nhà thầu ACMV phải đệ trình cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án một bảng liệt kê đầy đủ tất cả các sản phẩm được sử dụng bao gồm tên của nhà xuất và tất cả các dữ kiện liên quan đến sản phẩm trước khi tiến hành nhập hàng. 
6.1.11. Tần số cộng hưởng của hệ chống rung phải thấp hơn bất kỳ một tốc độ hoạt động nào và không có tình huống nào xảy ra sự trùng hợp với tần số tự nhiên của bất kỳ cơ phận nào trên thiết bị. 
6.1.12. Hệ thống giảm chấn phải được chọn cho phù hợp với môi trường mà thiết bị được lắp đặt ví dụ: chống thời tiết, chống rỉ .v.v... 
6.1.13. Tất cả các bộ giảm chấn phải có số liệu chiều cao nguyên thủy được biết hoặc số liệu kích cỡ ghi lại sao cho sau khi điều chỉnh (sau khi mang tải) thì tải mang có thể được xác định. 
6.1.14. Tất cả bộ giảm chấn phải hoạt động theo tỉ lệ tuyến tính của tải đối với biên độ dao động. 
6.1.15. Đường cong tải ứng với độ lệch (nén) phải được cung cấp bởi nhà chế tạo, và phải là tuyến tính đối với độ lệch không ít hơn 50% cao hơn độ lệch nén thiết kế. 
6.1.16. Yêu cầu phải có biện pháp ngăn ngừa quá tải cho bộ giảm chấn trong quá trình lắp đặt hoặc bảo trì không được xảy ra việc quá tải của thiết bị (giảm chấn) do các đấu nối không chính xác. 
6.1.17. Đường biểu diễn mức ồn nền thực tế theo tần số không có trị số mức ồn tại bất kỳ một tần số trung bình nào nằm cao hơn đường NR cho phép, hoặc các giá trị mức ồn trong phòng tại các tần số trung bình không được vượt các giá trị mức ồn tối đa cho phép (cho ở bảng 1) tương ứng với các đường NR cho phép. 
        L, dB                   [image: ]
                                                                  Tần số, f, Hz
             Hình 1. Họ đường cong NR (I.S.O. R 1996, 1971)
  Bảng 1. Mức ồn tối đa cho phép theo dải tần số 1 octa, dB
                         (tương ứng với họ đường NR)

	Đường
NR
	Tần số trung bình theo dải tần số 1 octa, Hz

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	20
	51
	39
	31
	24
	20
	17
	14
	13

	25
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18

	30
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23

	35
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28

	40
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33

	45
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38

	50
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	43

	55
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49

	60
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54



Bảng 2. Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng

	
STT
	
Loại không gian trong công trình
 công cộng
	Thời gian trong ngày*), h
	
Đường NR
	
LTÑ, dB,A

	1
1.1
1.1.1


1.1.2





1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.2
	Công trình văn hoá
Các phòng biểu diễn nghệ thuật
-  Phòng hoà nhạc, nhà hát opera 
  (nghe âm trực tiếp, không dùng hệ thống điện thanh)
- Phòng khán giả nhà hát (kịch, nhạc vũ kịch, tuồng, chèo, cải lương, rối nước), nhà văn hoá, câu lạc bộ, hội trường đa năng,  :
    + Khi nghe âm trực tiếp
    + Khi nghe qua loa
- Phòng chiếu phim, rạp xiếc 
- Sảnh nhà hát, phòng hoà nhạc,   nhà văn hoá, câu lạc bộ 
- Sân chiếu bóng, nhà hát ngoài trời

Nhà bảo tàng, triễn lãm
- Phòng trưng bày
- Phòng làm việc nhân viên

Thư viện
- Phòng đọc sách, tra cứu
- Phòng làm việc nhân viên

	



-




-
-
-

-
-


-
-


-
-
	



25




30
40 
40
 

45


55
50


45
50
	












50
-








	2
2.1

2.1.1


2.1.2
2.1.3
2.1.4


2.2



2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

	Công trình giáo dục
Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học bán trú
- Phòng ngủ trong trường mẫu giáo, tiểu học bán trú

 - Lớp học
 - Sân chơi (ngoài trời)
- Vùng kề cận trường học (ngoài trời)

Trường phổ thông các cấp, trường học đại học và cao đẳng, trường chuyên nghiệp, nghiệp vụ, dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật 
- Phòng hội thảo 
- Giảng đường, lớp học, hội trường 
- Phòng thí nghiệm
- Phòng làm việc trong trường học
- Phòng nghỉ giáo viên  

	



6 – 22
22 – 6
-
-
-






-
-
-
-
-
	



-
-
-
-

-





-
-
-
-
-
	



45
35
50
55

60





45
50
50
50
55

	3
3.1


3.1.1


3.1.2
3.1.3
3.1.4



3.2

3.2.1


3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2
	Công trình y tế
 Trạm y tế, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh
- Phòng bệnh nhân điều trị trong   bệnh viện

- Phòng bác sỹ, phòng khám bệnh
- Phòng mổ, phòng đỡ đẻ
- Vùng bệnh viện, nhà an dưỡng (ngoài trời)


Nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão
- Phòng ở trong nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão

- Phòng làm việc nhân viên 

Nhà làm việc của cơ quan y tế
- Phòng làm việc nhân viên, phòng nghiên cứu 
- Phòng tiếp khách
 
	




6 – 22
22 – 6
-
-

6 – 22
22 – 6




6 – 22
22 – 6
-



-
-
	




-
-
-
-

-
-




-
-
-



-
-
	




45
35
45
45

50
40




50
40
50



50
50

	4
4.1

4.1.1

4.1.2

4.2


	Nhà làm việc, văn phòng, trụ sở
Nhà văn phòng, trụ sở, cơ sở thiết kế, nghiên cứu khoa học
- Phòng làm việc, có máy văn phòng, máy vi tính
- Phòng tiếp khách

Toà án
· Phòng xử án
· Phòng làm việc
	



-
-


-
-
	



-
-


-
-
	



50
50


45
50

	5
5.1

5.2

5.3
5.4

	Công trình thể thao
Phòng làm việc của huấn luyện viên, nhân viên
Phòng tập luyện thể dục, thể thao trong nhà
Sân chơi thể thao, bể bơi có mái Sân vận động (không có mái)
	

-

-
-
-
	

-

-
-
-
	

50

55
60
60

	6

6.1

6.2
6.3


6.4
	Công trình thương nghiệp, dịch vụ
Cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị 
Nhà hàng ăn, giải khát
 Trạm dịch vụ công cộng: giặt là, may vá, sửa chữa thiết bị, đồ gia dụng,  phòng cắt tóc, tắm
 Chợ trung tâm (có hoặc không có mái)

	


-
-


-

-
	


-
-


-

-
	


60
55


60

60


	7

7.1

7.2
	Công trình phục vụ giao thông: 
Nhà ga các loại
Phòng hành khách tầu hoả, ôtô, tàu thuỷ
Phòng làm việc nhân viên
	

-

-
	

-

-

	

60

50


Ghi chú: *) Các phòng không ghi thời gian (cột 3, đánh dấu -) được hiểu là mức ồn tối đa cho phép áp dụng cho mọi thời gian phòng sử dụng.

Bảng 3. Các giá trị hiệu chỉnh vào mức ồn tối đa cho phép
                 
	Yếu tố ảnh hưởng
	Điều kiện
	Giá trị hiệu chỉnh, dB,A

	Đặc điểm tiếng ồn
	Dải rộng
Dải hẹp, xung
	0
-5

	Vị trí đối tượng
	Vùng nghỉ 
Vùng nhà ở thiết kế mới
Vùng nhà ở nằm trong khu xây dựng có sẵn (phức tạp)
	-5
0

+5

	Thời gian tác động không liên tục của tiếng ồn trong 30 phút ồn nhất ban ngày 
	Độ dài thời gian, %
56 – 100
18 – 56
6 – 18
< 6
	
0
+5
+10
+15


[bookmark: _heading=h.2jn91tf1aky0]
6.2. Tiêu âm trong hệ thống ống gió 
6.2.1. Nhà thầu có trách nhiệm bọc cách âm hoặc chọn lựa bộ giảm thanh (nếu cần thiết) trên đường ống cho tất cả quạt & các dàn lạnh tại đầu hút/ xả nhằm đạt mức ồn trong phòng và bên ngoài theo quy định.
6.2.2. Vật liệu cản âm phải là fiberglass hoặc Rockwool khoáng tỉ trọng phải ít nhất 40kg/m3 và được bọc bằng tôl tráng kẽm xoi lỗ dày ít nhất 0,5mm. 
6.2.3. Vật liệu chèn và giảm âm phải được thử nghiệm ở vận tốc gió là 20m/s, không sút vật liệu hoặc phát sinh ra bụi. 
6.2.4. Vật liệu trám bít có cùng đặc trưng âm với vật liệu dùng làm tấm cách âm phải được trét đầy khe hở giữa những đoạn nối và tấm cách âm để tránh đường truyền dẫn âm. 
6.2.5. [bookmark: _heading=h.1pcu2nprivx4]Tất cả các đoạn nối / các đường dẫn gió phải được trét đều mastic dọc theo các góc bên trong trước khi lấp tấm cách âm vào. 
6.3. Tiêu âm tường phòng máy (máy phát) 
[bookmark: _heading=h.ijlzdl7hsr9x]Vật liệu tiêu âm phải là sợi thủy tinh (Rockwool)mật độ 48 Kg/m³ và dày 50 mm được giữ trong các thanh làm bằng tôn tráng kẽm Z50x25x1mm và được bảo vệ bằng các tôn tráng kẽm dày 0,5 mm và soi lỗ 23% diện tích. Các thanh Z được dặt song song và nằm ngang phải không được cách xa nhau hơn 610 mm và có khoảng cách cố định không dài hơn 1200 mm. Tôn xoi lỗ phải được gắn trên thanh Z bằng các ri vê rút với khoảng cách không quá 610mm. 
6.4. Kiểm tra độ ồn và rung động
6.4.1. Việc kiểm tra phải được tiến hành để đảm bảo sự lắp đặt phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn được đề ra. 
6.4.2. Việc kiểm tra phải được tiến hành khi thiết bị cơ khí đang hoạt động tại điều kiện bình thường. Vào lúc kiểm tra, không gian được kiểm phải không có người và không chịu bất kỳ âm thanh lạ nào lọt vào. 
6.4.3. Tất cả các thiết bị sử dụng cho kiểm tra phải được cân chỉnh. Bộ đo mức âm và bộ lọc âm tần được sử dụng phải phù hợp với độ chính xác ISO/ IEC 651 và các yêu cầu chung của bộ đo mức âm. 
6.4.4. Tất cả dBA và mức áp suất âm dải tần phải được đọc trực tiếp từ bộ đo mức âm hoặc được vẽ trên giản đồ của bộ ghi mức âm. Thiết bị phân tích thời gian thực có thể được sử dụng để kiểm tra độ hiệu quả của bộ cách rung nếu có nghi ngờ về sự cách rung không đủ như Trưởng Ban Quản Lý Dự Án đã định. 
6.4.5. [bookmark: _heading=h.461osm7xvtdk]Nhà thầu ACMV phải có trách nhiệm chỉnh sửa nếu mức âm và độ rung do lắp đặt không đạt yêu cầu. Nhà thầu ACMV cũng phải chịu hoàn toàn mọi chi phí của tất cả các phép thử lại sau khi sửa chữa. 
[bookmark: _heading=h.9m3a3kuh5byw]7. SƠN, NHÃN & HOÀN THIỆN
7.1. Vật liệu
7.1.1. Tất cả các phần lắp đặt được mô tả trong Yêu cầu kỹ thuật này phải được sơn bằng loại sơn phủ men chất lượng cao nhất, màu và hiệu phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt ngoại trừ các phần có chỉ định cho các Nhà thầu khác hoặc không thuộc phạm vi của Yêu cầu kỹ thuật này. 
7.1.2. Yêu cầu về sơn các ống gió còn kèm theo các yêu cầu về mã màu được cho trong Yêu cầu kỹ thuật này. 
7.1.3. Sơn phải được chọn để có thể chịu được nhiệt độ trên bề mặt được sơn, phải phù hợp với mọi trạng thái của môi trường nơi được sơn. 
7.1.4. Các loại sơn sử dụng phải là của Nhà chế tạo được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt, lớp hoàn thiện phải là loại bóng ngoại trừ có chỉ định khác. 
7.1.5. Tất cả các loại sơn dùng cho các chi tiết lắp đặt ngoài trời chịu sự ăn mòn của không khí phải dùng sơn epoxy hoặc tương đương. 
7.1.6. [bookmark: _heading=h.hjg12pbipqpo]Trước khi đặt hàng mua sơn chống rỉ, sơn lót hay sơn hoàn thiện, Nhà thầu ACMV phải trình duyệt bảng màu sơn cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án. 
7.2. Phòng máy móc và thiết bị
[bookmark: _heading=h.xskmccf82]Tất cả các hạng mục của phòng máy, máy móc và thiết bị được sơn sẵn khi xuất xưởng phải được phủ một lớp sơn hoàn thiện cứng và bóng do Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt, ngoại trừ các hạng mục của nhà chế tạo nào mà lớp hoàn thiện tiêu chuẩn của họ đã được duyệt. 
7.3. Phần kim loại đặt bên ngoài
7.3.1. Tất cả các phần kim loại đặt bên ngoài phải được chải bằng bàn chải sắt làm sạch các rỉ sét, ten và chất dơ bẩn, dầu nhớt bám trên bề mặt, sau đó sơn 1 lớp sơn chống rỉ, một lớp sơn lót và hoàn tất bằng 2 lớp sơn bóng cứng theo màu sắc yêu cầu của Trưởng Ban Quản Lý Dự Án. 
7.3.2. Sơn chống rỉ cho thép tráng kẽm đặt bên ngoài phải là loại sơn chống rỉ cho thép tráng kẽm và phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt. 
7.3.3. [bookmark: _heading=h.53x05p3p9crg]Sơn chống rỉ cho bề mặt kim loại màu phải thích hợp với loại kim loại mà nó được sử dụng và phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt. 
7.4. Phần kim loại đặt trong nhà
7.4.1. Tất cả các bề mặt thép tráng kẽm lắp đặt bên trong không gian mái, trần giả, các trục kỹ thuật không cần sơn. 
7.4.2. [bookmark: _heading=h.ma2114uig5az]Tất cả bề mặt thép và thép đen được làm sạch bằng bàn chải sắt và sơn một lớp chống rỉ. 
7.5. Chỉ danh ống 
7.5.1. Tất cả các ống phải được chỉ danh theo tiêu chuẩn BS1710:1984. 
7.5.2. Các băng có màu nền tiêu chuẩn phải có bề rộng không được nhỏ hơn 100mm đối với ống có đường kính lên đến 50mm và không nhỏ hơn 150mm đối với ống có đường kính lớn hơn 50mm. 
7.5.3. Các màu phụ sẽ được thể hiện ở tâm của băng màu nền có chiều rộng không được nhỏ hơn 25mm. 
7.5.4. Các chữ được yêu cầu sơn màu tương phản phù hợp với tiêu chuẩn, trên các ống có đường kính 50mm các nhóm chữ chiều cao không được nhỏ hơn 15mm và trên các ống lớn hơn thì các nhóm chữ không được nhỏ hơn 40mm. 
7.5.5. [bookmark: _heading=h.qr024grk2c7]Những băng chú thích được đặt ở nơi có thể nhìn thấy được dễ dàng trong mỗi phòng hoặc ở khu vực nơi có ống đi qua, tâm của các băng này không được xa quá 6m, chi tiết phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt. 
7.6. Chỉ danh ống gió
7.6.1. [bookmark: _heading=h.vhopzc8fvrzy]Tất cả những ống gió và những thứ tương tự sẽ được biểu thị bằng những bảng màu có chiều rộng không nhỏ hơn 100mm trên ống gió đối với tất cả các kích thước ống. 
· Ống gió cấp : 		Màu xanh lam 
· [bookmark: _heading=h.5nj831q5zn0y]Ống gió hồi: 			Màu xanh lục. 
· [bookmark: _heading=h.my1q84c9bq0f]Ống gió mới: 			Màu đỏ 
· [bookmark: _heading=h.oyqgnd8txmlg]Ống gió hút nói chung: 	Màu xám 
· [bookmark: _heading=h.nyqdw88qz47]Ống gió hút nhà vệ sinh:	Màu nâu 
7.6.2. Ở những nhóm chữ có chiều cao không dưới 80mm, chữ được yêu cầu sơn bằng những màu tương phản. 
7.6.3. Những băng chú thích phải được đặt ở nơi có thể nhìn thấy được dễ dàng trong mỗi phòng hoặc ở khu vực nơi có ống đi qua, tâm của các băng này không được xa quá 6m. 
7.6.4. Hướng của gió sẽ được biểu thị bằng mũi tên được sơn trên ống gió ngay cạnh các băng màu và phải có chiều dài 150mm. 
7.6.5. Toàn bộ công trình sẽ được sơn màu theo bảng sau: Ống: Chỉ danh: theo BS1710 Mã màu: theo BS4800 
7.6.6. [bookmark: _heading=h.dt1341pvlmdd]Thiết bị sẽ được sơn và có mã màu theo BS381C như sau: Tủ điện và tủ điều khiển Xám Môto điện Vàng nhạt 310 Ống điện Cam nhạt 557. Các thiết bị khác Theo chỉ dẫn của Trưởng Ban Quản Lý Dự Án. 
7.7. Nhãn
7.7.1. Máy móc và thiết bị được cung cấp trong bảng Yêu cầu kỹ thuật này sẽ được dán nhãn bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo đúng chức năng của chúng, tất cả những nhãn này tương ứng với danh mục, biểu đồ và các thiết bị tương tự như được cung cấp trong bản vẽ hoàn công. Nhãn sẽ có chữ khắc màu đen trên nền trắng có bề cao không nhỏ hơn 20mm hoặc theo những yêu cầu khác được duyệt. 
7.7.2. Tên nhà chế tạo tất cả các máy móc và thiết bị phải được cung cấp đầy đủ và phải thể hiện rõ số sêri, số kiểu mẫu và ngày chế tạo. 
7.7.3. [bookmark: _heading=h.c3w1j5kr6ak9]Những hạng mục sau (nhưng không giới hạn) cần thiết phải có nhãn: 
· Tất cả các tủ khởi động môtơ, quạt, tủ phân phối, các đồng hồ, công tắc tơ, đầu nối cáp trên tủ điện, thiết bị bảo vệ mạch điện. 
· [bookmark: _heading=h.p9yhimjo4g1t]Các tủ phân phối, bộ khởi động và các thiết bị tương đương sẽ được dán nhãn biểu hiện số mạch, pha và các hạng mục được điều khiển. 
· [bookmark: _heading=h.mmgs4pse9o9g]Tất cả dao điện chính yếu phải được đánh số và dán nhãn tương ứng với ký hiệu thích hợp trên bản vẽ nguyên lý hoàn công được đóng khung và treo trong phòng kỹ thuật. 
7.7.4. Nhãn phải được vặn vít vào tấm kim loại, không được dán keo. 
7.7.5. [bookmark: _heading=h.dgt5sxm2v407]Chi tiết về cỡ chữ phải được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt trước khi chế tạo. 
7.8. Quy trình sơn
7.8.1. Tất cả các loại sơn phải được chuẩn bị và sơn theo hướng dẫn của Nhà chế tạo. 
7.8.2. Tất cả các bề mặt kim loại tráng kẽm phải được sơn chống rỉ thích hợp để đảm bảo độ dính của sơn lên bề mặt. Phụ liệu phải theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Các lớp sơn tiếp theo phải phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật. 
7.8.3. Trước khi sơn, các bề mặt kim loại ngoại trừ bề mặt tráng kẽm phải được chà bằng bàn chải sắt để làm sạch các rỉ sét, ten. Các bề mặt sau đó được làm sạch bằng dung môi để tẩy dầu mỡ và chất dơ. 
7.8.4. Khi các bề mặt đã khô và sạch, một lớp sơn chống rỉ phải được sơn phủ khắp diện tích bề mặt. Khi đã sơn chống rỉ xong, Nhà thầu ACMV phải thông báo cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án để chúng kiến trước khi sơn lớp lót và lớp hoàn thiện. 
7.8.5. Khi lớp sơn chống rỉ đã được duyệt, một lớp sơn lót được sơn tiếp theo như đã được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt. Trước khi sơn lớp hoàn thiện Nhà thầu ACMV phải đảm bảo bề mặt lớp lót phải được chà nhẵn. Sau cùng, sơn hai lớp sơn bóng hoàn thiện sau khi đã làm vệ sinh bụi và được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án xác nhận. 
7.8.6. Mỗi lớp sơn phải được hoàn toàn khô trước khi sơn lớp mới. Bề dày tối thiểu của mỗi lớp phải là 50 μm. 
[bookmark: _heading=h.8i1pmzslfx]
8. CHẠY THỬ, THỬ NGHIỆM, BẢO TRÌ & SỬA CHỮA
[bookmark: _heading=h.oax7nuyqjcv6]
8.1. Tổng quát
8.1.1. Trước khi xuất xưởng và vận chuyển đến Việt Nam, nhà thầu ACMV phải đệ trình chứng nhận kiểm tra được cung cấp bởi nhà sản xuất cho thiết bị, vật tư được sử dụng trong công trình này (kể cả thử nghiệm mẫu). Khi kết thúc công việc, Nhà thầu ACMV phải chạy thử nghiệm hệ thống ACMV đã được lắp và đưa chúng vào hoạt động sao cho phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật. 
8.1.2. Sau khi chạy thử và trước khi nghiệm thu theo hợp đồng chính, Nhà thầu ACMV phải cung cấp tất cả các phương tiện và dụng cụ cần thiết để thực hiện tất cả những việc kiểm tra như qui định trong Yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo với Trưởng Ban Quản Lý Dự Án là hệ thống phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật. 
8.1.3. Trong thời gian bảo hành, nhà thầu ACMV phải thực hiện đều đặn việc bảo dưỡng và sửa chữa hỏng hóc như quy định trong phần sau của Yêu cầu kỹ thuật. 
8.1.4. Nhà thầu ACMV phải liên hệ với các nhà thầu phụ khác cho việc triển khai này để đảm bảo an toàn tuyệt đối, việc lắp đặt hoàn hảo và tin cậy đã được thực hiện. 
8.1.5. [bookmark: _heading=h.o1zk3ilx1999]Các nhân viên thử nghiệm phải là những người được huấn luyện và phải có kinh nghiệm. Phải đệ trình hồ sơ cá nhân cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án  trước khi tiến hành công việc. 
8.2. Thủ tục nghiệm thu 
8.2.1. [bookmark: _heading=h.43v70q78ltse]Nhà thầu phải thực hiện các thủ tục sau:
· [bookmark: _heading=h.l0kj7ndagt2w]Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chi tiết;
· Quản lý công việc theo kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chi tiết;
· [bookmark: _heading=h.uk9t1hn7oqyp]Tiến hành kiểm tra;
· [bookmark: _heading=h.kdvi0k35ihb7]Chứng tỏ công việc thoả mãn các cuộc kiểm tra.
8.2.2. Kế hoạch phát thảo:
Ít nhất 30 ngày trước ngày nghiệm thu, nhà thầu ACMV phải gởi văn bản đến Ban quản lý dự án tên của kỹ sư phụ trách việc chạy nghiệm thu, người sẽ phối hợp mọi kiểm tra, thử nghiệm và mọi việc cuối cùng theo phê duyệt của Trưởng Ban Quản Lý Dự Án. Nhà thầu ACMV sẽ đệ trình bản thảo kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chi tiết cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án để phê duyệt ít nhất 20 ngày trước ngày tiến hành nghiệm thu. Các bước kiểm tra phải phù hợp với nội dung trong Yêu cầu kỹ thuật này. 
8.2.3. Tiến hành Kiểm tra và nghiệm thu chi tiết
Việc kiểm tra từng phần hay hệ thống chỉ có thể được tiến hành một khi Trưởng Ban Quản Lý Dự Án chấp thuận kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chi tiết cho phần hay hệ thống đó.
8.2.4. [bookmark: _heading=h.uf0p5w1h4ll9]Tiến hành Kiểm tra
· Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra phù hợp để đạt được những kết quả theo yêu cầu như bản kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chi tiết.
· [bookmark: _heading=h.2dryr7as2uj6]Các cuộc kiểm tra được tiến hành theo kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chi tiết phải được tiến hành theo đúng với Các tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hay các Tiêu chuẩn khác đã được thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được chỉ định khác.
8.2.5. Nhà thầu thông báo
Nhà thầu phải thông báo cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án trước 7 ngày về thời gian và địa điểm từng cuộc kiểm tra và bất kỳ cuộc kiểm tra nào không được thông báo thì sẽ coi như không được thực hiện.
8.2.6. Kết quả kiểm tra
Nhà thầu sẽ cung cấp cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án bản sao những kết quả của từng cuộc kiểm tra không quá 2 ngày sau khi kiểm tra.
8.2.7. Khi công việc kiểm tra hoàn tất và đạt yêu cầu.
Trước khi nhận giấy xác nhận bàn giao, Nhà thầu phải cung cấp cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án các văn bản báo cáo cho thấy công việc thỏa mãn các cuộc kiểm tra.
8.2.8. Kết quả kiểm tra gây tranh cãi
Nếu Trưởng Ban Quản Lý Dự Án hay Nhà thầu có tranh cãi về những kết quả của cuộc kiểm tra, thì phải thông báo cho bên kia về vấn đề tranh cãi đó và, căn cứ trên giấy thông báo nhận được, người đại diện bên kia phải gặp và thảo luận cũng như thỏa thuận những kết quả của cuộc kiểm tra.
8.2.9. [bookmark: _heading=h.osf7zfmjaco6]Nhà thầu gởi các báo cáo
· Nhà thầu phải giữ và hoàn thành các báo cáo chính xác của cuộc kiểm tra cho mỗi phần và toàn bộ hệ thống điều hòa không khí &ø thông gió của dự án, và phải nộp cho Ban Quản Lý Dự Án các bản sao báo cáo kiểm tra được hoàn thành, các bản kiểm tra. Các báo cáo này phải được giao cho Ban Quản Lý Dự Án trứơc ngày ký nghiệm thu hoàn tất.
· [bookmark: _heading=h.mjyzgmp9hnov]Ngoại trừ có văn bản quy định khác của Ban Quản Lý Dự Án, mọi công việc chạy thử và hiệu chỉnh phải được kết thúc ít nhất 2 tuần trước ngày ký nghiệm thu hoàn tất. 
· [bookmark: _heading=h.m9ctj3kuqd3]Sau ngày nghiệm thu hoàn tất, Nhà thầu ACMV chỉ có một tháng để hoàn tất các công việc dở dang và chỉnh sửa các lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Quản Lý Dự Án. 
8.2.10. Thiết bị của nhà thầu
Các thiết bị tạm thời do nhà thầu cung cấp để tiến hành kiểm tra vẫn là tài sản của Nhà thầu và nhà thầu phải di dời khỏi công trường sau khi hoàn tất việc kiểm tra.
8.2.11. Cuộc kiểm tra khác
Trước khi giấy chứng nhận bàn giao, bất cứ lúc nào Ban Quản Lý Dự Án có thể yêu cầu kiểm tra  bất cứ phần việc nào, thì nhà thầu phải có nhiệm vụ hỗ trợ và cung cấp mẫu cũng như thực hiện các phần việc có thể được yêu cầu và tiến hành kiểm tra. Khi cuộc kiểm tra hoàn tất, Nhà thầu sẽ phải thực hiện tốt công việc theo hợp đồng này.
8.2.12. Các công việc không được tiến hành
Ban Quản Lý Dự Án có thể yêu cầu bất cứ phần việc nào không được tiến hành hoặc ngưng phần việc mà không có sự chấp thuận trước của Ban Quản Lý Dự Án.
8.2.13. [bookmark: _heading=h.fgezt4gjwmwk]Huaán luyện
· Nhà thầu phải huấn luyện cho nhân viên vận hành máy .
· [bookmark: _heading=h.wpp09h5rx0qa]Việc huấn luyện được tiến hành vào ngày hay trước ngày kiểm tra và nghiệm thu theo kế hoạch được yêu cầu.
· [bookmark: _heading=h.18sif39g69wn]Việc huấn luyện sẽ bao gồm:
· Làm quen với sơ đồ bố trí và cơ cấu của công việc;
· Huấn luyện giới thiệu an toàn lao động và môi trường áp dụng trong giai đoạn đầu của vận hành;
· [bookmark: _heading=h.ofhjjr2zexlo]Kết hợp huấn luyện với chủ đầu tư.
· Việc huấn luyện phải theo 1 tiêu chuẩn cho phép nhân viên vận hành tham gia kiểm tra theo yêu cầu trong bản kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chi tiết. 
8.3. [bookmark: _heading=h.9qobj9g4q2a7]Sổ tay vận hành và bản vẽ hoàn công 
8.3.1. Bốn tuần trước ngày nghiệm thu hoàn tất, Nhà thầu phải đệ trình hai bộ Sổ Tay Vận Hành/Bảo Trì và Bản Vẽ Hoàn Công của toàn hệ để duyệt. 
8.3.2. [bookmark: _heading=h.7j76csarpv0]Quyển Sổ Tay Hướng Dẫn Vận Hành Và Bảo Trì phải có bìa bằng plastic cứng khổ A4, có 3 vòng kẹp và phải có các nội dung sau: 
· Tờ bìa có ghi: 
· •Tên công trình 
· •Tựa hồ sơ 
· [bookmark: _heading=h.ciogy7c40sp3]•Tên và địa chỉ của các nhà cung cấp 
· Trang trong ghi tương tự nhưng có thêm số điện thoại liên lạc trong trường hợp bình thường và khẩn cấp. 
· [bookmark: _heading=h.loeqq44km60g]Trang mục lục 
· [bookmark: _heading=h.y5x5i1395c5a]Mô tả hệ thống 
· [bookmark: _heading=h.1qqbe58e49]Chi tiết danh sách của tất cả thiết bị và máy móc 
· [bookmark: _heading=h.2s9s1s3cos3o]Hướng dẫn vận hành và chi tiết của tất cả các hệ thống tự động 
· [bookmark: _heading=h.p2qofm16w95y]Bảo trì và hướng dẫn tìm sự cố bao gồm lịch trình bảo dưỡng thường xuyên.
· [bookmark: _heading=h.yjz25miuwq13]Lịch trình bảo dưỡng phải có các chi tiết như chu kỳ bảo trì, tháo và thay thế và tương tự. 
· [bookmark: _heading=h.1yuo7cy70ocf]Các biên bản thử nghiệm và chạy thử. 
· [bookmark: _heading=h.42cvpuwbyvra]Các bản danh sách phụ tùng và các chất bôi trơn. 
· [bookmark: _heading=h.gyv06hn0bik4]Danh sách thiết bị và máy móc kèm theo tên nhà sản xuất và địa chỉ và đại lý tại chỗ nếu có. 
· [bookmark: _heading=h.vsobc3qg8vjf]Các quyển sách hướng dẫn của nhà chế tạo bao gồm cả bản vẽ chế tạo, sơ đồ nốidây, đường cong đặc tính, và tương tự.
· [bookmark: _heading=h.u3gy68bi4wmk]Danh sách bản vẽ hoàn công.
· [bookmark: _heading=h.iumkw3epdpfw]Các thông tin cần thiết khác cho việc bảo trì và vận hành phù hợp.
8.3.3. Các bản vẽ hoàn công phải thể hiện toàn hệ lắp đặt bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết để bảo trì và vận hành hệ thống. 
8.3.4. Tất cả các hồ sơ trên phải bằng tiếng Việt . 
8.3.5. [bookmark: _heading=h.v07v0vj6rfjg]Ban Quản Lý Dự Án cần 4 tuần cho việc kiểm tra lại bản thảo, các bộ tài liệu vận hành bảo trì và các bản vẽ hoàn công. Sau khi Ban Quản Lý Dự Án đã duyệt những tài liệu này, Nhà thầu phải đệ trình những tài liệu sau nội trong 2 tuần: 
· 4 bản photocopy của tài liệu bảo trì và vận hành đã duyệt 
· [bookmark: _heading=h.24boekocapqh]4 bộ photocoppy bản vẽ hoàn công đã được duyệt 
· [bookmark: _heading=h.ux1mrpvx2nu0]Một đĩa chứa các bản vẽ hoàn công Acad 
8.4. Thiết bị thử nghiệm và chạy thử 
8.4.1. Tất cả các thiết bị cần cho việc thử nghiệm ACMV và chạy thử của hệ thống phải được cung cấp bởi nhà thầu ACMV. Những yêu cầu tối thiểu về dụng cụ cho việc kiểm tra và cân chỉnh phải có độ chính xác tốt nhất như là mô tả trong tiêu chuẩn ASHRAE 111-1988. 
8.4.2. [bookmark: _heading=h.3nnzwk3e6ium]Bộ thiết bị này bao gồm: 
· Thiết bị đo độ ồn theo tần số.
· [bookmark: _heading=h.fkxmhwsp70q9]Thiết bị đo độ rung.
· [bookmark: _heading=h.wwokns36ealp]Thiết bị đo độ ẩm không khí có tay quay (Sling psychrometer). 
· [bookmark: _heading=h.e4rh8rrr6h3j]Thiết bị đo vận tốc quay (Tachometer).
· Nhiệt kế thủy ngân.
· [bookmark: _heading=h.e4noldh997s7]AÙp kế loại nghiêng keøøm các ống do gió (Pitot tube and inclined gauge manometer).
· Thiết bị đo gió dùng chong chóng loại điện tử (Electronic rotating vane anemometer).
· [bookmark: _heading=h.u6e1r0rv10yn]Thiết bị đo vận tốc thẳng (Velometer).
· [bookmark: _heading=h.m7ak0isf0s22]Thiết bị đo điện trở cách điện (Megger)
· [bookmark: _heading=h.d2o1s4bxdu48]Ampe kế (Ammeter).
· [bookmark: _heading=h.f5yhoaiigiq9]Vôn kế (Voltmeter). 
· [bookmark: _heading=h.532wyrtrowrh]Dụng cụ kiểm tra cáp (Cable test kit).-Máy ghi nhiệt độ - độ ẩm (Thermo-hygrograph).
· [bookmark: _heading=h.a9ve9vt3fxys]Chụp đo gió.
8.4.3. Tất cả các dụng cụ phải được cân chỉnh trở lại trong vòng 06 tháng trước khi bắt đầu công việc. 
8.4.4. Việc cân chỉnh tất cả các dụng cụ phải được xác nhận bởi các nhà chế tạo dụng cụ hoặc một hãng cân chỉnh được sự đồng ý của Ban Quản Lý Dự Án 
[bookmark: _heading=h.cvsmsjnzrqdo]
8.5. Thử nghiệm và chạy thử tại công trường 
8.5.1. Hai tháng trước ngày hoàn tất tất cả các công việc lắp đặt theo hợp đồng, nhà thầu ACMV phải liên hệ với Nhà thầu chính để đệ trình cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án duyệt một quy trình chi tiết hướng dẫn việc kiểm tra và cân chỉnh trên công trường. 
8.5.2. Kiểm tra phải được chia thành 2 giai đoạn. Kiểm tra xác nhận dùng để chứng minh rằng công việc lắp đặt phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cũng như tính ổn định của điều khiển và hiệu suất, kiểm tra hoạt động dùng để xác định công việc lắp đặt là đúng yêu cầu đề ra. 
8.5.3. Kiểm tra xác nhận phải tiến hành ngay sau phần chạy thử hoàn tất, tuy nhiên Nhà thầu ACMV cần phải thực hiện phần kiểm tra hoạt động trong những năm đầu vận hành với tải tối đa. 
8.5.4. Nhà thầu ACMV phải khởi động, vận hành , kiểm tra và cân chỉnh hệ thống phù hợp với quy trình đề ra. Việc cài đặt phải được giám sát bởi đại diện nhà chế tạo và người này sẽ ở lại công trường cho tới khi thiết bị vận hành tốt và được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án chấp nhận. Nhà thầu phải khuyến cáo và phối hợp với đại diện nhà chế tạo để việc thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống theo đúng với quy trình đề ra. 
8.5.5. Toàn bộ việc lắp đặt phải được kiểm tra để đưa hệ thống vào trình tự hoạt động. Nhà thầu có trách nhiệm góp ý những vấn đề hợp lý và giao cho Trưởng Ban Quản Lý Dự Án một bộ kết quả kiểm tra trong vòng 7 ngày bao gồm loại của kiểm tra, thời gian và địa điểm kiểm tra. Việc kiểm tra xác nhận chỉ được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án chứng nhận khi kết quả kiểm tra được đánh giá là đạt yêu cầu. 
8.5.6. Nhà thầu ACMV phải cung cấp toàn bộ dụng cụ, thiết bị, vật tư và lao động cần thiết để tiến hành các thử nghiệm. 
8.5.7. Nếu các kết quả kiểm tra chỉ ra rằng hệ thống và thiết bị không vận hành phù hợp với Yêu cầu kỹ thuật, và nếu điều này được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án đánh giá là do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn cho các thay đổi, thay thế và điều chỉnh như yêu cầu của Trưởng Ban Quản Lý Dự Án. 
8.5.8. [bookmark: _heading=h.4x6ovgw8g5v9]Báo cáo kiểm tra bao gồm các phần sau: 
· Tựa trang có ghi chép tên, địa chỉ của các thành viên tham gia, ngày báo cáo. 
· [bookmark: _heading=h.8kcoiu9odhxw]Nội dung tóm tắt cho: 
· Các đặc trưng kỹ thuật cuối cùng đo được kèm các ghi chú chi tiết để cắt nghĩa tại sao thông số cuối cùng thay đổi so với thiết kế. 
· Các thông số quan trọng của hệ thống 
· [bookmark: _heading=h.304eqdbvu6i1]Trình tự hoạt động của hệ thống. 
· Bản thuật ngữ cho các ký hiệu thiết bị và thông số kỹ thuật. 
· [bookmark: _heading=h.vb4djo3ukiw0]Các điều kiện thử nghiệm có kèm ngày tháng cho: 
· [bookmark: _heading=h.9ftz82rz23v]Các cài đặt cho damper, bộ điều chỉnh quạt, cánh điều chỉnh bên hút. 
· Các điều kiện của phin lọc gió và dàn lạnh. 
· [bookmark: _heading=h.l1p1x26xl33t]Các điều kiện khác có ảnh hưởng tới hoạt động. 
8.6. Thử nghiệm FCU và hệ thống ống gió 
8.6.1. Tất cả thủ tục cân chỉnh đã được đề cập trong tiêu chuẩn CIBSE, ASHREA 111-1988 phần 6/8/10 và BSPIA. Nhà thầu ACMV phải cân chỉnh toàn bộ các miệng tán gió, miệng lưới gió bằng cách sử dụng các bộ chỉnh gió. 
8.6.2. [bookmark: _heading=h.2iw0pgo8r0hr]Các dữ kiện sau đây phải được ghi chép trong bảng cân chỉnh: 
· Nhiệt độ bầu khô và bầu ướt 
· Ở điều kiện môi trường 
· Trong mỗi phòng, tại các vị trí khác nhau trong cùng một phòng 
· [bookmark: _heading=h.d83l4zo14vkj]Tại mỗi ống gió chính cấp và hồi 
· Tổng áp suất tĩnh của hệ thống, áp suất tĩnh đường đẩy và áp suất tĩnh đường hút và tổng lưu lượng gió của FCU và của quạt. 
· [bookmark: _heading=h.aque2l6h55po]Lưu lượng cấp gió tươi và lưu lượng gió hồi cho mỗi FCU và của quạt. 
· [bookmark: _heading=h.mpv35rems4f]Lưu lượng gió và trở lực đi qua mỗi phần của hệ thống như: bộ lọc, dàn lạnh. 
· Lưu lượng tại mỗi ống gió cấp và ống gió hút và tại mỗi miệng tán và lưới gió trên đường cấp, đường hồi, đường hút và các thứ tương tự. 
· [bookmark: _heading=h.aj6x50drt3yx]Vị trí của bộ điều chỉnh tự động đường hồi, hút và gió mới. 
· [bookmark: _heading=h.pnztmzxw4ygn]Tốc độ quay của mô tơ và quạt. 
· [bookmark: _heading=h.m7haqhpa7iy5]Dòng khởi động và làm việc của mỗi mô tơ. 
8.6.3. [bookmark: _heading=h.32erxlbjbiwa]Bảng tường trình việc cân chỉnh sẽ bao gồm các thông số của thiết bị như sau: 
· Quạt 
· Loại / nhà chế tạo
· Model / kích thước
· Mã máy
· Định dạng / phân nhóm
· [bookmark: _heading=h.r57a847z9dxy]Số đai / nhà chế tạo / kích thước
· Mô tơ
· Nhà chế tạo / khung
· kW / rpm
· Voân / pha / Hz
· [bookmark: _heading=h.61ef4m1b7ro9]Dòng đầy tải
· Cuộn dàn lạnh
· Nhà chế tạo / kiểu
· Model / cỡ
· Số lượng hàng / fin
· Cỡ ống
· Vật liệu ống / fin
· [bookmark: _heading=h.1327mhv0oe0f]Số dãy
· Các miệng gió
· Hệ thống / mã số
· Vị trí / vùng
· Thiết bị kiểm tra
· Diện tích phục vụ
· Nhà chế tạo
· Số miệng gió
· Loại / model
· Kích thước miệng gió
8.6.4. Mỗi quạt phải được kiểm tra sau khi lắp đặt và tốc độ quạt được điều chỉnh tới xấp xỉ lưu lượng gió thiết kế. Sau khi miệng gió đã được điều chỉnh và các hệ thống khác đã được cân bằng, một bước kiểm tra cuối cùng sẽ được tiến hành cho lưu lượng, áp suất tĩnh và công suất của quạt. Lưu lượng gió cuối cùng phải không được ít hơn giá trị thiết kế và phải không được nhiều hơn 10%, cao hơn giá trị này. 
8.6.5. Tất cả miệng cấp gió bao gồm những miệng tán gió và lưới gió phải được điều chỉnh lưu lượng gió sao cho dao động không quá cộng hay trừ 10% của giá trị ghi trong bản vẽ. 
8.6.6. Sau bước cân chỉnh ban đầu này, nhà thầu ACMV phải tiến hành điều chỉnh cho hệ thống phân phối gió để đảm bảo yêu cầu về nhiệt độ, sự lưu thông của gió khắp không gian điều hòa và đủ lượng thông gió. 
8.6.7. [bookmark: _heading=h.lqbax4g6oqik]Nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió (ACMV) phải đưa ra một bản sao bản vẽ thi công có liên quan tới hệ đang đo có ghi chú lưu lượng gió đo được cho từng thành phần sau đây: 
· Miệng gió cấp, miệng lưới gió hồi hoặc gió hút, chụp hút gió và những thứ tương tự. 
· [bookmark: _heading=h.61rhyr27qxn1]Ống gió chính và từng ống gió nhánh, đo bằng ống pitot xuyên ống gió. 
· [bookmark: _heading=h.trnfyqifwsdn]Bộ xử lý gió hoặc quạt. Tổng lưu lượng gió cho điều hòa phải được đo theo lưu lượng thiết kế xuyên qua dàn lạnh và cửa lấy gió mới phải được đặt ở vị trí nhỏ nhất. Cửa lấy gió mới và cửa gió hồi phải được chỉnh sao cho đạt được lượng gió thiết kế ở các vị trí nhỏ nhất và lớn nhất và ở bất kỳ vị trí trung gian nào có ghi chú trên bản vẽ. 
· [bookmark: _heading=h.7dyp17uqmqxw]Một cách khác để ghi chú lưu lượng gió trên bản vẽ thi công là dùng bảng thử nghiệm kèm với sơ đồ đặc tính của miệng gió. 
8.6.8. [bookmark: _heading=h.3c285y86hkj]Đặc biệt chú ý rằng tổng lưu lượng gió cho mỗi hệ thống cho phép dao động trong khoảng từ 0 tới +10%. Tổng này phải được xác định dựa trên các giá trị chính xác đo được từ ít nhất 3 phương pháp đo đạc sau đây: 
· Sử dụng ống pitot xuyên ống đo lưu lượng trên ống gió chính theo tiêu chuẩn BS1042-1943. 
· [bookmark: _heading=h.jp541dyme20q]Độ chênh lệch áp suất thực tế so sánh với độ chênh lệch áp suất định mức của nhà chế tạo qua các dàn lạnh (định mức ARI). 
· [bookmark: _heading=h.cn8gld307r0f]Tổng lưu lượng gió được đo từ tất cả các miệng cấp gió có kèm hệ số chỉnh đúng thích hợp được áp dụng theo thông số của nhà chế tạo về phương pháp đo này. 
· [bookmark: _heading=h.wmaxuaj5p170]Dùng anemometer (máy đo vận tốc gió điện tử) đo gió ra, đặt cách miệng gió 25mm và lấy trung bình trên toàn mặt diện tích của phin hoặc dàn, nhân với hệ số chỉnh thích hợp (thông thường dùng hệ số 0,8 nhân với số đọc để có lưu lượng thực tế). 
· [bookmark: _heading=h.6rm4eivt2oka]Công suất tiêu thụ thực tế của quạt / công suất tiêu thụ dự kiến của quạt ở mức vận hành quy định. (Nhà thầu ACMV phải kiểm tra kích thước quạt và khoảng hở so với bản vẽ của nhà chế tạo, đồng thời tính toán chỉnh lại công suất tiêu thụ để xem xét hệ số công suất và hiệu suất quạt và hiệu suất bộ truyền. Nhà thầu ACMV cũng phải kiểm lại trở áp thực tế của hệ). 
· Lưu lượng tổng sẽ được kiểm nghiệm sau khi hệ phân phối gió đã được cân bằng. 
· [bookmark: _heading=h.99ez3vpf5fzr]Về mục đích kiểm tra thử nghiệm sự phân phối gió cho các vùng hoặc cho các miệng gió, có thể chấp nhận việc cộng lưu lượng từ tất cả các miệng gió và cân bằng theo tỉ lệ cho toàn bộ với sai số cho phép +4% hoặc –5% từ lưu lượng gió yêu cầu tính theo tỉ lệ. Có thể dùng số đọc trực tiếp từ máy đo vận tốc để cân bằng sơ bộ và điều chỉnh so sánh các lưu lượng ở các miệng gió. Tuy nhiên nếu có nhiều kiểu miệng gió (td. miệng thổi ngang, miệng gió trần, miệng gió dẹp, và tương tự) và cơ bản không thể dùng cùng một phương pháp để đo mỗi miệng gió thì lúc đó lưu lượng cho mỗi vùng phải dùng phương pháp ống Pitot hoặc tốc kế Alnor để đo. Phải dùng anemometer đã được hiệu chuẩn để đo lần cuối lưu lượng ở miệng gió, dàn, cửa gió mới và tương tự. Đối với miệng gió dài và dẹp, miệng gió có đèn, phải dùng chụp gió đặc biệt. Nếu sử dụng nhiều chụp gió có kích thước khác nhau thì cho phép áp dụng nhiều hệ số chỉnh. Tương tự, nếu chỉ dùng một chụp gió chung cho toàn bộ quá trình đo nhưng lưu lượng và/hoặc kích thước của miệng gió thay đổi đáng kể thì cũng có thể áp dụng hệ số chỉnh cho chụp gió. 
· [bookmark: _heading=h.9gz9hgl8af1z]Ống Pitot hoặc tốc kế đọc trực tiếp có kèm pitot có thể dùng để đo lưu lượng trong ống gió và phải căn cứ vào trị số trung bình của đo ở các vị trí không xa quá 300mm tim và không ít hơn một lần đo cho 0.1m2 của tiết diện ống gió. 
· Thêm vào đó, hệ thống cấp gió từ các miệng gió cấp phải được kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết đảm bảo chắc chắn rằng phương và lượng quăng gió là đủ, tránh các luồng gió quẩn không chấp nhận trên toàn bộ luồng gió vào, nói chung gió phải đồng nhất trên toàn diện tích của miệng gió. 
· [bookmark: _heading=h.vtmdtggenlbv]Việc điều chỉnh lưu lượng gió phải được tiến hành sao cho cho độ sụt áp qua bộ cánh chỉnh tại bề mặt gần nhất của miệng gió là nhỏ nhất. Độ sụt áp cần thiết để làm hạn chế tốc độ gió ở các nhánh có trở lực thấp ví dụ như các nhánh ngắn gần quạt nhất phải được thực hiện sơ bộ bằng cách gắn bộ chỉnh gió ở điểm tách nhánh trên ống gió chính. Nếu có sử dụng quạt thay đổi vận tốc, lưu lượng chính xác phải đạt được ở vận tốc quạt nhỏ nhất có thể được cùng với độ đóng cánh chỉnh gió ít nhất trên đoạn ống gió có trở lực cao nhất. 
8.7. [bookmark: _heading=h.jmxcrsqj4rqo]Đo và thử nghiệm các phần khác 
585085800. Phải tiến hành đo các nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn để đảm bảo các thông số thiết kế đã đạt yêu cầu. Dụng cụ đo phải được đặt ở cách mặt sàn 1,5m tránh ảnh hưởng của luồng gió và các bề mặt nóng hoặc lạnh. Các phép đo trên không được thực hiện khi thời tiết hoặc các điều kiện về môi trường có thể làm kết quả đo không còn đúng. 
585085801. Độ ồn và độ rung phải được tiến hành đo đạc để đảm bảo thiết bị hoạt động với các mức ồn và rung cho phép và không có sự truyền dẫn nào qua các kết cấu kiến trúc. Độ ồn phải được đo khi máy móc đang và không hoạt động. 
585085802. [bookmark: _heading=h.u4hs309fg7l8]Tất cả các phép đo phải thực hiện ở 1,5m cách sàn và xa tường ít nhất 1,5m, kể cả cửa sổ và bề mặt trần. Đo trong dải tần từ 63Hz đến 8kHz. 
· Trong nhà:	
[bookmark: _heading=h.6htx2lmaspz0]Đo 8 điểm cho mỗi vùng có bộ xử lý gió hoặc quạt.
[bookmark: _heading=h.qfy9cwnk54ez]Kể cả ít nhất 2 lần đo cách phòng máy 1,5m. 
· [bookmark: _heading=h.lg3qcf1k0gfx]Phoøng maùy:	
Kế bên tủ điện chính 
· [bookmark: _heading=h.u9vqeharpaa7]Ngoaøi nhà:
[bookmark: _heading=h.vuq15rogxlaf]	Tại các đường ranh thích hợp 
585085803. Đo mức áp suất âm khi số thiết bị tối đa đang hoạt động, hoặc một phần thiết bị đang hoạt động theo chỉ thị của Trưởng Ban Quản Lý Dự Án, ở thời điểm tòa nhà coi như không có người ở. Không được đo ở nơi gần miệng gió quá 1,5m, hoặc 1m đối với trần, tường hoặc sàn. 
585085804. Tạp âm nền trong khi thử nghiệm phải nhỏ hơn trị số đo ít nhất 6dB cho mỗi dải tần. 
585085805. [bookmark: _heading=h.cc2v5tpamisf]Thử nghiệm và phân tích độ rung phải theo Chương 34 của 1991 Application Handbook of ASHRAE (Testing, Adjusting and Balancing). 
8.8. Huấn luyện người vận hành 
8.8.1. Sau khi bàn giao máy móc thiết bị, nhà thầu ACMV phải cung cấp việc huấn luyện cho người vận hành của Chủ đầu tư trong khoảng 03 tuần lễ cho việc vận hành, chăm sóc và bảo dưỡng hệ thống thích hợp và an toàn và phải vận hành thử cho bất cứ thiết bị nào có mục đích đặc biệt và cần yêu cầu một người vận hành có bằng cấp hoặc có tay nghề. 
8.8.2. [bookmark: _heading=h.3aubg1xmke99]Tất cả việc hướng dẫn và biểu diễn vận hành phải được thực hiện bởi những kỹ thuật viên có kinh nghiệm và thành thạo vào thời điểm được quy định bởi Trưởng Ban Quản Lý Dự Án. 
8.9. Bảo trì và sửa chữa 
8.9.1. Nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió phải cung cấp chương trình bảo trì toàn diện một cách có kế hoạch và dịch vụ gọi khẩn cấp 24/24 giờ suốt trong chu kỳ bảo hành. 
8.9.2. Nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió phải thực hiện việc bảo trì toàn diện và sửa chữa định kỳ hệ thống suốt trong chu kỳ bảo hành. 
8.9.3. Nhà thầu thi công hệ thông điều hòa không khí và thông gió phải thực hiện việc bảo trì định kỳ như đã nêu trên. Nhà thầu cũng phải thực hiện tất cả các công việc bảo trì không được liệt kê ở trên nếu thấy cần thiết để bảo đảm rằng tất cả hệ thống được lắp đặt hoạt động an toàn và khả năng sẵn sàng cao nhất bảo trì bất kỳ lúc nào. 
8.9.4. Nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió phải thông báo cho Chủ đầu tư tối thiểu 07 ngày trước khi tới bảo trì để Chủ đầu tư có thể chỉ định một đại diện có mặt. 
8.9.5. Nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió phải tường trình cho chủ đầu tư trước khi bắt đầu bảo trì và trước khi kết thúc. Một bản báo cáo đầy đủ phải được soạn thảo bởi nhà thầu về tất cả những công việc được thực hiện trong suốt mỗi lần bảo trì, bao gồm cả các đánh giá về bất kỳ hạng mục nào hoạt động không phù hợp, và những hạng mục cần thiết có một cuộc khảo sát kỹ hơn để chuẩn bị cho lần bảo trì tới. 
8.9.6. Báo cáo bảo trì cũng phải nêu rõ thời hạn của lần kiểm tra bảo dưỡng định kỳ kế tiếp. 
8.9.7. Một bộ của báo cáo này phải được đệ trình cho Chủ đầu tư để lưu vào hồ sơ. 
8.9.8. Tất cả các công việc bảo trì định kỳ phải được lập chương trình thích hợp và được Trưởng Ban Quản Lý Dự Án đồng ý để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ACMV. 
8.9.9. Nhà thầu ACMV cũng phải cung cấp dịch vụ sửa chữa toàn diện cho các hỏng hóc, kỹ thuật viên lành nghề phải được điều tới ngay sau khi hư hỏng được báo cáo, và phải tiến hành lập tức việc khắc phục trong một thời gian nhanh hợp lý tùy tình trạng hư hỏng. Các bộ phận hoặc linh kiện hư phải được nhanh chóng thay thế. 
8.9.10. Trong trường hợp nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió thiếu sự quan tâm đến những hỏng hóc, không bố trí cán bộ chuyên môn đến xem xét tại chỗ trong vòng 12 giờ  sau khi được thông báo về sự cố hỏng hóc hoặc/và nếu công việc sửa chữa bị gián đoạn suốt trong 12 giờ tiếp theo nhưng không phải để chờ nhận các  phụ kiện thay thế, Chủ đầu tư có quyền giữ lại chi phí của Nhà thầu để xúc tiến hoàn tất các công việc bảo trì và trừ lại khoản chi phí này trong số tiền thanh toán phần bảo hành cho Nhà thầu. 
8.9.11. Nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió phải có đầy đủ các phụ tùng thay thế cần thiết trong suốt giai đoạn bảo hành để bảo đảm công việc thay thế những thiếu sót được thực hiện ngay lập tức. 
8.9.12. Cần có một kỹ sư giỏi để đánh giá những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự cố hỏng hóc. Những giải pháp có tính nhanh chóng tạm thời không được chấp nhận. 
8.9.13. Chủ đầu tư có thể tự quyết định phục hồi lại tất cả những tổn thất sinh ra do lỗi của nhà thầu thi công hệ thống điều hòa khí và thông gió bằng cách tự tiến hành toàn bộ hoặc từng phần những công việc như đã chỉ ra chi tiết trong phần này. 
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1. [bookmark: _heading=h.13wg73msjndj]
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
1.1. Tổng Quát
1.1.1. [bookmark: _heading=h.xezlsikeugs]Công Việc Bao Gồm	
· Công việc trong đặc tính kỹ thuật được chia làm nhiều phần không có chức năng tiêu biểu hoặc công việc dành riêng cho bất kỳ Thầu phụ nào hoặc chỉ rõ tuyệt đối giới hạn hợp đồng giữa Thầu phụ, Thầu chính và Thầu phụ của Thầu chính. Các yêu cầu của bất kỳ phần nào áp dụng cho toàn bộ các phần, thí dụ: Yêu cầu về các hệ số động cơ. Tham chiếu các đoạn và các phần để đảm bảo sản phẩm vận hành hoàn tất và phối hợp toàn diện tiêu chuẩn làm việc.
· Lời hướng dẫn “cung ứng” thiết bị, vật liệu, sản phẩm, lao động và dịch vụ được hiểu giải nghĩa là “cung cấp, lắp đặt và kiểm tra” công việc cơ khí được chỉ dẫn như trên bản vẽ và ghi trong đặc tính kỹ thuật.
· [bookmark: _heading=h.7apse2dgewwv]Cung cấp và bao gồm trong giá hợp đồng của hệ thống cấp thoát nước cho toàn bộ công việc liên quan bao gồm cấu tạo cơ khí và phụ kiện của hệ thống, không hiển thị trên bản vẽ hoặc qui định trong đặc tính kỹ thuật và yêu cầu đảm bảo hoàn tất hệ thống vận hành hoàn tất và phối hợp toàn diện tiêu chuẩn công việc chấp nhận đối với Tư vấn Giám sát và cơ quan chức năng.
1.1.2. Cung cấp và lắp đặt sau:
· Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và nước không phải nước sinh hoạt bao gồm các công việc sau: như xin cấp phép, trình bản vẽ thi công, ống, lắp đặt đồng hồ nước, van, bộ phận ngăn nước chảy ngược, bibbs, cách nhiệt, tất cả thiết bị phụ kiện cần để hoàn tất và vận hành hệ thống kể cả bơm và thiết bị khác.
· Kết nối với ống cấp nước chính hiện có, lắp đặt đồng hồ nước và van phun nổi. Làm bất kỳ công đoạn nào có liên quan đến việc vận hành tốt hệ thống cung cấp nước.
-  Hệ thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
[bookmark: _heading=h.obxv5k5i4as5]-  Kết nối hệ thống thoát nước của công trình ra cống thành phố 
1.1.3. Phối hợp	
· Đề cập trong đặc tính kỹ thuật hoặc chỉ rõ trên bản vẽ về thiết bị, vật liệu, vận hành và phương pháp, cần lưu ýù điều khoản về chất lượng, số lượng được yêu cầu và hệ thống hoàn tất trong mỗi lĩnh vực.
· Xem đặc tính kỹ thuật như là một phần không thể thiếu luôn đi kèm bản vẽ. Bất kỳ hạng mục nào hoặc vấn đề nào bị bỏ bớt một phần hoặc hai phần, nhưng một trong hai phần đều không được đề cập hoặc đó là lý do hiển nhiên, sẽ được xem như chính thức và đầy đủ trong đặc tính kỹ thuật. 
· Chịu trách nhiệm toàn bộ điều kiện chấp nhận và vận hành toàn bộ hệ thống, thiết bị và cấu tạo như một thành phần của phần lắp đặt hoặc trực tiếp liên quan. Lưu ý để việc thay thế vật liệu, thiết bị và những phần thiết bị  hư, sửa những phần bị hư.
· [bookmark: _heading=h.ht5w7df3q0sw]Các công việc trên phải bàn với Chủ đầu tư.
1.1.4. Điều phối
· Điều phối và lên kế hoạch toàn bộ công việc được môâ tả trong phần này cùng với toàn bộ công việc khác trong cùng một vị trí giúp cho tiến độ hỗ trợ nhau dễ dàng hơn.  
· Nhận dạng và giải quyết tất cả vấn đề xen kẽ liên quan trước khi tiền chế sẵn và chế tạo lắp đặt thiết bị. Đệ trình toàn bộ bản vẽ xen kẽ liên quan (mâu thuẩn) để thẩm định trước khi Tư vấn Giám sát yêu cầu.
· [bookmark: _heading=h.5is8vxssm8qz]Kiểm tra công trường và toàn bộ hợp đồng trước khi dự thầu. Không trả phí phát sinh cho bất kỳ vấn đề khó khăn nào gặp phải có liên quan đến đặc tính của tòa nhà, phương pháp thi công, công trường hoặc tài sản riêng và công xung quanh công trường đã tồn tại sau khi đóng thầu. 
1.1.5. Các tiêu chuẩn tham khảo
· Cung cấp vật liệu mới và thiết bị đúng theo chất lượng và thiết kế. Cung cấp mẫu thiết bị hiện đang sử dụng phổ biến được chứng nhận bởi trung tâm tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng của quốc tế và trong nước.
· Phương pháp lắp đặt và tay nghề phải phù hợp với ứng dụng hiện đại nhất. Tuyển nhân công có kỹ năng làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên hội đủ tiêu chuẩn.
· Lắp đặt thiết bị chính xác dựa theo các đề nghị chỉ dẫn của Nhà sản xuất.
· Tiêu chuẩn và hướng dẫn lắp đặt, vật liệu và thiết bị.
· Lắp đặt, vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các yêu cầu mới nhất của tiêu chuẩn, về hướng dẫn và các tài liệu khác được phát hành bởi Chính quyền, Cơ quan chức năng  và Tổ chức được tham khảo trong nhiều lĩnh vực kể cả những Tổ chức sau đây:
· Hướng dẫn thiết kế cho hệ thống cấp nước thuộc viện 
	     Hệ thống cấp nước của Anh quốc
· IPC      Tiêu chuẩn, qui chuẩn cấp nước quốc tế	
· IMC     tiêu chuẩn cơ khí quốc tế
· [bookmark: _heading=h.mt4ucxkrl7y8]Qui tắc qui định và mã ứng dụng
1.1.6. Bản vẽ và đơn vị/số đo
· Các bản vẽ trình bày thiết kế tổng thể và bố trí lắp đặt hệ thống cơ khí và sơ đồ. Nhà thầu sẽ đệ trình các bản vẽ thi công dùng để lắp đặt đến Giám đốc dự án để xin chấp thuận trước khi lắp đặt.
· Các bản vẽ không chỉ rõ chính xác các đặc điểm về kiến trúc, kết cấu. Kiểm tra bản vẽ trước khi thể hiện mặt bằng vị trí..
· Không đo tỷ lệ bản vẽ để đặt mua vật liệu. Đo tại hiện trường trước khi đặt và chế tạo vật liệu.
· Làm rõ “thô” các yêu cầu của thiết bị không nằm trong công việc đề ra dưới đây trước khi tiến hành.
· [bookmark: _heading=h.62zwz5kausj9]Làm vệ sinh sân bãi là nơi đã được chỉ định để cất thiết bị dùng cho về sau và là nơi cần dùng bảo trì thiết bị. Dành ra các khoảng trống trước để trong công tác bảo trì có thể di dời và lắp đặt lại những vật dụng được thay thế như động cơ, các cuộn  và các bộ lọc.
1.1.7. Thay đổi công việc hợp đồng
· Không được tiến hành bất kỳ thay đổi nào đối với công việc mà không có văn bản chính thức từ Chủ đầu tư.
· Tuân theo các thủ tục đề ra trong hồ sơ thầu và các yêu cầu hợp đồng về hành chính và thực hiện của các hợp đồng chỉnh sửa.
· [bookmark: _heading=h.8oto4eag3ih7]Bảng chào giá cho những mục thay đổi phạm vi làm việc như đã đề ra trong phần này dựa trên sự chỉ đạo bởi Giám đốc dự án.
1.1.8. Thiết bị mua trước
· Khi Chủ đầu tư đã mua trước một số thiết bị dùng để lắp đặt ở một số chỗ, thì coi như đã có toàn bộ trách nhiệm cho việc chấp thuận, giao nhận đúng thời hạn, bốc dỡ, lưu kho, chằng buộc, lắp đặt, bảo vệ, khởi động và bảo hành thiết bị này.
· Trách nhiệm của Nhà cung cấp thiết bị là đưa ra tài liệu mua trước hiện đang sử dụng để Nhà thầu xem xét trong quá trình thầu.
· Chủ đầu tư sẽ trực tiếp chịu phí vận chuyển thiết bị theo giá FOB.
· Yêu cầu từ Chủ đầu tư, đầy đủ chi tiết của thiết bị và các bản vẽ chế tạo của Nhà sản xuất. Kể cả thông tin liên quan trong cẩm nang bảo trì và vận hành.
· [bookmark: _heading=h.7tch8989njm6]Kéo dài thời gian bảo hành để đáp ứng thời gian đã định rõ.
1.1.9. Bảo hành
· Đáp ứng yêu cầu  thầu và các yêu cầu trong hợp đồng.
· Bảo hành không điều kiện toàn bộ thiết bị, vật liệu và tay nghề không dưới một năm từ ngày công việc được hoàn thành hoặc thời hạn lâu hơn ở những chỗ đã ghi trong đặc tính kỹ thuật.
· Nếu bất kỳ thiết bị hoặc vật liệu nào không khớp với dữ liệu không đúng với Nhà sản xuất hoặc không đúng với các thông số chỉ ra trong quá trình thử nghiệm, không được chậm trễ trong việc thay thế thiết bị hoặc vật liệu. Chịu mọi phí thay thế. Hiệu chỉnh các thông số để đạt được mức hợp lý.
· Chủ đầu tư sẽ gửi thông báo về các lỗi quan sát được bằng văn bản.
· [bookmark: _heading=h.f06ix5scmyzf]Chỉnh sửa lỗi và thiếu sót ngay khi còn trong thời gian bảo hành và chịu toàn bộ các chi phí đó.
1.1.10. Bản vẽ thi công
· Đáp ứng các yêu cầu tổng quát và bổ sung. Đệ trình 6 bộ bản vẽ thi công theo khổ A1 đến giám đốc dự án.
· Đánh dấu bản vẽ thi công bằng các chú dẫn tham khảo và tên dự án. Tất cả bản vẽ thi công phải ghi đúng ngày và số chỉnh sửa trong khung.
· Xem xét toàn bộ bản vẽ thi công trước khi đệ trình và chứng nhận rõ “Chỉnh sửa dùng để xem xét bởi Tư vấn”. Đưa tên công ty, ngày và ký nhận toàn bộ bản vẽ thi công.
· Các bảûn vẽ thi công được thẩm định của Tư vấn không có nghĩa là bỏ qua trách nhiệm của Nhà thầu về lỗi, cần kiểm tra bản vẽ thi công, cung cấp vật liệu và thiết bị và tiến hành công việc theo yêu cầu trong tài liệu hợp đồng. Đó là trách nhiệm của Nhà thầu nhằm đảm bảo tất cả bản vẽ thi công đều theo nội dung thiết kế của các bản vẽ thiết kế chi tiết và đặc tính kỹ thuật này.
· Nhận dạng rõ tất cả bộ phận, phụ kiện và sự lựa chọn được cung cấp dành cho từng thiết bị.
· Đệ trình dữ liệu sản phẩm bao gồm, nhưng không giới hạn:
· Kích thước, bao gồm các yêu cầu về khoảng cách để dịch vụ
· Trọng lượng vận chuyển và bao gồm phụ kiện và môi chất làm việc, cùng với điểm tải
· Đặc tính kỹ thuật về bơm kể cả đường cong đặc tính của bơm.
· Khả năng vận hành có thể và giới hạn
· Mức dòng điện
· Vật liệu dùng thi công bao gồm lớp bao phủ mặt trong lẫn mặt ngoài	
· Mức tiêu chuẩn kiểm tra của nhà máy hợp lý được công nhận và áp dụng trong những tiêu chuẩn công nghệ.
· Kéo dài thời gian bảo hành.
· Các yêu cầu về điện, bao gồm sơ đồ đi dây.
· Động cơ hoặc các yêu cầu về dây điện và dây điều khiển bao gồm mức dòng điện, pha và lưu thông, mức độ sụt áp, dòng điện tải đủ, kích thước và tốc độ động cơ, kích thước khung động cơ, loại vỏ bao bọc và mức nhiệt độ tăng tối đa.
· Lắp sản phẩm, cẩm nang khởi động và vận hành.
· Đệ trình không đạt sẽ được trả về xem như không chấp nhận.
· [bookmark: _heading=h.7pt8qlalvp3l]Đính kèm một bộ bản vẽ thi công đã được thẩm định vào trong cẩm nang bảo trì và vận hành.
1.1.11. Thay đổi nhà sản xuất
· Thiết bị và vật liệu được mô tả hướng dẫn cụ thể dùng cho mục đích chỉ ra đúng tiêu chuẩn và tay nghề. 
· Việc thay đổi thiết bị hoặc vật liệu có cùng chất lượng và tính năng có thể đệ trình vào mẫu hồ sơ thầu. Đưa ra nhiều chọn lựa, theo đệ trình thầu, theo yêu cầu bởi Tư vấn, theo thông tin sau:
· Chi tiết sản xuất
· Kích thước bao gồm sai số
· Dữ liệu thực hiện.
· Tiết kiệm giá thành cho ống, ống dẫn, thay đổi điện do thay đổi tương đương phương án.
· Ảnh hưởng sau đó và giá cho các vật tư khác
· Chỗ thay đổi nào được chấp nhận, sẽ không phải trả thêm phí cho những thay đổi tiếp theo đó dựa theo phạm vi làm việc đã đề ra hoặc các tài liệu hợp đồng khác nhằm giúp thao tác thay đổi đồng bộ với thiết bị và vật liệu trong đặc tính kỹ thuật. 
· Nếu thiết bị được thay khác so với trình bày trên bản vẽ thì được chấp nhận, chuẩn bị khi có yêu cầu, bố trí thiết bị không thêm phí. Đưa ra cách bố trí rõ ràng, cao độ và các mặt cắt, thay đổi toàn bộ chi tiết thiết bị kể cả kích cỡ. Cho xem vị trí thay đổi ống dẫn, ống và dây và ảnh hưởng của những thay đổi này trong tòa nhà. Các bản vẽ đều có tỷ lệ 1:50.
· [bookmark: _heading=h.ucbv0dspe72t]Có quyền chấp nhận hoặc từ chối hoặc chấp nhận bất kỳ thay đổi nào.
1.1.12. Mẫu
· Đệ trình mẫu hoặc cung cấp hình ảnh mô hình vật liệu được đề xuất lúc Tư vấn yêu cầu, bao gồm:
· Van, tên và số liệu và thiết bị dùng để nhận dạng
· Coupling
· Giá treo, giá đỡ ống, thiết bị chèn và thiết bị buộc chặt
· Van
· Phụ kiện
· Van giảm áp
· Ống
· Thoát nước
· Đồng hồ đo nước 
· Bộ lọc
· Đồng hồ đo áp lực
· [bookmark: _heading=h.x5idrmcsjioc]Cung cấp hình ảnh mô hình của những vật liệu được đề xuất trước khi tiến hành.
1.1.13. Các bản vẽ phối hợp
· Trước khi bắt đầu công việc, đệ trình Tư vấn thẩm định, ống và thiết bị xen kẽ và các bản vẽ ống bọc ngoài cho mỗi tầng và toàn bộ công việc được đề ra trong phần này. Toàn bộ bản vẽ phải được phối hợp và chứng nhận chỉnh sửa để thẩm định.
· Toàn bộ bản vẽ phối hợp được phóng đủ tỷ lệ hiển thị các chi tiết cần thiết. Đệ trình để thẩm định, dùng cùng tài liệu như chú thích trên bản vẽ thi công.
· Chuẩn bị bản vẽ kết hợp với nhiều qui tắc, chỗ nào đối nghịch với vị trí thiết bị chống cháy, ống hoặc ống dẫn. 
· Kích thước đề xuất dùng cho khu công việc cấp nước với sự xem xét tới chiều cao tòa nhà và thiết lập các mạng lưới ống mặt dựng tòa nhà và lập đường kẻ ô.
· Chuẩn bị bản vẽ chi tiết với đầy đủ kích thước của tất cả các trục, khoảng cách ống dẫn và khoảng cách ống. Cho xem ống bọc ngoài, recessed and formed holes cần trong bê tông cho toàn bộ công việc đề ra trong phần này. Bao gồm thông tin liên quan đến hướng đi, vệ sinh, ta rô, housekeeping pads và đầu nối điện.
· Thông tin cơ bản được dùng để phát họa bản vẽ dựa trên bản vẽ thi công đã được thẩm định.
· Cung cấp bản vẽ công trình kèm chức năng của nhiều loại hình dịch vụ khi yêu cầu bởi Giám đốc dự án.
· [bookmark: _heading=h.sv9lrclvzcf7]Đệ trình danh sách hướng cửa và tủ trình bày kiểu, kích cỡ và vị trí. Toàn bộ bản vẽ phối hợp với các bản vẽ chi tiết kiến trúc và đối chiếu cách bố trí trần trước khi đệ trình.
1.1.14. Bản vẽ hòan công
· Đáp ứng các yêu cầu tổng hợp và điều kiện bổ sung.
· Lưu trữ đúng và cất bản vẽ tại công trường và luôn sẵn sàng để kiểm tra.
· Lộn ngược ống chôn dưới đất tại nơi vào/ra của tòa nhà và below floor slab tại mỗi ngã, nâng bệ, đổi hướng cũng như 03 điểm giao nhau trên một đường thẳng.
· Chỉ vị trí hướng cửa và hướng tủ và đánh dấu thiết bị và cấu tạo mà chúng được dùng.
· [bookmark: _heading=h.fj8nncuhx6uf]Đệ trình 10 bộ bản vẽ hòan công khổ A1, và 1 đĩa CDROM của bản vẽ hòan công đó. 
1.1.15. Cẩm nang vận hành và bảo trì
· Đáp ứng các yêu cầu tổng quát và đều kiện bổ sung.
· Đệ trình 03 bản sao để thẩm định ít nhất 10 tuần trước ngày kết thúc.
· Đảm bảo thuật ngữ dùng trong cẩm nang phải đúng, phù hợp.
· Mỗi cẩm nang chứa thông tin sau:
1.	Khi mô tả một hệ thống phải kèm mô tả các phần bộ phận chính của hệ thống đó.
2.	Bộ bản vẽ về thiết bị
3.	Cẩm nang chỉ dẫn lắp đặt thiết bị khởi động và thao tác vận hành của Nhà sản xuất
4.	Danh sách các chi tiết phụ tùng dự phòng đề nghị của Nhà sản xuất thiết bị.
5.	Sơ đồ đi dây của thiết bị.
6.	Danh sách đánh dấu nhận dạng thiết bị có số hiệu.
7.	Sơ đồ công nghệ  và bảng liệt kê các hành động của các van
8.	Báo cáo cuối cùng về cân bằng
9.	Qui trình xử lý nước và kiểm tra
10.	Các bản vẽ về kiểm soát, trình tự vận hành
[bookmark: _heading=h.u7fm6dazo92k]11.	Kéo dài hồ sơ bảo hành nếu cần.
1.2. Sản phẩm
1.2.1. [bookmark: _heading=h.yjseoi3tw57]Thiết bị và vật liệu
· Cung cấp các sản phẩm và vật liệu mới, sạch, không bị khuyết tật không bị hư và không bị ăn mòn.
· Sản phẩm và vật liệu không chứa amiăng, PCB, CFCs, Halons hoặc bất kỳ vật liệu nào được lắp đặt được cơ quan chức năng xem là có hại.
· Thay thế các vật liệu kém chất lượng và thực hiện lại công việc sai. Theo chỉ đạo của Kỹ sư hoặc người có quyền đại diện.
· Cung cấp bảng tên/ dữ liệu cho các phần bộ phận chính của thiết bị với tên Nhà sản xuất. Số kiểu, số hiệu, công suất và tính năng điện và được dán ở nơi dễ thấy.
· Việc lắp đặt vật tư và thiết bị được thực hiện bởi những người có tay nghề tương thích.
· Giữ tính chất không đổi của Nhà sản xuất đối với thiết bị có cùng ứng dụng và kích thước tương tự.
· Bôi trơn thiết bị ở chỗ yêu cầu.
· Theo hướng dẫn lắp đặt, nối, và điều chỉnh thiết bị của Nhà sản xuất. Cung cấp bản sao hướng dẫn thiết bị trong quá trình lắp đặt.
· Khi tiến hành kiểm tra xuất xưởng của thiết bị cần có mặt của đại diện của Chủ đầu tư để chứng nhận. Chi phí đi lại và ăn ở do Nhà thầu chịu.
· Lập danh mục, xác định rõ công suất, định mức thiết bị dùng cho điều kiện ngoài trời tại công trường. Đối với thiết bị có nhạy cảm với môi trường cần tính suy giảm công suất phương pháp có ghi trong đệ trình.
· Độ kín ẩm cho thiết bị điện được lắp trong phòng thiết bị cơ khí sẽ theo tiêu chuẩn IP54. Độ kín ẩm cho thiết bị điện được lắp đặt ngoài trời sẽ theo tiêu chuẩn IP65.
· [bookmark: _heading=h.6xd21zr13yvb]Thiết bị tiêu thụ năng lượng phải dáp ứng các qui định năng lượng địa phương.
1.3. Thực hiện
1.3.1. [bookmark: _heading=h.hlee18qy7j7i]Nghiệm thu kiểm tra và chứng nhận
· Kiểm tra định kỳ tiến độ công việc sẽ được thực hiện như đã ghi chép trong tài 
liệu hợp đồng.  Báo cáo những thiết sót và chỉnh sửa ngay những thiếu sót đó.
· Đáp ứng các yêu cầu về luật, ký hiệu, qui chế, qui định và qui chuẩn và của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
· Chỗ nào tài liệu hợp đồng, hướng dẫn hoặc Chính quyền yêu cầu công việc cần được chạy thử, kiểm tra hoặc chấp thuận, thì đưa ra thông báo ghi đầy đủ xác định ngày giờ kiểm tra.   
· Không đụng đến toàn bộ công việc mà chưa cho phép cho đến khi Tư vấn yêu cầu, không tính phí Chủ đầu tư đối với thí nghiệm và lưu kho.
· Chứng nhận thiết bị và diễn biến đáp ứng toàn bộ yêu cầu công việc của cơ quan chức năng.
· [bookmark: _heading=h.evh4vbpgmqoj]Chỉnh sửa các thiếu sót, lỗi ngay khi có thông báo.
1.3.2. Dịch vụ tạm thời
· Cung cấp dịch vụ cơ tạm thời dựa theo các yêu cầu của phần trên.
· Nối với nguồn điện tạm thời và cung cấp các kết nối mở rộng theo đặc tính kỹ thuật cơ.
· Lắp đặt và bảo trì tạm thời dịch vụ phòng cháy theo yêu cầu cơ quan chức năng.
· Khi dịch vụ cấp nước được lắp đặt, thì sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho các Nhà thầu khác.
· Xúc tiến vận hành cần thiết để kiểm tra, thử nghiệm và cân bằng sau khi văn bản  chấp thuận cho phép hệ thống khởi động. Cần lưu ý bảo vệ thiết bị tránh hư hỏng và ngăn bụi bay ra từ hệ thống ống.
· [bookmark: _heading=h.jz3assdrgrnl]Không được dùng hệ thống cấp nước, hệ thống sưởi hoặc hệ thống máy lạnh đối với dịch vụ tạm thời trong quá trình thi công, ngoại trừ văn bản cho phép từ Tư vấn.
1.3.3. Cắt bỏ và chắp vá
· Gửi thông báo đến tất cả Nhà thầu về lỗ mở cần cho công việc đề ra trong phần này. Cung cấp chính xác chi tiết vị trí và kích cỡ và phải chịu phí cắt bỏ và chấp vá đó.
· Công việc hiện giờ, cắt bỏ, chấp vá và khôi phục công việc hoàn thiện trở về trạng thái ban đầu sẽ được thực hiện bởi các Nhà thầu theo chi phí của đặc tính kỹ thuật này.
· Phải có văn bản chấp thuận của Tư vấn trước khi cắt bỏ lỗ mở xuyên qua cuối kết cấu.
· [bookmark: _heading=h.lwx62blpdz5o]Ở chổ nào, công việc mới kết nối với công việc đã có và ở chỗ nào công việc của thay đổi, việc cắt, chấp vá và khôi phục phản với hiện trạng.
1.3.4. Bảo vệ
· Phải có biện pháp bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng. Luôn giữ toàn bộ thiết bị khô ráo và sạch sẽ.
· Keo bọc bảo vệ các chổ hở của thiết bị, ống và ống dẫn với các đầu bịt hay tấm plat-tic cho đến khi kết nối cuối cùng được thực hiện.
· Sửa bất kỳ hư hỏng nào xảy ra do lưu kho không đúng, bảo quản hoặc lắp đặt thiết bị và vật liệu.
· [bookmark: _heading=h.du3ve59skdk8]Bảo vệ thiết bị, ống và  lắp đặt tạm thời khỏi bị  hư hỏng do thời tiết.
1.3.5. Sử dụng tạm thời và thử nghiệm trước
· Có văn bản cho phép sử dụng và kiểm tra thiết bị và hệ thống cố định từ Tư vấn Giám sát trước khi Tư vấn chấp nhận chính thức.
· Tư vấn có thể sử dụng thiết bị và hệ thống cho mục đích thử nghiệm trước khi chấp nhận. Cung cấp lao động, nhiên liệu, vật liệu và dụng cụ yêu cầu cho việc thử nghiệm. Sửa lại công việc còn dang dỡ ngay lập tức nhằm đáp ứng nhu cầu của Tư vấn Giám sát.
· Bảo vệ các chổ mở, hở của thiết bị và hệ thống tránh bụi, dơ và những vật lạ khác bên ngoài lọt vào trong quá trình sử dụng tạm thời.
· Vệ sinh lại thiết bị và hệ thống đã được sử dụng trước khi chấp nhận.
· [bookmark: _heading=h.5g2v3vrzgr10]Bảo hành, bao gồm thời gian và ngày bắt đầu, nhưng không làm ảnh hưởng đến ngày khởi động thiết bị.
1.3.6. Kết thúc
· Dọn dẹp lấy ra các mảnh vụn bên trong hệ thống và thiết bị.
· Sửa chửa các lổi thiếu sót và hoàn tất công việc trước khi đệ trình yêu cầu nghiệm thu chính thức.
· Tuân theo hướng dẫn bằng văn bản của Nhà sản xuất liên quan đến bôi trơn bạc đạn. Chùi dầu mỡ ổ đỡ bạc đạn và cho dầu mỡ nối vào trước khi chạy thiết bị.
· Điều chỉnh dây căn vừa phải.
· Kiểm tra cách chỉnh tất cả các bên theo dung sai cho phép của Nhà sản xuất.
· Tháo tất cả các nắp và vật dụng bảo vệ tạm thời
· Lau chùi bỏ dầu mở trên thiết bị và đế, bệ.
· Vệ sinh toàn bộ thiết bị và phụ kiện.
· Lấy ra, làm sạch và lắp lại các màng lọc của bộ lọc trên đường ống.
· [bookmark: _heading=h.nqdd0dino9xm]Để công việc trong một trật tự làm việc mới.
1.3.7. Hướng dẫn và bàn giao cho chủ đầu tư
· Đệ trình Chủ đầu tư các bản danh sách kiểm tra cho mỗi hệ thống hay phần thiết bị, chỉ ra rằng toàn bộ phần, bộ phận đã được kiểm tra và hoàn tất.
· Hướng dẫn Chủ đầu tư thấu đáo về an toàn và vận hành của thiết bị và hệ thống.
· Sắp xếp và trả phí dịch vụ cho người đại diện Nhà sản xuất hướng dẫn Chủ đầu tư cách lắp đặt các phần hạng mục chuyên dụng.
· Đệ trình, toàn bộ kết quả hướng dẫn gửi đến Chủ đầu tư. Đối với mỗi giai đoạn hướng dẫn, cung cấp dữ liệu sau:
· Ngày
· Thời hạn
· Hệ thống hoặc thiết bị liên quan
· Tên người hướng dẫn
· Tên người đang chịu trách nhiệm hướng dẫn
· Giới thiệu những người khác.
· Đệ trình giấy chứng nhận kiểm tra hoàn tất khóa huấn luyện đến Tư vấn Giám sát trước khi cấp chính thức.
· Tham dự khóa hướng dẫn trong vòng 05 ngày theo lịch yêu cầu của Chủ đầu tư.
· [bookmark: _heading=h.hqza6tew03v]Băng video có chứa tất cả bài học hướng dẫn và sao lại một cuộn gửi Chủ đầu tư khi kết thúc khóa đào tạo.
1.3.8. Bảo vệ tài sản chủ đầu tư
· Theo sát các yêu cầu của Chủ đầu tư.
· Bàn bạc với Chủ đầu tư về kế hoạch liên quan, bụi, kiểm soát ồn trước khi tiến hành công việc bên trong hoặc sát bên các cơ sở tiện ích khác có thể làm ảnh hưởng đến các cơ sở tiện ích đó hoặc của những người cư ngụ trong đó.
· Công việc tiến hành không gây ồn ào hoặc làm phiền người xung quanh. 
· Cung cấp những biện pháp để duy trì an ninh, an toàn.
· Chỉ có thang máy băng tải hoặc thang cuốn chỉ dành cho Nhà thầu  sử dụng di chuyển nhân lực và vật liệu trong tòa nhà. Bảo vệ các vách của thang máy vận chuyển người, việc này cần phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi dùng. Chịu trách nhiệm về các hư hỏng, an toàn thiết bị và sự quá tải của thiết bị hiện có.
· Cung cấp màn ngăn bụi tạm thời, làm hàng rào và gắn biển cảnh báo ở những nơi mà công việc nâng cấp và thay đổi sát  bên khu vực sinh hoạt trong quá trình thi công.
· Các bản vẽ phải chỉ rõ tương đối vị trí thiết bị được chôn dưới đất và thiết bị nằm bên trên mặt đất. Tránh làm hư các dịch vụ hiện có. Chịu phí sửa chữa và thay thế.
· Thông báo Tư vấn Giám sát ngay khi dịch vụ không biết đã không được tính tới và chờ hướng dẫn.
· [bookmark: _heading=h.61nkogxtsek0]Chủ đầu tư chấp nhận chịu phí phát sinh về sửa chửa và vệ sinh thiết bị...kết quả từ các lỗi sai sót không phù hợp với các yêu cầu trên.
2. CÁC HẠNG MỤC CẤP VÀ THOÁT NƯỚC
2.1. [bookmark: _heading=h.xnyks5ke6mbz]Hệ thống cấp nước
· Hệ thống cung cấp nước sạch sử dụng .
· Phòng bơm, các loại bơm vận chuyển nước.
· Bể chứa nước sạch.
· [bookmark: _heading=h.972q1h73zi09]Hệ thống cấp nước hồ bơi. 
2.2. Hệ thống thoát nước
· Hệ thống thoát nước mưa cho tòa nhà.
· Hệ thống thoát nước vệ sinh, hệ thống thoát chất thải rắn và nước tiểu.
· Hầm tự hoại.
[bookmark: _heading=h.utewj1tmnuh6]-  Hệ thống xử lý nước thải.
3. CÁC QUI ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN 
· Các tiêu chuẩn, qui phạm và đặc tính kỹ thuật áp dụng trong công trình gồm:

· TCVN 4474 : 1987: Tiêu chuẩn thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 4473:1988: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong
· TCVN 4513 : 1998   Tiêu chuẩn cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 6772 : 2000   Chất lượng nước - nước thải sinh hoạt - giới hạn ô 					nhiễm cho phép.
· TCXD 51:1984	Thóat nước-Mạng lưới bên ngoài và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế
· TCXD 33:2006  Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế
· BS EN 12200-1:2000 	Hệ thống ống nhựa thoát nước mưa nổi ngoài trời;
· BS EN 1329-1:2000 	Hệ thống ống nhựa thoát nước thải và nước mặt đất (nhiệt độ thấp và cao) bên trong toà nhà;
· BS EN 1453-1	Hệ thống ống nhựa có ống đặt âm tường kết cấu thoát nước thải và nước mặt đất (nhiệt độ thấp và cao) bên trong tòa nhà;
· BS 1401	Hệ thống ống nhựa cho ống thoát nước vệ sinh và nước thải thi côâng ngầm không có áp lực;
· BS 3506  	Tiêu chuẩn kỹ thuật ống uPVC sử dụng trong côâng nghiệp;
· BS 4346	Nối ống và phụ kiện sử dụng cho ống áp suất uPVC;
· BS 5911: Part 2		Yêu cầu kỹ thuật của hố thăm;
· Các tiêu chuẩn AS có liên quan;
· [bookmark: _heading=h.63co8w6vei5l]Các quy định khác của chính quyền.
4. MÔ TẢ HỆ THỐNG
4.1. [bookmark: _heading=h.f9hpbhmv6bb8]Hệ cấp nước
4.1.1. [bookmark: _heading=h.c4u43e65pkm7]Giới thiệu chung
· Hệ thống cấp nước là một hệ thống bao gồm tất cả các đường ống, thiết bị dùng để phân phối và vận chuyển nước đến các đối tượng dùng nước. Hệ thống cấp nước hoàn chỉnh bao gồm mạng lưới cấp nước bêân ngoài và mạng lưới cấp nước bên trong.
· Mạng lưới cấp nước bên ngoài bao gồm ống cấp nước thành phố thường được nối với mạng lưới cấp nước bêân trong thôâng qua hệ thống van chặn và đồng hồ nước.
· [bookmark: _heading=h.blojfwp7p2we]Mạng lưới cấp nước bên trong bao gồm tất cả các đường ống và thiết bị dùng để phân phối và vận chuyển nước đến các đối tượng dùng nước bêân trong tòa nhà (ví dụ: bồn cầu, lavabôâ, vòi rửa sàn …)
4.1.2. Môâ tả hệ thống
· Hệ thống cấp nước cho công trình là mạng lưới cấp nước bên trong tòa nhà và mạng lưới này được nối với mạng lưới cấp nước bên ngoài của thành phố thông qua hệ thống van chặn và đồng hồ nước. Hệ thống cấp nước bên trong nhà bao gồm:
· Hệ thống bể chứa nước tầng hầm và mái:
· Bể chứa nước ngầm: có dung tích 580m3 kết hợp chứa nước chữa cháy và sinh hoạt, trong đó dung tích nước sinh hoạt là 410 m3, đặt tại tầng hầm của tòa nhà.
· Bể nước mái: 2 bể dung tích 60m3 và 1 bể dung tích 42m3 đặt tại tầng mái.
· Bể nước ngầm và bể nước mái được đúc bê tông, gồm có nắp đậy (main hole cover) được làm bằng gang. Hệ thống ống chờ xuyên thành bể được lắp sẵn khi đổ bê tông thành bể. Ống xuyên thành bể được chọn là thép không gỉ (Stainless steel) gồm có: ống nước vào, ống nước ra, ống xả đáy, ống xả tràn, ống thông hơi, ống nối giữa các hồ, ống chờ lắp kính thăm mực nước, ống bao lắp bộ khống chế mực nước (floatless flow switch).
· Bồn nước nóng: dung tích 80 lít lắp đặt tại mỗi căn hộ.
· Mạng lưới cấp nước cho cao ốc bao gồm:
· Các đường ống chính và phụ được nối với nhau thông qua các nối, van, motorize valve, bộ giảm chấn (hammer water).
· Các hệ thống điều chỉnh áp lực (bình giãn nở, công tắc áp suất) các hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước (công tắc mực nước, van phao …) và hệ thống điều khiển bơm bằng điện.
· Cụm bơm cấp nước lên các tầng mái gồm có 2 bơm vận chuyển (transfer pump) 81m3/h@110mH2O, chạy luân phiên.
· [bookmark: _heading=h.3798bxvxi7oo]Cụm bơm tăng áp gồm 6 bơm tăng áp (booter pump) 5.4m3/h@ 15mH2O chia làm 3 cụm mỗi cụm 2 bơm tăng áp cho các tầng từ tầng 21 đến tầng 25, chạy luân phiên.
4.1.3. Nguyên lý mạng lưới cấp nước:
·  Nước từ mạng lưới cấp nước bên ngoài thành phố được cấp đến bể chứa nước ngầm 410m³ bên dưới tầng hầm thông qua hệ thống van chặn và đồng hồ nước. Bể nước ngầm này có một ngăn và có hệ thống điều chỉnh mực nước (van phao).
·  Từ đây, nước được bơm lên các bể nước mái thông qua cụm bơm đẩy. Ở bể tầng mái sẽ có gắn thiết bị báo mực nước thông qua bảng điện điều khiển sẽ tác động cho van điện (motorize valve) mở bơm hoạt động. Khi nước đầy thiết bị báo mực nước sẽ gửi tín hiệu đóng van điện và bơm. Các bể mái này cung cấp nước cho các tầng dưới theo qui tắc chảy trọng lực. Đối với các tầng căn hộ từ tầng 21 đến tầng 25 sẽ dùng bơm tăng áp được điều chỉnh bằng bình giãn nở.
· [bookmark: _heading=h.kmvrujvxvmhs]Các bình nước nóng lắp đặt tại căn hộ sẽ cung cấp nước nóng cho các bồn tắm trong mỗi căn hộ.
4.1.4. Qui định chung
[bookmark: _heading=h.pvny6ctw1yfm]OÁng
a. Vật liệu đường ống.
· Dùng ống tráng kẽm cho mạng lưới cấp nước thành phố.
· Tất cả các đường ống cấp nước lạnh bên trong công trình đều sử dụng ống PPR-PN10 và kết nối bằng nung nóng chảy ống bằng điện trở.
· Tất cả các đường ống cấp nước nóng bên trong công trình đều sử dụng ống PPR-PN20 và kết nối bằng nung nóng chảy ống bằng điện trở.
b. Vận tốc và đường kính ống:
· Vận tốc tối đa trong các đường ống cấp nước là 2,0(m/s).
· Đường kính ống đứng cấp nước lạnh lên tầng thượng là DN110
· Đường kính ống cấp nước xuống cho các tầng phụ thuộc vào số lượng thiết bị dùng nước của từng tầng.
· [bookmark: _heading=h.1uqpulj6vs9g]Đường kính ống nước cấp cho từng thiết bị là DN20.
Van
a. Vật liệu
· Các loại van có đường kính DN≤50 đều sử dụng van đồng, được nối bằng ren.
· Các van có đường kính DN≥65 đều sử dụng van gang, được nối bằng mặt bích.
b. Áp suất
· Van cổng: DN65 và nhỏ hơn, chịu áp lực tối thiểu 0.69MP (100psi) được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS B2011.
· Van kiểm tra: DN65 và nhỏ hơn chịu áp lực 1.37MPa(199psi) được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS B2011.
· Van cầu : DN32 và nhỏ hơn chịu áp lực 0.69MPa(100psi) được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS B2011.
Van điện từ(motorize valve):
Bộ van điện từ được lắp ở những nơi ghi trên bản vẽ. Mỗi van điện từ phải kèm với ống, van chặn, van điện từ, van bypass và các thứ tương tự.
Van điện từ được lắp đặt cho mục đích điều khiển lưu lượng nước cấp cho các tầng nhà. Khi lưu lượng nước sử dụng tăng, mực nước trong các bể nước mái thấp van điện từ mở ra, máy bơm chuyển nước hoạt động. Khi lưu lượng nước sử dụng giảm hoặc không sử dụng, mực nước trong các bể nước mái cao van điện từ đóng lại, bơm chuyển nước ngừng hoạt động.
· Kiểu van có hai hướng.
· Nguồn điện sử dụng là điện xoay chiều 230v.
· Vật liệu bằng đồng thau
· Áp suất làm việc PN16/250psi
· Phải đạt Tiêu chuẩn IP 30, DIN40050 
· Nối bích theo tiêu chuẩn ANSI 
Van giảm áp: 
· Bộ van giảm áp phải được lắp ở những nơi ghi trên bản vẽ. Mỗi van giảm áp phải kèm với ống, van chặn, bộ lọc Y, van điều khiển áp suất, van bypass, van xả an toàn, đồng hồ áp suất và các thứ tương tự. 
· Van giảm áp được lắp đặt cho mục đích giảm áp suất nước ở phía sau van đến giá trị quy  định cho cả hai trường hợp có dòng chảy và không có dòng chảy. 
· Yêu cầu kỹ thuật khác: 
· Phải bảo đảm lưu lượng 9 l/s cho cỡ van 3”   
· Chỉnh áp tới 5 bar hoặc hơn
· Cho áp chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra nhỏ hơn 1 bar
· [bookmark: _heading=h.hgwpseboslia]Nối bích theo tiêu chuẩn ANSI 
Thiết bị ngăn chặn chảy ngược
· Lắp các thiết bị ngăn chặn sự chảy ngược ở phía trước các thiết bị vệ sinh ở nơi nào có khả năng xảy ra sự chảy ngược. Ví dụ van xả bồn tiểu, bồn rửa giẻ lau. 
[bookmark: _heading=h.fonrx02fdx2a] Hộp van 
a. Tổng quát
Các van chôn dưới đất phải được lắp đặt trong hộp van nhằm để bảo vệ các van này tránh được các tác nhân gây hại trong môi trường.
b. Cách lắp
[bookmark: _heading=h.qdhbou6vhfqe]Đặt ở dưới mỗi hộp một ống uPVC để làm khuôn cho tay van có thể lắp vào dễ dàng. Bêân trên hộp đổ bê tôâng có chừa lỗ 150 sau đó làm một nắp bằng bêâ tông đậy lại sao cho phẳng với mặt đường. 
 Hố van
a. Tổng quát 
Lắp các đồng hồ âm, van chặn, van điều khiển trong hố bê tông có nắp đậy lấy ra được. 
b. Kết cấu 
Phải có khoảng hở 300mm giữa thành hố van và xung quanh thiết bị và phải chống thấm cho hố để đảm bảo độ bền của thiết bị.
c. Lắp đặt
- Đáy phải nghiêâng về phía có hệ thống xả nước mưa.
[bookmark: _heading=h.b5fs2v7umyq5]- Xây tường chung quanh hố cao hơn mặt đất 50mm, sau đó đúc nắp hố và làm phẳng mặt. 
Ống nối mềm
· Khớp nối mềm phải là loại hai vỏ gợn sóng, kích thước bằng đường ống, được làm bằng cao su có thể chịu được lực chảy và áp suất làm việc và áp suất đột ngột thường thấy trong nhiều hệ thống nước và áp suất phải được định mức ở 150% áp suất làm việc. 
· Tất cả khớp nối mềm phải có mặt bích theo chuẩn ANSI và phải phù hợp để nối ống và thiết bị. 
· [bookmark: _heading=h.kkzftsraeyfn]Giữa hai mặt bích của nối mềm phải có thanh khống chế (control rod)
Bộ lọc nước trên đường ống (Ytrainer )
· Đối với đường ống có đường kính danh nghĩa từ 15mm đến 50mm các bộ lọc phải là loại đầu ren, thân đồng thau kiểu Y có màng lọc bằng đồng thau hoặc thép không rỉ. 
· Đối với đường ống có đường kính danh nghĩa từ 65mm trở lên, bộ lọc phải là loại có mặt bích theo chuẩn ANSI. 
· [bookmark: _heading=h.1dplk5wyhlsl]Bộ lọc phải có lỗ lọc có đường kính không lớn hơn 2mm.  
Bình giản nở
· Bình giản nở kiểu kín, loại màng được nạp khí Nitrogen, bình được trang bị 1 van an toàn và 1 áp kế.
· Dung tích 2000 lít, áp lực làm việc 6 bar.
· [bookmark: bookmark=id.b92zzdozlr8g]Dung tích 1000 lít, áp lực làm việc 4 bar.
· [bookmark: _heading=h.3n2p1pw1bkeg]Phải được chứng nhận của W.R.C (Water Research Center) và phải đạt Tiêu chuẩn DIN 4807.
Công tắc áp suất  
· Các công tắc áp suất phải là loại chỉnh chênh lệch, có nắp che chống nước. Chúng phải là loại vận hành bằng điện cho màng, ống nhúng co giãn hay ống bourdon và phải có bộ phận điều chỉnh điểm cài đặt kết hợp với thiết bị trễ thời gian.  
· Dải áp suất phải là hệ mét và không được vượt quá áp suất làm việc tối đa hoặc chênh lệch áp suất tối đa của điểm đo trên ống là 50%.  
· [bookmark: _heading=h.ar6uy8bxiwtv]Công tắc áp suất phải có đủ độ nhạy để phát hiện điều kiện chỉ có một đầu phun đang hoạt động.  
Đồng hồ áp suất  
· Các đồng hồ áp suất phải được lắp đặt ở các vị trí ghi trên bản vẽ và ở các vị trí cần giám sát áp suất. Chúng phải phù hợp với tiêu chuẩn BS 1780:1985 và phải có đường kính mặt  là 100mm. 
· Đồng hồ áp suất phải có thang chia có trị số không quá 20kPa cho trị số thang chia  tối đa 1000kPa, không quá 50kPa cho trị số thang chia tối đa1600kPa, không quá 100kPa cho trị số thang chia tối đa trên 1600kPa. Trị số thang chia tối đa của đồng hồ phải là 150% của áp suất làm việc tối đa có liên quan.  
· Các đồng hồ áp suất phải có thể tháo ra mà không làm xáo trộn việc lắp đặt.  
· Khi có hiện tượng áp suất nhồi, phải lắp thêm một nút giảm rung bằng thép không rỉ cùng với đồng hồ áp suất. 
· [bookmark: _heading=h.xayo35wbwwhi]Tất cả đồng hồ phải có kim đen, đỏ chỉ quá áp và kim đỏ chỉ áp suất làm việc bình thuờng.
Lắp đặt hệ thống
a. Đường ống cấp nước
· Đường ống cấp nước chính của công trình được nối với mạng lưới cấp nước của thành phố thông qua van chặn và đồng hồ nước. Ngoài ra, còn có các đường ống cấp nước lên bể nước mái và đường ống cấp cho các tầng và các đường ống cấp nước vô các thiết bị dùng nước.
b. Phụ kiện
- Trong quá trình lắp đặt đường ống, có một số đoạn ta phải dùng các phụ kiện như là co, tê, nối giảm hoặc van để nối chúng lại với nhau. Các van chặn thường được đặt ngay đầu các đường ống cấp nước vào các tầng lầu và chổ rẽ nhánh từ đường ống chính đến đường ống phụ. 
- Các van góc phải được lắp đặt chung với thiết bị vệ sinh. Các vòi tưới cây và vòi rửa sàn tầng hầm phải gắn van tại đầu ra. Lắp đặt các thiết bị trêân tùy vị trí và mục đích sử dụng, loại chống văng, loại có tay cầm bằng nhựa, loại có tay cầm và thân bằng thau mạ crôm… 
c. Cụm bơm
- Cụm bơm vận chuyển trong công trình được lắp đặt ở tầng hầm.
- Cụm bơm tăng áp được lắp đặt ở tầng kỹ thuật mái.
+ Thông số kỹ thuật :

	Stt
No.
	Tên bơm
Equipment name
	Kí Hiệu Identify
	Q
(m³/h)
	H
(m)
	P
(kW)
	Phase

	Hz

	1
	Bơm Vận Chuyển
 Transfer Pump
	TP-01-BF
	81
	110
	45
	3
	50

	2
	Bơm Vận Chuyển
 Transfer Pump
	TP-02-BF
	81
	110
	45
	3
	50

	3
	Bơm tăng áp
 Booster Pump
	BP-01-RF
BP-02-RF
	5.4
	15
	0.55
	3
	50

	4
	Bơm tăng áp
 Booster Pump
	BP-03-RF
BP-04-RF
	5.4
	15
	0.55
	3
	50

	5
	Bơm tăng áp
 Booster Pump
	BP-05-RF
BP-06-RF
	5.4
	15
	0.55
	3
	50



d. Bể chứa nước 
- Gồm bể chứa nước ngầm dưới tầng hầm có dung tích 410m³ và các bể chứa nước trên tầng mái có dung tích 60 m3/bể và 42 m3/bể.
e. Giới hạn của việc sử dụng ống PPR
[bookmark: _heading=h.71fm3sl3qo9r]Theo hướng dẫn của Nhà chế tạo. 
Vệ sinh, súc rửa và tẩy uế đường ống nước cấp
- Tiến hành công việc cẩn thận và vệ sinh sạch hệ thống đường ống trong giai đoạn lắp đặt và sau khi lắp đặt. Bịt kín tất cả các đầu ống hở trong lúc tiến hành lắp đặt nhằm ngăn ngừa các vật lạ khác lọt vào ống.
- Súc rửa toàn bộ hệ thống bằng nước lạnh, bảo đảm rằng các chất bẩn, 
cặn bã được thoát hết.
- Sau khi đã hoàn thiện công tác thử áp lực nước và làm vệ sinh hệ thống đường ống như chỉ dẫn trên, sẽ tiến hành khử trùng theo các yêu cầu của các tiêu chuẩn tham khảo trên. Sau đó lập lại công tác thử cho đến khi các kết quả đạt như yêu cầu.
	- Bảo đảm rằng các van cách ly hay van một chiều kiểm tra không bị rò rỉ, 
[bookmark: _heading=h.9w3vzde9564w]dung dịch khử trùng không lọt sang các phần khác của hệ thống đường ống.
4.2. Hệ Thoát Nước Thải
4.2.1. [bookmark: _heading=h.531ao2rv09up]Mô tả hệ thoát nước thải

[bookmark: _heading=h.20k5dxt7h1fb]Phạm vi công việc của hệ thống thoát nước thải bao gồm việc cung cấp và lắp đặt hệ thống nước thải vệ sinh và hệ thống thông hơi, tất cả các thiết bị vệ sinh và phụ kiện, hệ thống ống thoát nước thải vệ sinh dưới đất bao gồm cả hố thăm, hầm tự hoại, bể xử lý sinh học, tuyến ống thoát, khung và nắp đậy, đào đất, đóng cọc bê tông, san lấp, tái lập bề mặt ban đầu và đấu nối hố ga vào hệ thống công cộng.
4.2.2. Nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt và nước thải từ các thiết bị vệ sinh sẽ theo các ống thu nước thải đổ về hầm tự hoại của mỗi khối tòa nhà. Nước thải sau khi được xử lý tại các bể tự hoại sẽ tiếp tục được bơm về bể điều hòa. Nước thải từ nhà bếp được đưa vào bể tách dầu mỡ trước khi cho qua bể điều hoà. Mục đích của bể điều hòa là điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ chất thải trong nước. Bể điều hòa được thiết kế với dung tích thích hợp để đảm bảo khả năng chứa lượng nước dư khi lưu lượng nước thải ra từ quá trình sinh hoạt, mà lượng nước đó lớn hơn lưu lượng trung bình của hệ thống bơm. Và bổ sung lưu lượng khi nước thải ra từ quá trình sinh hoạt nhỏ hơn lưu lượng trung bình của hệ thống xử lý. Hóa chất điều chỉnh pH cũng được đưa vào nhằm ổn định nồng độ của nước thải và giúp cho công đoạn xử lý tiếp theo hiệu quả hơn.
Lượng nước thải sinh ra trong quá trình sinh hoạt chung của tòa nhà có thành phần và tính chất khác nhau. Thành phần và nồng độ ô nhiễm trong nước biến đổi phụ thuộc vào lượng nước sử dụng vào những mục đích khác nhau. Trong bể điều hòa, nước được xáo trộn bởi các máy sục khí nên mức độ dao động của thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải được giảm đáng kể, nước thải sau khi qua bể điều hòa có thành phần tương đối ổn định, do đó đảm bảo được hiệu xuất làm việc của các thiết bị sau đó.
Ngoài ra, khi sục khí trong bể điều hòa còn làm giảm mùi hôi thối sinh ra do sự phân hủy tự nhiên các chất hữu cơ có trong nước thải dưới điều kiện kỵ khí.
Nước thải sau khi được điều hòa được bơm sang bể Aerotank. Tại đây, nước thải đưa vào trong công trình xử lý bằng phương pháp sinh học trong điều kiện có cung cấp khí oxy, các chất bẩn hữu cơ ở trạng thái hòa tan, keo và không hòa tan phân tán nhỏ sẽ được hấp phụ lên bề mặt tế bào vi khuẩn. Sau đó chúng được chuyển hóa và phân hủy nhờ vi khuẩn. Quá trình này gồm 3 giai đoạn:
-  Giai đoạn oxy hóa chất hữu cơ
Enzyme


   CxHyOz                    CO2  +  H2O  +  OH
-  Giai đoạn tổng hợp tế bào
Enzyme


   CxHyOz + NH3 + O2             Tế bào vi khuẩn + CO2 + C5H7NO2 + H2O + OH
-  Giai đoạn phân hủy nội bào
Enzyme


    C5H7NO2                5 CO2  + 2H2O  +  NH3  +  OH
Nước thải sau khi qua bể Aerotank tự chảy sang bể lắng sinh học. Bể lắng có nhiệm vụ lắng bùn hoạt tính. Phần nước trong được dẫn sang bể khử trùng. Bùn hoạt tính một phần tuần hoàn lại bể Aerotank, một phần được đưa sang bể chứa bùn gọi là bùn dư.
Những cặn không thể lắng được ở bể lắng sinh học, một lần nữa được lọc qua thiết bị lọc áp lực. Bùn sau khi lọc cũng được dẫn về bể chứa bùn. Nước sau lọc được khử trùng bằng hóa chất chlorine; đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải ra nguồn tiếp nhận.
[bookmark: _heading=h.7frbn35d0hjh]Bùn dư trong quá trình xử lý được chuyển về bể chứa bùn, nước trong được tuần hoàn lại bể điều hòa, tiếp tục cho quá trình xử lý bậc 2. Bùn được lắng trong bể chứa bùn được hút định kỳ nhờ xe hút bùn.
4.2.3. Hệ thông hơi
[bookmark: _heading=h.10riov9u2t3i]Hệ này là hệ thông hơi đầy đủ, mỗi nhánh của thiết bị hoặc nhóm thiết bị cùng độ cao hoặc ống xả đều được thông hơi bằng một hoặc một nhóm ống thông hơi nối tới trục thông hơi chính. Riêng hệ thống xử lý nước thải sinh học (ở tầng hầm) được thông hơi cưỡng bức, dùng quạt hút khí thải từ hầm xử lý và đẩy lên qua mái của tòa nhà bằng một ống thông hơi riêng biệt.
4.2.4. Qui định chung
1. Ống
Ống uPVC và phụ kiện theo tiêu chuẩn AS1260 và được lắp đặt sao cho tránh tia UV làm suy giảm chất lượng, các mối nối theo tiêu chuẩn AS3879. Ống đứng và ống nhánh nối từ các thiết bị vệ sinh thoát nước thải phải chịu được áp lực cho phép tối thiểu 9bar, ống nhánh chính (ống nhánh uPVC gom từ các ống đứng trong hoặc ngoài nhà) trong hệ thoát nước thải phải đạt được áp suất cho phép 12bar. Nơi nào có chỉ định trên bản vẽ phải dùng gang hoặc đồng (AS3500), các phụ kiện, mối nối theo ISO 6594: 1983.
Kích thước ống xả
Kích thước tối thiểu của ống thoát chính là 100mm. Kích thước tối thiểu của ống thoát nhánh là 50mm.
2. Chiều sâu tối hiểu của lưng ống
Chiều sâu tối thiểu là 500mm.
3. Lắp đặt gần móng và đài cột
-  Các ống được lắp đặt gần móng và đài cột phải có vòng cách dày tối thiểu 25mm và được đổ đầy chất chống ẩm co dãn được. 
-  Ống xả khi đi qua móng phải có độ nghiêng không dưới 45 độ và phải có độ hở không dưới 25mm giữa lưng ống và cạnh dưới của móng.
4. Ống xả bên dưới mặt đất
Ống xả bên dưới mặt đất phải:
-  Phải nằm trên lớp đệm, phải thẳng và không nối kiểu chồng mí;
-  Số lượng đổi hướng là ít nhất;
-  Được bảo vệ tránh hư hại;
-  Kín nước;
-  Phải lắp co móc khi nối với các ống ở các độ cao khác nhau.
5. Ống xả bên dưới tòa nhà:
Phải:
-  Được bảo vệ phù hợp;
-  Có khớp dãn nở;
-  Được gia cố thích hợp vào kết cấu tòa nhà.
6. Hoàn thiện
Nói chung ở những nơi thấy được, phải hoàn thiện như sau: 
-  Trong phòng (thí dụ nhà tắm, nhà bếp): ống đồng mạ crôm, nhẵn, sáng.
-  Bên ngoài: ống thép và phụ kiện gang: sơn ở những nơi không thấy được nhưng tiếp cận được, để nguyên các ống và phụ kiện bằng đồng. Chỉ sơn lót các phần bằng thép và gang.
-  Van: hoàn thiện phù hợp với ống.
7. Giá đỡ ống
Giá đỡ ống phải theo bảng sau:

	Ống
	
	
	
	
	
	Kích thước (mm)
	
	
	

	Vật liệu
	Vị trí
	15
	20
	25
	32
	42
	54
	65
	76
	100
	150
	200

	uPVC
	Đứng
Ngang (m)
	
	1.2 0.5
	1.2 0.5
	1.2 0.6
	1.2 0.6
	1.2 0.6
	1.2 0.6
	1.2 0.6
	1.8 0.9
	1.8 1.2
	1.8 1.2



8. Độ nghiêng ống
Độ nghiêng ống cho ống thoát nước vệ sinh và nước thải theo bảng sau:

	Trên bản vẽ:

	Đường kính ống
	Độ nghiêng

	100 mm
	1: 20 đến 1: 60

	150 mm
	1: 30 đến 1: 90

	225 mm
	1: 40 đến 1: 150

	300 mm và lớn hơn
	1: 150 đến 1: 250



Độ nghiêng cho ống thoát nước vệ sinh nằm ngang theo bản vẽ hoặc theo bảng sau:

	Đường kính ống
	Độ nghiêng

	32 mm đế n 80 mm 	
	1: 40

	100 mm
	1: 60

	150 mm
	1: 80

	200 và lớn hơn
	1 : 100

	Tất cả các ống thông hơi phải có độ nghiêng tối thiểu là 1:100



9. Ký hiệu
Dùng băng plastic có bề ngang 300mm đặt suốt chiều dài ống chôn dưới mặt đất.
10. Đặt ống
Lớp đệm trên suốt chiều dài ống phải có độ dày tối thiểu là 75mm sau khi nén, độ nghiêng của lớp đệm phù hợp với độ nghiêng của ống.
11. Lấp ống
Đặt vật liệu lấp ống một lớp dày tối thiểu là 200mm chung quanh ống, sau đó nén lại mà không làm hư hại hoặc dịch chuyển ống.
Lấp ống lại bằng cát khô và sạch.
12. Bulong neo
Khi cần thiết phải lắp bulong neo để giữ cố định ống không cho dịch chuyển ngang hoặc lệch góc ở những mối nối hoặc những nơi thay đổi hướng hoặc độ nghiêng.
13. Giá đỡ dưới sàn
Cung cấp giá đỡ dưới sàn theo bản vẽ. Giá đỡ làm bằng thép tráng kẽm cường độ cao, quét bitum bọc lại bằng polyethylen sau khi lắp đặt và trước khi lấp.
14. Ống thăm
Các ống thăm phải được lắp đặt ở điểm thấp nhất có thể tiếp cận được của các ống thoát vệ sinh, ở nơi mà bản vẽ chỉ định hoặc theo yêu cầu của quy chuẩn Việt Nam. Ống thăm là một đoạn ống thẳng trên đó có một nắp hình ovan, được làm kín bằng gioăng cao su tổng hợp và được siết lại bằng 2 bulong đồng. Nắp vệ sinh cũng phải được lắp đặt ở mỗi chỗ ống đổi hướng hoặc ở mỗi chỗ nối.
15. Đúc hộp bảo vệ
Khi cần thiết, đúc bêtông bảo vệ ống một lớp tối thiểu là 150mm ở bên trên và bên dưới ống và 150mm ở hai bên, hoặc bằng bề dày của mương, lấy phần dày nhất, theo tiêu chuẩn AS1379.
16. Cửa kiểm tra
Ngoại trừ trường hợp đã có phòng kiểm tra, phải cung cấp các cửa kiểm tra cho mục đích bảo trì:
-  Càng gần càng tốt, ở phía ngoài nhà, cho mỗi ống nhánh nối với một hoặc nhiều hơn hai bàn cầu hoặc bể rửa giẻ lau nhưng không lớn hơn 2,5m. 
-  Ở mỗi cuối đoạn ống thẳng của ống chính và với khoảng cách không quá 30m. 
-  Ở cuối đoạn ống thoát nơi nó chạy bên dưới tòa nhà. 
-  Ở nơi có đoạn ống thoát mới được nối với đoạn ống hiện hữu.
17. Nắp thông tắt
Nắp thông tắt phải:
-  Làm bằng uPVC
-  Nắp mạ đồng crôm, có ren
- Loại kín khí, ở những khu công cộng, nắp phải có gờ để phù hợp với lớp hoàn thiện kiến trúc, gờ này cao tối thiểu 50mm.
18. Nắp hố kiểm tra
Nắp hố kiểm tra phải:
-  Làm bằng gang
-  Khung và nắp loại kín khí, ở những khu công cộng, nắp phải có gờ để phù hợp với lớp hoàn thiện kiến trúc, gờ này cao tối thiểu 50mm.
-  Các gờ và khung phải phù hợp với quy chuẩn Việt Nam.
19. Bẫy nước
Kiểu: hình S hay hình P
Vật liệu: uPVC 
Bẫy nước phải được lắp đặt ở nơi chỉ định và cho các thiết bị vệ sinh, và phải phù hợp với từng loại. Mỗi bẫy phải có nắp mở được cho việc vệ sinh và phải có đường kính lỗ phù hợp với ống mà nó nối vào. Mỗi bẫy phải có đoạn giữ nước để làm kín hơi không thấp hơn 50mm, hoặc trừ khi được chỉ định khác. Ở những nơi nhìn thấy được bẫy phải có nắp mạ crôm.
20. Xả sàn
Tất cả các linh kiện của hệ xả sàn phải có hiệu được duyệt và phải có đường kính lỗ phù hợp với ống mà nó nối vào và phải có thiết bị gài, nắp gắn lọc, van chống nước tràn ngược và nắp ra có gioăng bên trong.
a. Các xả sàn phải
-  Bằng gang hoặc hợp kim nhôm
-  Có lỗ thoát ít nhất bằng 150% đường kính ống mà nó nối vào
-  Phù hợp với bề dày của sàn và 50mm cho hoàn thiện sàn
-  Có vòng gioăng cho việc làm kín nước
-  Được mạ crôm
-  Có khớp nối vào ống
-  Có kèm bẫy nước 75mm uPVC lắp bên dưới sàn, cho các xả sàn lắp không phải ở tầng đất., có kèm bẫy nước trong sàn cho tầng đất.
b. Các miệng xả sàn
Các miệng xả sàn phải được đổ đầy nước, nước có thể lấy từ nước ngưng tụ của FCU hoặc lấy từ bồn nước rửa tay.
c.  Kích thước xả sàn
Các miệng xả sàn phải được lắp đặt với một khung có thể tháo, tiếp cận được và ống trục đứng có đường kính tối thiểu DN80 ở ngang bề mặt sàn. Ngoại trừ nó có nhiệm vụ duy nhất là thải nước rửa, có thể dùng miệng DN80.
21. Khung và nắp cho bẫy nước và xả sàn
Các thiết bị kể trên phải được làm bằng thép không rỉ hoặc bằng thau. 
Các nắp kể trên phải thiết kế sao cho nó có thể được bắt bằng bulong vào khung hoặc bằng cách nào đó đảm bảo cho việc các chất rắn hoặc rác không thể đi vào hệ ống nước thải.
Khi được đặt ở nơi có xe lưu thông, các nắp phải được làm bằng gang.
22. Máng xả
Các máng xả phải:  
-  Được làm bằng thép không rỉ 304 hoặc 316 dày 5mm.
-  Tất cả các phụ kiện khi chế tạo phải được tẩy rửa bằng axit để bảo đảm vệ sinh ở mức cao nhất.
-  Các cạnh nhìn thấy được của máng phải đạt độ mỹ thuật cao nhất.
-  Chi tiết cạnh góc phải đủ khả năng chịu lực và phù hợp với vật liệu sàn.
-  Phù hợp với bề dày của sàn và 50mm cho hoàn thiện sàn
-  Có khớp nối vào ống
-  Có kèm bẫy nước 75mm uPVC lắp bên dưới sàn, cho các xả sàn lắp không phải tầng đất., có kèm bẫy nước trong sàn cho tầng đất.
-  Mỗi nắp phải có một khóa dùng để nhấc nắp kèm theo.
23. Hố kiểm tra, hố ga, hố thu nước
a. Tổng quát
Cần lưu ý là các hạng mục trên là một phần của kết cấu (nền, sàn…) nên phải được xây dựng theo yêu cầu kỹ thuật của phần Xây dựng.
b. Hố kiểm tra, hố ga, hố thu nước
-  Khoảng cách của các hố kiểm tra được ghi trên bản vẽ và không quá 50m, được làm bằng bêtông. Kích thước tăng theo số lượng ống nối vào và chiều sâu của chúng.
-  Chỉ trong trường hợp chúng không thể làm bằng bêtông do điều kiện của hiện trường, có thể làm bằng gạch dày 225mm xây trên nền bêtông dày 150mm.
-  Thành trong và ngoài của hố kiểm tra phải được tô láng bằng vữa (1:3) 2 lớp có tổng chiều dày là 16mm.
-  Trên nền đất cứng có thể xây hố kiểm tra trực tiếp trên nền bêtông cốt thép, đáy hố phải có kích thước lớn hơn 150mm so với vách của hố. Nếu đất yếu phải gia cố bằng cừ.
-  Đáy của hố không được nhỏ hơn một lần đường kính của ống ra.
-  Ống nhánh có co 150mm phải quay về hướng dòng chảy và được đặt cao hơn độ cao đáy của mương chính. Ống nhánh lớn hơn 150mm được làm co trực tiếp trong bêtông. 
-  Khoảng hở giữa các co ống nhánh phải được lấp kín bằng bêtông và phải được làm phẳng ở bên trên. Các ống băng qua hố kiểm tra phải được tuyệt đối làm kín nước. 
-  Khi hố có độ sâu quá 2,5m và được đặt trên nền đất thì nó phải được đúc trước và được lắp đặt như thể hiện trên bản vẽ thi công.
c. Nắp đậy
Nói chung các hố phải có nắp đậy tương đương với Gatic, trên mặt hố phải có lớp bêtông dày tối thiểu 150mm và có lỗ khít với nắp đậy sao cho kín khí. Ở những nơi công cộng, nắp đậy phải có gờ 50mm để bên xây dựng làm phần hoàn thiện. Khung đỡ nắp phải được đúc trong bêtông, phải đủ cứng vững để không bị biến dạng, phải ở vị trí sao cho khi lắp nắp, nắp phải ở vị trí phù hợp với kiến trúc.
Phải cung cấp khóa để nhấc nắp lên. Class A cho tải nhẹ định mức là 10kN. 
Class B cho tải trung bình định mức là 80kN (hành lang, đường xe chạy) 
Class C cho tải nặng định mức là 150kN (bãi đậu xe).
d. Hố thu nước bằng bêtông
Hố thu nước phải được tô tráng bên trong và bên ngoài bằng vữa (1:3) có chiều dày tối thiểu là 50mm. Lớp láng nền phải được tô sao cho nó nghiêng về phía đầu ra của hố ở đáy hố. Đáy hố phải được làm bằng bêtông cốt thép và phải ló ra khỏi vách của hố một khoảng tối thiểu là 150mm. Nếu xây trên đất hố phải được xây bằng tường gạch thẻ dày 115mm tô tráng bên trong và bên ngoài bằng vữa. Ống đặt trong tường phải cao hơn 25mm so với đáy nếu là ống vô và phải phẳng với đáy nếu là ống ra. Nó phải được gắn vững chắc với tường và được làm kín nước cẩn thận. Khung và nắp giống như phần trên.
24. Thiết bị vệ sinh
Cung cấp danh sách thiết bị, phụ kiệùn cần thiết cho việc lắp đặt. Cần chú  ý danh sách thiết bị và nhà chế tạo chỉ được dùng để tham khảo. Có thể đệ trình nhãn hiệu khác cùng chất lượng và giá để tham khảo. Giám đốc dự án sẽ quyết định cuối cùng.
25. Hệ ống thông hơi vệ sinh
Ống thông hơi phải được lắp đặt theo tiêu chuẩn AS3500.2.2. Ống thông hơi là loại ống uPVC và áp lực làm việc tối thiểu của ống phải đạt tối thiểu là 9bar. Ống thông hơi phải có nắp chụp cùng vật liệu với ống. Đầu cuối của trục ống thông hơi phải cao hơn mái là 450mm (nếu là mái nghiêng) hay 150mm (nếu là mái phẳng). Nếu mái được dùng vào mục đích khác hơn là bao che tòa nhà thì đầu ra của trục ống thông hơi phải được kéo dài 2,5m cao hơn sàn mái. Đỉnh của trục ống thông hơi phải cao hơn là 3m đối với cửa sổ hoặc bất kỳ lỗ thông gió nào của tòa nhà kế cận lấy theo đường nằm ngang. Đối với hệ thống xử lý nước thải phải được thông hơi riêng biệt.
26. Thử nghiệm
Hệ nước thoát phải được thử nghiệm phù hợïp: Các đoạn ống của bất kỳ ống thải, ống thoát vệ sinh, ống thông hơi hoặc ống lắp bên trên mặt đất không cần thử xì nếu: Được thử nước ngập hết độ cao, hoặc được thử khí đến 30kPa trong khoảng thời gian 3 phút. Ống xả của hệ nước thoát mà được gắn với bơm nước thải phải được thử rò rỉ bằng nước có áp lực hai lần áp lực đầu bơm hoặc, nếu có van giảm áp, bằng hai lần áp suất vận hành của van.
27. Chuẩn thử nghiệm
a. Ống thoát trong nhà
Không cần thử xì cho ống thoát trong nhà, nếu phải:
-  Thử nước với cột nước dưới 3m hoặc bằng chiều dài của ống đứng trong khoảng thời gian không dưới 10phút.
-  Hoặc thử khí với áp suất không dưới 30kPa trong thời gian không dưới 3 phút.
b. Ngoài nhà
Không cần thử xì cho các ống trên nếu chúng phải: 
-  Thử nước – độ rò rỉ bằng không với cột nước thử bằng 1,5m đến 3m được giữ trong khoảng thời gian không dưới 5 phút. 
-  Thử khí – đặt một áp suất thử không dưới 30kPa trong khoảng thời gian không dưới 3 phút, sau đó tháo bỏ nguồn áp suất ra, thời gian để áp suất đạt từ 25kPa đến 20kPa phải trong khoảng cho phép.
28. Phương thức
a. Thử nước
Chiều cao cột áp không quá 3m cho mỗi đoạn ống. Phép thử này áp dụng bằng cách: Bịt kín các lỗ ngoại trừ đỉnh của đoạn ống đó cho các ống dưới mặt đất. Đổ đầy nước vào trong các đoạn ống đó cho tới điểm cao nhất. Mực nước đó phải giữ vững trong thời gian 5 phút. Phép thử được coi là đạt nếu trong thời gian thử mực nước không bị sụt xuống.
b. Thử khí
Tạo một áp suất khí là 30kPa lên đoạn ống cần thử và giựõ áp suất đó trong 3 phút để nhiệt độ khí được ổn định. Nguồn khí được cắt ra và thời gian để cho áp suất trong ống sụt từ 25kPa đến 20kPa phải được ghi nhận. Được coi là đạt nếu thời gian đo được không lớn hơn 90s cho ống bằng và nhỏ hơn DN225 hoặc 180s cho ống kích thước DN300 và DN375.
29. Thử nghiệm sự hoạt động
[bookmark: _heading=h.5i6uqkxto2vw]Các thiết bị vệ sinh phải được thử nghiệm theo sự hoạt động bình thường mà nó phải có. Sau mỗi lần thử, nước lưu lại trong bẫy nước của thiết bị đang thử và của các thiết bị cùng được nối chung trong hệ thống xả của nó phải lớn hơn 25mm. Khi mà, sau cuộc thử trên, trong điều kiện bình thường, nước lưu lại trong bẫy nước ít hơn 25mm thì các bẫy đó phải được thông hơi theo các điềäu kiện trong yêu cầu kỹ thuật này, hoặc phải lắp thêm thiết bị để bảo đảm lượng nước lưu lại trong bẫy ít nhất là 25mm.
4.3. Nước Mưa
[bookmark: _heading=h.mv0v90qyidaz]4.3.1	Tổng quát
[bookmark: _heading=h.rly7zzcblamr]Phần này bao gồm các miệng thu nước mưa từ cáùc tầng, ống thải nước mưa trong sân vườn, các ống góp thải nước mưa và nối tới hệ thải nước mưa của thành phố.
4.3.2 	Vật liệu
1. Hố thu nước mưa trên mái
Các bộ phận cấu thành phải được làm bằng hợp kim nhôm, thép mạ hợp kim nhôm, thép mạ kẽm, thép không rỉ phù hợp với tiêu chuẩn AS2179.1. Các chi tiết bằng uPVC phải theo tiêu chuẩn AS2179.2.
2. Ống
Ống uPVC và các phụ kiện phải theo tiêu chuẩn AS1254, AS1260, AS1273, AS1477 và AS2179.2, ngoài ra khi được lắp ngoài trời, nó phải chống được tia UV hoặc được bảo vệ theo tiêu chuẩn AS2032, áp suất làm việc của ống tối thiểu 6bar, riêng ống gom nước chính phải đạt tối thiểu là 9bar. Keo dán ống phải theo tiêu chuẩn AS3879, AS2032. Ống chôn dưới mặt đất có thể dùng ống bêtông cốt thép đúc sẵn theo tiêu chẩn AS4058 ở những nơi sâu 300mm hoặc sâu hơn.
3. Phễu thu nước mưa
Phễu thu nước mưa phải:
-  Làm bằng gang đúc. 
-  Có đường kính miệng bằng 150% đường kính ống mà nó nối vào. 
-  Có chiều cao phù hợp với bề dày của sàn. 
-  Phải có đầy đủ các phụ kiện như gioăng với mặt sàn, gioăng chống thấm nước, nắp có dạng vòm nếu lắp trên mái, có dạng phẳng nếu lắp trên sàn, gioăng nối với ống thoát. 
-  Được đúc với sàn tại hiện trường. 
4. Nắp hố thăm
Nắp hố thăm phải: 
-  Được làm bằng gang. 
-  Nắp phải kín khí với khung. 
-  Ở những nơi công cộng, nắp phải đi kèm với một bộ khung có gờ cao khoảng 50mm để cho bên kiến trúc hoàn thiện mặt sàn. 
[bookmark: _heading=h.592jzutkkgyq]Phải cung cấp khóa để nhấc nắp lên. Class A cho tải nhẹ định mức là 10kN. Class B cho tải trung bình định mức là 80kN (hành lang, đường xe chạy) 
Class C cho tải nặng định mức là 150kN (bãi đậu xe).
4.3.3 	Nối phễu thu, rãnh thu nước mưa với ống đứng
a. Phễu thu nước mưa
Phải lắp đặt với ống đứng vào bêtông sao cho kín nước, khi cần có thể dùng keo.
b. Rãnh thu nước mưa
Phải lắp đặt sao cho phù hợp với kết cấu mái của nhà cung cấp.
c. Ống đứng thải nước mưa
[bookmark: _heading=h.3esb73o07zyf]Các ống đứng bằng uPVC, ống thép tráng kẽm và các phụ kiện nối ống phải tuân theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Cần lưu ý rằng ống uPVC có thể không được lắp đặt ở những nơi có thể bị phơi ra nắng. Khi lắp đặt ống đứng có thể dùng ống nối hoặc hàn (nếu có thể được) và được bắt chặt vào tường bằng cách dùng lip và bulong ở khoảng cách tối thiểu là 2m trên suốt chiều dài ống.
4.3.4 	Ống xả nước mưa
a. Tổng quát
Cung cấp một hệ ống nước xả được nối từ các ống đứng, phễu thu bề mặt, hố thu nước mưa đến các điểm nối với hệ thoát nước của thành phố. 
Nối ống đứng: Các ống nhánh phải được lắp co quay lên để nối vào ống đứng, co này phải cao hơn mặt nền hoàn thiện 50mm, làm kín chỗ nối. 
b. Dung sai

	
	Độ lệch góc cho phép
	Độ lệch ngang cho phép

	Ngang
	1: 300
	15mm

	Đứng
	1: 500
	5mm



c. Đánh dấu
Đặt ký hiệu bằng plastic trong hào/rãnh sau khi đặt ống, thử nghiệm và lấp đất.
d. Đặt ống
Lớp đệm trên suốt chiều dài ống phải có độ dày tối thiểu là 75mm sau khi nén, độ nghiêng của lớp đệm phù hợp với độ nghiêng của ống.
e. Lấp ống
Đặt vật liệu lấp ống một lớp dày tối thiểu là 200mm chung quanh ống, sau đó nén lại mà không làm hư hại hoặc dịch chuyển ống. Lấp ống lại bằng cát khô và sạch.
f. Bulong neo
Khi cần thiết phải lắp bulong neo để giữ cố định ống không cho dịch chuyển ngang hoặc lệch góc ở những mối nối hoặc những nơi thay đổi hướng hoặc độ nghiêng.
g. Đúc hộp bảo vệ
Khi cần thiết, đúc bêtông bảo vệ ống một lớp tối thiểu là 150mm ở bên trên và bên dưới ống và 150mm ở hai bên, hoặc bằng bề dày của mương, lấy phần dày nhất, theo tiêu chuẩn AS1379.
h. Giá đơ õdưới sàn
[bookmark: _heading=h.jqybzi5wprrt]Cung cấp giá đỡ dưới sàn theo bản vẽ. Giá đỡ làm bằng thép tráng kẽm cường độ cao, quét bitum bọc lại bằng polyethylen sau khi lắp đặt và trước khi lấp.
4.3.5 	Hố kiểm tra, hố ga, hố thu nước
a. Tổng quát
Theo tiêu chuẩn AS3500.3. Cần lưu ý là các hạng mục trên là một phần của kết cấu (nền, sàn…) nên phải được xây dựng theo yêu cầu kỹ thuật của phần Xây dựng.
b. Hố kiểm tra, hố ga, hố thu nước
-  Khoảng cách của các hố kiểm tra được ghi trên bản vẽ và không quá 50m, chúng được làm bằng bêtông. Kích thước tăng theo số lượng ống nối vào và chiều sâu của chúng.
-  Chỉ trong trường hợp chúng không thể làm bằng bêtông do điều kiện của hiện trường, có thể làm bằng gạch dày 225mm xây trên nền bêtông dày 150mm.
-  Thành trong và ngoài của hố kiểm tra phải được tô láng bằng vữa (1:3) 2 lớp có tổng chiều dày là 16mm.
-  Trên nền đất cứng có thể xây hố kiểm tra trực tiếp trên nền bêtông cốt thép, đáy hố phải có kích thước lớn hơn 150mm so với vách của hố. Nếu đất yếu phải gia cố bằng cừ.
-  Đáy của hố không được nhỏ hơn một lần đường kính của ống ra.
-  Ống nhánh có co 150mm phải quay về hướng dòng chảy và được đặt cao hơn độ cao đáy của mương chính. Ống nhánh lớn hơn 150mm được làm co trực tiếp trong bêtông.
-  Khoảng hở giữa các co ống nhánh phải được lấp kín bằng bêtông và phải được làm phẳng ở bên trên. Các ống băng qua hố kiểm tra phải được tuyệt đối làm kín nước.
-  Khi hố có độ sâu quá 2,5m và được đặt trên nền đất thì nó phải được đúc trước và được lắp đặt như thể hiện trên bản vẽ thi công.
c. Nắp đậy
Trên mặt hố phải có lớp bêtông dày tối thiểu 150mm và có lỗ khít với nắp đậy sao cho kín khí. Ở những nơi công cộng, nắp đậy phải có gờ 50mm để bên xây dựng làm phần hoàn thiện.
Khung đỡ nắp phải được đúc trong bêtông, phải đủ cứng vững để không bị biến dạng, phải ở vị trí sao cho khi lắp nắp, nắp phải ở vị trí phù hợp với kiến trúc.
Phải cung cấp khóa để nhấc nắp lên. Class A cho tải nhẹ định mức là 10kN.
Class B cho tải trung bình định mức là 80kN (hành lang, đường xe chạy) 
Class C cho tải nặng định mức là 150kN (bãi đậu xe).
d. Hố thu nước bằng bêtông
[bookmark: _heading=h.6l5ltg7pgitr]Hố thu nước phải được tô tráng bên trong và bên ngoài bằng vữa (1:3) có chiều dày tối thiểu là 50mm. Lớp láng nền phải được tô sao cho nó nghiêng về phía đầu ra của hố ở đáy hố. Đáy hố phải được làm bằng bêtông cốt thép và phải ló ra khỏi vách của hố một khoảng tối thiểu là 150mm. Nếu xây trên đất hố phải được xây bằng tường gạch thẻ dày 115mm tô tráng bên trong và bên ngoài bằng vữa. Ống đặt trong tường phải cao hơn 25mm so với đáy nếu là ống vô và phải phẳng với đáy nếu là ống ra. Nó phải được gắng vững chắc với tường và được làm kín nước cẩn thận. Khung và nắp giống như phần trên.
4.3.6 	Bêtông và cừ
[bookmark: _heading=h.wiyau8x4nolj]Các công việc về bêtông và cừ trong hệ nước mưa (cho hố, mương, ống…) cũng tuân theo các tiêu chuẩn về xây dựng như trong phần Yêu Cầu Kỹ Thuật Xây Dựng.
4.3.7 	Thử nghiệm
a. Ống đứng trong nhà
Không cần thử xì cho ống đứng trong nhà, nếu phải: 
-  Thử nước với cột áp dưới 10m hoặc bằng chiều dài của ống đứng trong khoảng thời gian không dưới 10 phút;
-  Hoặc thử khí với áp suất không dưới 30kPa trong thời gian không dưới 3 phút. 
b. Ống nằm ngang, ống chính nằm ngang trong nhà
Không cần thử xì cho các ống trên nếu chúng phải: 
-  Thử nước với cột áp là 1,5m tới 3m và lưu giữ không dưới 10 phút nếu đó là FRC, bêtông đúc trước hoặc sản phẩm tráng men 5 phút đối với các sản phẩm khác được duyệt.
[bookmark: _heading=h.pujqt1mjrmg7]-  Thử khí với áp suất không dưới 30kPa trong khoảng thời gian không dưới 3 phút.
4.3.8 	Phương thức
a. Thử nước
Chiều cao cột áp không quá 3m cho mỗi đoạn ống. Phép thử này áp dụng bằng cách: Bịt kín các lỗ ngoại trừ đỉnh của đoạn ống đó cho các ống dưới mặt đất. Đổ đầy nước vào trong các đoạn ống đó cho tới điểm cao nhất. Mực nước đó phải giữ vững trong thời gian 5 phút. Phép thử được coi là đạt nếu trong thời gian thử mực nước không bị sụt xuống.
b. Thử khí
Tạo một áp suất khí là 30kPa lên đoạn ống cần thử và giữ áp suất đó trong 3 phút để nhiệt độ khí được ổn định.
[bookmark: _heading=h.8j1ivopb364g]Nguồn khí được cắt ra và thời gian để cho áp suất trong ống sụt từ 25kPa đến 20kPa phải được ghi nhận. Được coi là đạt nếu thời gian đo được không lớn hơn 90s cho ống bằng và nhỏ hơn DN225 hoặc 180s cho ống kích thước DN300 và DN375.
[bookmark: _heading=h.937mxgley26t]4.4	Thiết bị điện và phương pháp lắp đặt
TỔNG QUÁT 
· Tủ điện điều khiển các bơm nước chữa cháy phải đạt được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn. 
· Phần này bao gồm các yêu cầu chung về lắp đặt điện. 
· Nhà thầu phụ phải cung cấp và lắp đặt tất cả các dây điện , thiết bị đóng cắt và những thứ tương tự cần thiết cho hoạt động đồng bộ an toàn và hợp lý của hệ thống này. 
· [bookmark: _heading=h.kypichm0xsdw]Toàn bộ công việc lắp đặt điện phải phù hợp với quy định và yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Tiêu chuẩn IEC phải được xem như là tiêu chuẩn tối thiểu khi thực hiện các công việc lắp đặt điện.  
[bookmark: _heading=h.lzxfi1hzclis]	4.4.1	Tủ điện bơm 
· Trước khi khởi công bất kỳ việc gì liên quan đến tủ điều khiển bơm, Nhà thầu phụ phải đệ trình cho Giám đốc dự án, bản vẽ bố trí có trình bày đầy đủ kích thước, trọng lượng tổng, cách kết nối, đường kính cáp, cách nối đầu cáp của cả nguồn điện vào và ra.  
· Tủ điện phải được làm bằng tole thép dày tối thiểu 1,6mm, sơn tráng men (enamel), màu của tủ điện phải được Giám đốc dự án duyệt.  
· Tủ điện phải là loại treo tường và phải có cửa xoay có bản lề và khóa lại được, có gioăng kẹp vào chỗ bằng phương pháp cơ khí. Phía trên đầu tủ đựng các công tắc điều khiển, thiết bị gíam sát và đèn báo. Tất cả các phụ kiện của cửa phải được mạ crôm.  
· [bookmark: _heading=h.1x92foaevyv0]Tủ điện điều khiển bơm phải đựng dao cắt chính, thanh cái, các dao nhánh, các bộ khởi động môtơ, rơle phụ, cầu chì mạch điều khiển, nút nhấn on/off, các công tắc chọn an/auto, công tắc chọn duty/standby, đèn báo nguồn, đèn báo bơm chạy/sự cố, báo động mực nước cao/thấp, ampe kế, block đấu dây, hệ dây nối và phụ kiện cho sự hoạt động của bơm. Tất cả thiết bị điện phải phù hợp với các yêu cầu trong các chương có liên quan. 
[bookmark: _heading=h.ewv3j4gdf930]	4.4.2	Cầu dao chì
· Tất cả các cầu dao chì và cầu dao cách ly được dùng cho tủ điện phải phù hợp với các yêu cầu của IEC408 và IEC 439-1. Tất cả những mặt tiếp xúc điện phải được phủ hoàn toàn bằng hợp kim bảo vệ và có công suất cắt khi vận hành bằng tay phù hợp theo tiêu chuẩn Anh(BS). 
· Cầu dao chì/cầu chì phải được thiết kế đề dùng chì HRC theo IEC269-2.  
· Hoạt động của các cầu dao chì phải không phụ thuộc vào người vận hành, nó phải tác động đóng/mở nhanh.
·  Cấp sử dụng của cầu dao chì, cầu dao cách ly phải là ODU-23, có khả năng đóng ngắt khi mang tải động cơ. 
· Cầu dao cách ly và cầu dao chì lắp ở cửa tủ điện phải có cơ cấu khóa lẫn giữa cửa với cơ cấu đóng mở của dao, sao cho cánh cửa tủ không thể mở được khi dao ở vị trí “ON”. Tương tự, dao cũng không thể đóng khi cánh cửa tủ ở vị trí mở, ngoại trừ trường hợp có một cơ cấu đặc biệt giúp cho người có chức năng loại trừ được tác động trên, dùng cho công tác thử nghiệm, lúc đó có thể đóng dao khi cửa tủ vẫn mở.  
· Phải có chỉ thị rõ ràng các trạng thái “ON”, “OFF” bằng các kết nối cơ khí hoặc bằng phương tiện khác. 
· Tay nắm của cầu dao phải có thể rút vào trong hộp được ở bất kỳ trạng thái “ON” hay “OFF”. 
· Trong các cầu dao chì TP&N, phải có lắp thanh nối trung tính siết bằng bulon, đối với loại đơn cực, dao cắt trung tính và dao cách ly, dây trung tính được lắp thông qua bulon.  
· [bookmark: _heading=h.rtt9dahgu4b6]Tất cả các cầu dao phải có ổ khóa và khóa được ở bất kỳ vị trí đóng hoặc mở.  
[bookmark: _heading=h.19j3xfjnwdv6]	4.4.3	Cầu dao tự động (Miniature Circuit Breakers MCB) 
· Tất cả các MCB phải là loại 3 cực hay đơn cực và phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC898. Các MCB phải được xếp loại nhả ngắt là type 2 cho đèn thông thường / mạch động lực và type 3 cho tải động cơ theo quy định của IEE lần xuất bản 15.  
· Thân và đế của MCB được làm bằng bakelite đúc, hoặc vật liệu tương đương và thiết bị phải được làm kín sau khi lắp ráp. 
· Các mặt tiếp xúc mang tải phải được làm bằng bạc/tungsten và cơ cấu đóng mở phải được thiết kế sao cho nó có tác động làm sạch lúc đóng cũng như lúc mở. 
· Cơ cấu đóng mở phải là loại không tự đóng khi nhả ngắt, dùng để bảo vệ các mặt tiếp xúc mang tải không đóng lại được khi đã xảy ra sự cố. 
· Mạch bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch phải sử dụng loại từ-nhiệt hoặc loại từ-thủy lực để ngắt mạch khi quá tải bằng nhiệt và ngắt mạch khi có sự cố bằng từ/thủy lực.  
· Cơ cấu nhả ngắt phải được thiết kế sao cho các đặc tính thời gian/cường độ được ổn định theo IEC808. 
· MCB phải phù hợp và thử nghiệm mẫu (type test) theo BS3871. Sau đây là yêu cầu tối thiểu cho định mức dòng cắt:  
· Đơn cực 5kA 
· Ba cực 6kA 
· Không dùng loại MCB có các mặt tiếp xúc mang tải kiểu rút ra được.  
· Đầu nối cáp của MCB phải ở đỉnh và đáy của nó với hướng tiếp cận từ bên trên và phải đủ khoảng trống để lắp các đầu cốt bằng kim loại phù hợp với tiêu chuẩn EC808. 
· Phải có chỉ thị rõ ràng các trạng thái “ON”, “OFF”. 
· [bookmark: _heading=h.tg2oz9l4fzu6]Tất cả các đầu dây cáp trước khi nối vào đầu nối dây của MCB phải được mạ thiếc.  
[bookmark: _heading=h.dkl1dffeqx14]	4.4.4	Công tắc điều khiển 
· Các công tắc điều khiển phải là loại xoay, nhãn hiệu phải được Kiến trúc sư duyệt.  
· Mỗi một công tắc phải có kiểu lắp trên mặt tủ điện và đều phải có nhãn khắc được kiến trúc sư duyệt có ghi rõ thiết bị mà nó điều khiển hoặc nhiệm vụ của nó.  
· [bookmark: _heading=h.8nq23ed2xy4p]Nhà thầu phụ phải lắp công tắc thử ON-OFF-AUTO, đèn chạy màu xanh và đèn sự cố màu đỏ cho tất cả các bơm. 
[bookmark: _heading=h.qcy0ralacy9x]	4.4.5	Cầu chì mạch điều khiển
· Các cầu chì phải là loại cầu chì ống HRC theo IEC 269.  
· [bookmark: _heading=h.sus9a0w0tao4]Các đế cầu chì, nếu cần thiết, phải làm bằng ceramic hoặc đúc bằng H.D. phenolic.  
[bookmark: _heading=h.tq88j3wgrpwm]	4.4.6	Đèn báo 
· Các đèn báo phải là loại có đèn trong, có màu, có nắp chụp được Giám đốc dự án duyệt và sử dụng điện thế thấp. Đèn có thể được thay thế từ bên ngoài mặt tủ.  
· [bookmark: _heading=h.srdt0j2s98vj]Màu của các đèn báo phải được Giám đốc dự án duyệt trước khi lắp.  
[bookmark: _heading=h.srbfb1n0qs8i]	4.4.7	BLOCK đấu nối 
· [bookmark: _heading=h.dt84e7tkfjwv]Tất cả các khối đầu nối phải là loại đúc, kiểu cách điện chống tiếp xúc, chỉ dùng một vít để siết một đầu dây điều khiển. Mỗi block phải có mang số hiệu phù hợp với bản vẽ nối dây. 
[bookmark: _heading=h.xidp88aydoyl]	4.4.8 Sơ đồ nối dây
· Nhà thầu phụ phải chuẩn bị bản vẽ thi công và sơ đồ điện điều khiển cho tất cả các tủ điện. Các bản vẽ này phải được Giám đốc dự án duyệt trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào. 
· Sơ đồ điện điều khiển phải trình bày mạch điều khiển riêng rẽ với mạch động lực và phải chỉ rõ kích thước của mỗi dây và màu, số, điểm đến của từng dây điều khiển.  
· Bản vẽ tủ điện phải liệt kê danh sách vật tư lắp trong đó, kể cả hiệu, model và nếu có thể được định mức cầu chì và các thông số chỉnh của tất cả các thiết bị có hiệu chỉnh.  
· [bookmark: _heading=h.jugxutxk7i7t]Sơ đồ điện điều khiển phải được lắp gần tủ điện ở một nơi được Giám đốc dự án chỉ định, sơ đồ này được lộng trong kiếng hoặc nilon dày ít nhất là 3mm.  
[bookmark: _heading=h.ql2se47aq04x]	4.4.9	Dây cáp
· Tất cả các dây dẫn phải là loại cách điện bằng PVC, ruột đồng đơn nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC227. 
· Nhà thầu phụ phải xác nhận với giám đốc dự án để duyệt các tải và kích thước dây cáp trước khi đặt hàng. 
· Tất cả các dây dẫn chính (kể cả dây trung tính) phải có màu đỏ, vàng và xanh trên suốt chiều dài và pha mà nó nối vào. Tất cả các dây điều khiển phải được đánh dấu theo mã màu bằng cách dùng băng sọc dán lên màu nền. 
· Tất cả các dây cách điện PVC kể cả dây nối đất phải được luồn trong ống hoặc đi trong hộp đựng dây (trunking). 
· Để tránh hư hại có thể xảy ra cho cáp do giãn nở nhiệt, phải lắp thêm một co gần điểm kết thúc. 
· Dây cáp phải luôn luôn được xử lý cẩn thận, phải hết sức cố gắng tránh hư hại. Nó phải luôn luôn được kéo ra từ đỉnh của cuộn dây. Khi ngừng quay cuộn dây cáp cần tránh dây bị gãy và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được kéo lê trên đất hoặc trên bêtông. Kiểu của con lăn cho cáp phải được Giám đốc dự án duyệt.  
· Sau khi nhà thầu phụ lắp đặt xong, tất cả các dây cáp phải được thử nghiệm độ liên tục và độ cách điện và các biên bản phải được đệ trình cho Giám đốc dự án để duyệt.  
· Dây cáp ruột đơn phải được luồn vào ống chỉ sau khi toàn mạng ống, hoặc một nhóm ống đã được lắp đặt xong, được thử nghiệm và chùi lau sạch sẽ.  
· Nhà thầu phụ phải cung cấp đủ chiều dài dây cáp cho mỗi loại và mỗi kích cỡ để hoàn tất công việc lắp đặt, kể cả phần thừa cắt bỏ đi.  
· Ngoại trừ trường hợp cho phép bằng văn bản bởi Giám đốc dự án, kích cỡ dây cáp dùng trong các mạch khác nhau phải không nhỏ hơn sau đây: 
· Mạch nguồn                                     2,5mm2 
· Mạch tiếp đất                                   2,5mm2 
· Mạch điều khiển                              1,5mm2
· [bookmark: _heading=h.7wuzuaqvlj6l]Dây cáp đi ngang qua phòng đặt bồn dầu phải được đặt trong ống kim loại và sau đó được nhồi chất chống cháy. 
[bookmark: _heading=h.iawmsbxcqo1m]	4.4.10 Hệ thống luồn dây điện
· Tất cả các ống phải là loại thép hàn tráng kẽm loại dày phù hợp với tiêu chuẩn chống ăn mòn CEE23. Không có ống nào có đường kính ngoài nhỏ hơn 20mm. Khi có thể được, ống phải được chôn âm trong bê tông trong lúc xây dựng, và được đặt nghiêng tự nhiên về phía hộp kéo dây. Các nút kín phải được dùng để bịt ống trước khi đổ bê tông để đảm bảo nước không chảy vào ống. Tại các khe co dãn của tòa nhà phải đặt khớp nối dãn nở.  
· Không được đặt ống chạy trên sàn nhà trong bất kỳ trường hợp nào.  
· Tất cả các ống được lắp đặt phải hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IEC.  
· Tất cả các ống phải được thông sạch sẽ, không có bụi, lông vải và nước.  
· Các co ống phải được chế tạo tại hiện trường bằng máy uốn ống. Không chấp nhận ống bị móp do uốn. 
· Đoạn ống chạy giữa hai hộp kép dây không được có quá hai co 90 độ hoặc tương đương, và đoạn ống này không được dài quá 12m để dễ kéo dây. 
· Ống nhúng phải được dùng ở cuối ống chỗ nối với thiết bị cho mục đích chống rung hoặc để kéo thiết bị ra khi sửa chữa hoặc bảo trì. 
· Các ống nhúng bằng kim loại và phụ kiện nối cứng phải kín nước và phải có một dây nối đất riêng có sẵn ở bên trong để cho mạch nối đất được liên tục.  
· [bookmark: _heading=h.ethfqvh0rmj4]Các đầu nối và khoen siết phải bằng gang hoặc bằng sắt tráng kẽm. Các vít để siết bát kẹp phải làm bằng đồng. 
[bookmark: _heading=h.jratksi2r9zi]	4.4.11	Hộp nối ống
· Các hộp tròn, nắp kiểu vòm hoặc kiểu phẳng phải làm bằng gang mềm, tráng kẽm theo tiêu chuẩn BS4568 Part II Class 4. Các hộp tròn lắp trên trần phải có chiều sâu tối thiểu là 60mm. 
· Các hộp nối chuyển cấp kích thuớc cùng với nắp làm bằng gang, tráng kẽm hoặc bằng tôn sắt phải có cấp bảo vệ chống rỉ phù hợp với tiêu chuẩn CEE23. Hộp phải có chiều sâu tối thiểu 50mm và các kích thước khác phải sao cho dây cáp lớn nhất phù hợp với ống đó có thể được kéo mà không phải uốn cong quá mức dây đó.  
· Hộp kim loại sử dụng làm vỏ cho các phụ kiện điện phải có chiều sâu 35mm, hộp có chiều sâu 47mm được dùng để đựng các thiết bị gia dụng như công tắc, ổ cắm và các thứ tương tự. Hộp phải có cấp chống gỉ cao. 
· [bookmark: _heading=h.pgoxds25y0na]Các ống đi vào hộp chuyển cấp và máy cắt phải được gắn khớp nối và đai siết hình lục giác. 
[bookmark: _heading=h.4rixo3g7x5bg]	4.4.12	Hộp đựng cáp (CABLE TRUNKING) 
· Hộp đựng cáp phải làm bằng tole dày 1mm, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 2m, được tráng kẽm với bể dày lớp tráng kẽm tối thiểu là 0.0025mm, sau cùng được sơn tĩnh điện. Nắp được định vị bằng lò xo hoặc bằng vít chìm. Cuối hộp đựng cáp phải có mặt bích để siết trực tiếp vào tủ điện hoặc máy cắt. Các miếng nối phải dùng vít siết có đầu đa giác, đai ốc và long đền chống xoay. Mỗi miếng nối phải có một dây đồng được siết bằng bulon tới hộp cáp kế cận để đảm bảo tiếp điện tốt.  
· Ống điện đi vào hộp đựng cáp phải được thực hiện bằng khớp nối và vòng siết bằng thau. Có thể khoan lỗ tại chỗ.  
· Hộp đựng cáp không được chứa quá số dây cáp cho phép theo quy định của tiêu chuẩn IEC. 
· [bookmark: _heading=h.qrk12cgi13pk]Ti treo và giá đỡ phải dùng thép tráng kẽm theo ISO1459, 1460 và 1461. Bulon và đai ốc phải mạ kẽm hoặc cadmium theo BS3382 Part 1 và 2.  
[bookmark: _heading=h.i56flpdxbcqc]	4.4.13	Nối đất
· Tất cả các phần kim loại kết hợp với hệ điện nhưng không phải là thành phần của dây dẫn điện sống, kể cả các phần dẫn điện đặt lộ ra hoặc các phần dẫn điện từ bên ngoài tới, phải được nối chặt và có hiệu quả với hệ nối đất phù hợp với tiêu chuẩn IEC.  
· [bookmark: _heading=h.x3pvyi4l1kb]Đầu nối đất sẽ được cung cấp bởi nhà thầu điện cho mỗi phòng máy và phòng bơm.  
[bookmark: _heading=h.mtai8pyk9d6s]	4.4.14	Dao cắt tại chỗ 
· Một dao cắt tại chỗ được lắp đặt gần mỗi môtơ bơm để cắt điện nguồn môtơ trong trường hợp khẩn cấp hoặc sửa chữa. 
· [bookmark: _heading=h.pojz1zi2ehcb]Các dao cắt tại chỗ phải kín nước và khóa được ở vị trí OFF.  
[bookmark: _heading=h.s1p82nrvsak5]	4.4.15	Mô tơ điện
· Môtơ phải được chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC276, IEC34 và IEC72.  
· Môtơ phải là loại kín, giải nhiệt bằng quạt, loại lồng sóc, cấp bảo vệ IP54.  
· Môtơ phải được chọn để có thể chạy quá tải ở 20% danh định trong điều kiện tải bình thường của bơm. Môtơ phải là loại 3 pha. 
· Định mức của môtơ phải căn cứ vào tải thường xuyên và liên tục ở môi trường đã xác định hoặc ở nhiệt độ 400C lấy điều kiện nào lớn hơn, phải có hiệu suất khi đầy tải không nhỏ hơn 0,85, hệ số công suất khi đầy tải không nhỏ hơn 0,85 trễ.  
· Cách điện cuộn dây phải là class F theo IEC85, cho phép nhiệt độ bên trong lên đến 800C cao hơn nhiệt độ môi trường, ngoại trừ có chỉ dẫn khác.  
· Các môtơ đều phải có hộp nối dây, các hộp này phải có kích thước như thế nào để đảm bảo đưa đầu cốt vào dễ dàng và đảm bảo đủ không gian cho dây cấp nguồn. Phải có một đoạn ống nối mềm để nối nguồn vào hộp nối dây.  
· Môtơ từ 3,7kW trở lên phải có bạc đạn ở hai đầu. Môtơ lớn hơn phải dùng bạc con lăn hoặc bạc đạn cầu loại rãnh sâu. Môtơ vận hành với trục nằm ngang phải dùng bạc đạn chống mất cân bằng ở hai đầu. Môtơ phải có tốc độ đồng bộ như đã ghi trong Danh sách thiết bị. 
· Môtơ phải được lắp trên một đế chung với thiết bị khi có thể được.  
· Catalog chi tiết của môtơ phải được đệ trình cho Giám đốc dự án để duyệt. Trong chừng mực có thể được, các môtơ được lắp đặt phải do cùng một nhà chế tạo.  
· Môtơ nặng trên 25kg phải có móc treo. 
· [bookmark: _heading=h.cu1ijmj7niiu]Tất cả các môtơ từ 20kW trở lên phải có thermistor hoặc một cảm biến nhiệt độ loại kín đặt trong cuộn dây và phải có đầu ra để nối với mạch bảo vệ môtơ. 
4.5	Các bơm hố thu nước 
Tổng quát
Cung cấp lao động, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và dịch vụ cần thiết để cung cấp và lắp đặt các bơm nước thải như được chỉ dẫn trên bản vẽ và ghi chú trong phần yêu cầu kỹ thuật này.
[bookmark: _heading=h.pnujm8xi26t]Saûn phẩm
4.5.1	Các bơm chìm nước thải
- Các bơm chìm nước thải sẽ được lắp đặt tại các hố thu gom bao gồm cả ống đẩy của bơm, thanh dẫn hướng bằng thép mạ kẽm, dây xích mạ kẽm, tay cầm, hiệu suất bơm không nhỏ hơn 60%. Các bơm phải chịu được môi trường làm việc ứng với độ pH từ 4 đến 10, tỉ trọng nước thải tới 1.1kg/m3, chiều sâu hút tối đa đạt 10m .
-Vật liệu sẽ như sau:
· Vỏ bơm là gang xám đúc với bề mặt bên trong được phủ lớp chống ăn mòn 
· Bánh xe công tác loại cắt nước dùng cho bơm nước thải hay loại hở cho bơm chất thải với rãnh hoạt động của bánh xe 80mm; Vật liệu gang có phủ hợp kim Crôm chống mài mòn.
· Trục bơmï thép không gỉ
· Đệm kín nước loại 2 lớp
· Bạc đạn bi loại nặng bịt kín hai mặt tra mỡ sẵn.
· Tốc độ cực đại như chỉ ra trên bản vẽ của thiết bị
· Bulon, con tán bằng thép không gỉ.
- Các chi tiết phải được đệ trình chấp thuận trước khi đặt hàng.
- Các công tắc mực (báo động mực cao, thấp và chỉ thị) sẽ được cung cấp và lắp đặt trong hố thu gom điều khiển hoạt động của bơm như chỉ dẫn trong bản vẽ. Các công tắc mức loại thủy ngân.
- Khi lựa chọn bơm phải chú ý đến kích thước trong của hố thu gom.
- Động cơ bơm có cấp bảo vệ IP68
- Động cơ bơm cắp bảo vệ cách điện F và bên trong vỏ chống xâm thực của nước.
- Nhà Thầu phụ sẽ cung cấp và lắp đặt phần ống đẩy của bơm, van xả khí, dây điều khiển và cáp nguồn và phụ kiện kèm theo 03 bộ vòng bít sẽ được cung cấp cho mỗi bơm.
- Các chi tiết phụ tùng khác được yêu cầu:
· Vòng kín trong ngăn dẫn để kiểm tra rò rỉ.
· Bộ cảm biến quá nhiệt của động cơ.
· Hộp điều khiển tự động	
· Dây cáp đủ dài để nối tủ điều khiển đến bơm.
· Chuông điện báo.
· Giá giữ, đỡ cáp.
Khởi động và chạy thử
- Phải có nhân viên kỹ thuật của Nhà sản xuất kiểm tra canh chỉnh bạc đạn, bộ truyền động và môtơ sau khi lắp đặt sao cho đảm bảo rằng không có sai lỗi hay tiến hành công việc canh hiệu chỉnh trước khi khởi động.	
- Phải đảm bảo đầy đủ chất bôi trơn cho bạc đạn.	
[bookmark: _heading=h.dmgcagietome]- Thiết lập mức kiểm soát, kiểm tra tín hiệu báo động và ghi chép lại áp suất làm việc và cường độ dòng điện đọc được và trình cho Tư vấn xem xét.
4.6	Các máy bơm sinh hoạt 
Tổng hợp
Cung cấp lao động, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và dịch vụ cần thiết để cung cấp và lắp đặt hệ thống tăng áp nước sinh hoạt bao gồm máy bơm thiết bị kiểm soát như hướng dẫn trên bản vẽ và ghi chú trong phần này của yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _heading=h.8u28p83ggr9e]Saûn phẩm
4.6.1	Máy bơm chuyển nước
 - Khi có yêu cầu bơm  chuyển, máy bơm nước, phải tuân theo với các yêu cầu kỹ thuật sau:
· Hiệu suất máy bơm không dưới 70%
· Công suất, lưu lượng, cột áp theo thông số được ghi trên bản vẽ.
- Các vật liệu sẽ như sau:
· Vỏ bơm: 		Bằng gang đúc sắt và áp lực tối thiểu không dưới 250 PSI hoặc 150% của áp lực đẩy lớn nhất.
· Bánh xe công tác:	Bằng đồng thau và cân bằng thủy lực
· Vòng đệm chống:	Bằng đồng thau	
· Ống bao trục:		Bằng đồng thau
· Trục:			Thép không gỉ
· Đệm kín nước:	Loại cơ/ hộp nắp bít
· Khớp nối trục:		Loại nối mềm kim loại kèm theo chi tiết/ hộp bảo vệ
· Bạc đạn:		Loại ổ bi chặn bôi trơn mỡ, tuổi thọ không dưới            100,000 giờ
- Cụm bơm chuyển sẽ bao gồm hai bơm: một bơm chạy một bơm dự phòng
- Các bơm sẽ được đặt trên bệ quán tính được cách li với sàn nhờ các lò xo giảm chấn.
[bookmark: _heading=h.7agf7ab3i5nl]
4.6.2  Các que/cực báo mức trong bồn/bể
- Thầu phụ sẽ cung cấp và lắp đặt các cực/ que báo mức trong bể chứa nước theo hướng dẫn dưới đây và trên bản vẽ.
- Bể dự trữ chung nước chống cháy/ nước sinh hoạt trong tầng hầm:
· Báo động mức cao (tràn)
· Báo động mức thấp
· Báo mức thấp và cắt/ ngừng bơm
· Cực nối đất	
- Bể chứa nước đặt trên mái nhà
· Báo động mức cao (tràn)
· Báo động mức thấp
· Báo mức thấp và khởi động bơm chuyển
· Báo mức cao và cắt/ ngừng bơm chuyển
· Cực nối đất
- Mỗi cực/ que sẽ có chiều dài phù hợp cho mỗi một ứng dụng/ chức năng cụ thể và bố trí của bể. Các cực làm bằng thép không gỉ (bóng) 20mm đường kính các đầu gắn/ kẹp là loại bảo vệ được với môi trường.
- Các cực nối đất được nối với hệ thống nối đất của tòa nhà.
- Mỗi một cụm điện cực được lắp bên trong ống PVC có đường kính 150mm nhằm ngăn ngừa gợn sóng nước.
-Các công tắc báo nước sẽ hoạt động với điện áp lớn nhất là 24V. Biến áp này sẽ được lắp trong tủ điều khiển.
Khởi động và chạy thử
- Cài đặt mức áp suất, kiểm tra các tín hiệu báo và ghi nhận lại các áp suất làm việc và điện áp cung cấp cho Giám đốc dự án xem xét.
- Phải đảm bảo đủ chất bôi trơn ổ trục.
[bookmark: _heading=h.ihzasvymswwf]- Nhân viên kỹ thuật của Nhà sản xuất kiểm tra canh chỉnh trục bạc đạn, hộp dẫn động và môtơ sau khi lắp đặt để đảm bảo không có sự sai sót trước khi khởi động. 
5. 	VẬN HÀNH
Sau khi lắp đặt, thử nghiệm, khử trùng, lắp đầy nước vào hệ thống, mở hệ điều khiển, van chặn và cấp nguồn cho hệ thống, cho toàn hệ hoạt động đầy đủ các chức năng. 
[bookmark: _heading=h.u9sp9el95yzz]













[bookmark: _heading=h.xgaxi177ciad]
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[bookmark: _heading=h.1fgfm6x74p09]GAS TRUNG TÂM















[bookmark: _heading=h.ii17ru14wr5q]
1. 
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
· TCVN 2622 - 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế 
· TCVN 6160 - 1996: Phòng cháy chữa cháy Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế.
· TCXDVN - 377: 2006 Hệ thống cấp gas, khí hoá lỏng trong nhà. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCXDVN – 387: 2006 Hệ thống cấp gas trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
· TCVN - 6153: 1996 Bình chịu áp lực. Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
· TCVN  7441: 2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ. Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành.
· International Fuel Gas Code – 2006
· NFPA 58: 2001 Liquefied Petroleum Gas Code
· [bookmark: _heading=h.tu3ss6xt14g]AS 5601-2000, AS 1596-1997, AS 1200.
2. MÔ TẢ HỆ THỐNG
· [bookmark: _heading=h.7lei01g2v299]Hệ thống cấp Gas trung tâm (LP Gas) bao gồm các thành phần chính như sau:
· [bookmark: _heading=h.y0ify60f1pi]01 Bồn Gas dung tích 8.5m³ chứa gas ở trạng thái lỏng, áp lực thiết kế 1.75MPa, áp lực làm việc 14MPa, đặt ở tầng hầm của toà nhà. Là nơi nạp, chứa và cung cấp gas cho các căn hộ.
· 01 Bộ hoá hơi gas, sử dụng điện trở sấy, làm bốc hơi gas từ trạng thái lỏng (ở Bồn) sang trạng thái hơi.
· [bookmark: _heading=h.4grtotc0lkor]Hệ thống các van giảm áp, giảm áp suất gas xuống mức yêu cầu (an toàn) trước khi cấp vào hệ thống ống dẫn gas.
· [bookmark: _heading=h.lt4t2ygxjp9u]Van solenoid trên đường ống cấp gas chính được kết nối với hệ thống báo cháy, tự động đóng lại khi nhận được tín hiệu “cháy”.
· [bookmark: _heading=h.fwe9wu5mqxq8]Hệ thống đường ống gas, dẫn gas từ Bồn chứa, phân phối cho các hộ tiêu thụ.
· [bookmark: _heading=h.1rjmn379hxdh]Tại đường ống nhánh dẫn vào mỗi căn hộ, lắp đặt một cụm thiết bị bao gồm: 
· [bookmark: _heading=h.n8vqx6s4v8ba]Van khoá bằng tay: để có thể cô lập từng căn hộ khi cần thiết (sửa chữa, bảo trì,…)
· [bookmark: _heading=h.jywwrui7cihe]Van giảm áp (kèm phin lọc): Điều chỉnh (giảm) áp suất gas tới mức yêu cầu, phù hợp với thiết bị tiêu thụ.
· [bookmark: _heading=h.sf0sa1ogst45]Van Solenoid + bảng điều khiển+ đầu báo rò gas: Tự động khoá đường gas cấp khi nhận được tín hiệu “rò gas” từ đầu báo.
· [bookmark: _heading=h.fld6qupyzu47]Đồng hồ gas: đo lượng gas tiệu thụ cho mỗi căn hộ.
· [bookmark: _heading=h.p9hppri1cq2r]Van cấp, van xả (bằng tay).
· [bookmark: _heading=h.1gotubtsrjvc]Hệ thống ống xả gas: Nối từ van xả tới trục ống xả đứng và đi lên mái, dùng để xả gas thừa, đọng trong cụm ống và thiết bị cấp gas trong nhà bếp trước khi thực hiện việc bảo trì, sửa chữa ra bên ngoài (trên mái), bảo đảm an toàn.
· [bookmark: _heading=h.hy65259b5v2n]Đối với những đoạn ống cấp gas đi âm trần, chúng phải được luồn trong 1 ống Vent (uPVC) cho đến trục gen. Đầu ống Vent phía thiết bị tiêu thụ phải được bịt kín, đầu còn lại (trong trục gen) để hở, nhằm đảm bảo khi có sự cố rò rỉ gas tại những đoạn ống đi trong trần, thì toàn bộ lượng gas rò rỉ này sẽ được dẫn và xả ra trục gen (những trục gen này phải thông lên mái), đảm bảo gas không rò vào trong không gian trần.
3. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
[bookmark: _heading=h.5okdcux3vrcm]3.1 Những quy định chung
· [bookmark: _heading=h.4pc9utys6zsv]Người chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu phải có đủ tư cách pháp nhân và được phép của cấp có thẩm  quyền theo quy định. Khi thực hiện thi công và nghiệm thu hệ thống cần lập quy trình quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu của người thiết kế và chịu trách nhiệm về chất lượng vật tư, thiết bị được đưa vào lắp đặt trong hệ thống.
· Các loại vật tư và thiết bị dùng cho việc lắp đặt cần có chứng chỉ hợp chuẩn về chủng loại, xuất sứ và các tiêu chuẩn kỹ thuật được cơ quan thẩm quyền quyết định phê duyệt.
· Lắp đặt thiết bị và phụ kiện cần phải tiến hành theo quy định của nhà chế tạo. Cấm sử dụng lại các vật tư thiết bị đã quá kỳ hạn cho phép sử dụng ghi trong lý lịch như biên bản thử nghiệm hay giấy phép sử dụng.
· Lắp đặt thiết bị và phụ kiện phải theo đúng thiết kế đã được duyệt. Khi có những khác biệt so với khi thiết kế làm thay đổi các giải pháp đã chọn hoặc ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả làm việc của hệ thống thì phải thoả thuận với cơ quan thiết kế, những khác biệt đã thoả thuận với cơ quan thiết kế phải ghi vào bản vẽ hoàn công và sau khi hoàn thành công trình, các bản vẽ đó phải giao cho chủ đầu tư.
· Hệ thống đường ống dẫn gas và khí hoá lỏng, từ trạm cung cấp ngoài nhà, được lắp đặt theo yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và TCVN 4606: 1988.
· [bookmark: _heading=h.lshwkh57t5pa]Tất cả các phụ kiện và thiết bị của mạng phân phối khí trong nhà như: Van an toàn, van khoá, thiết bị sử dụng gas, dụng cụ đo, kiểm, đầu cảm biến nhiệt độ, cảm biến nồng độ khí đốt, phụ kiện nối ống ... phải là phụ kiện và thiết bị chuyên dụng, có nguồn gốc xuất sứ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng, trước khi lắp đặt phải tiến hành kiểm tra theo chỉ dẫn kỹ thuật của nhà chế tạo. 
· Trước khi thi công lắp đặt, nhà thầu phải trình tất cả các mẫu cho từng loại thiết bị và chỉ được tiến hành lắp đặt khi có sự chấp thuận của đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.
[bookmark: _heading=h.km61zpi5a3k2]3.2 Bồn chứa gas 
[bookmark: _heading=h.m3j484k51322]Bồn chứa gas được đặt trong 1 hầm bê tông có chiều dày tối thiểu 200mm, khoảng cách từ  bồn tới vách và trần hầm tối thiểu bằng đường kính của bồn, khoảng không gian giữa bồn và thành hầm phải được lấp đầy cát. Phòng nạp gas và bộ hoá hơi được đặt ngay phía trên hầm chứa bồn gas.
a) Các thông số kỹ thuật của bồn gas :
· [bookmark: _heading=h.yg84933an3zd]Theå tích thực			: 7 m³
· [bookmark: _heading=h.afb9a0g04omi]Theå tích gas			: 8.5 m³
· Đường kính			: 1500mm
· [bookmark: _heading=h.hj645t13arh]Vaät liệu			: Thép ASTM 515
· [bookmark: _heading=h.hr7tkro6dczq]Ñoä dày			: 16mm
· Áp lực thiết kế		: 1.75MPa
· [bookmark: _heading=h.7re3w56kyxnu]Áp lực làm việc		: 1.4MPa
· [bookmark: _heading=h.j1ia99e7ne77]Nhiệt độ làm việc		: 20oC
b) Phụ kiện Bồn gas :
· [bookmark: _heading=h.rairrq9j3wfk]Đồng hồ áp suất: Theo tiêu chuẩn AS 1349 hoặc tương đương, có dải áp suất phù hợp với áp suất làm việc.
· [bookmark: _heading=h.7e8qgmjksmp6]Đồng hồ nhiệt độ : 
· [bookmark: _heading=h.8kdxyv4m8516]Là loại có đầu dò dạng que dài và phải được lắp sao cho đầu cảm biến ngập sâu trong bồn gas.
· [bookmark: _heading=h.f224uwngyku1]Đồng hồ được gắn vào bồn gas thông qua 1 măng - sông hàn dính với thân bồn để có thể tháo lắp, thay thế được.
· [bookmark: _heading=h.6je2u2qsttap]Van an toàn :
· Theo AS 1271, UL 132 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương
· [bookmark: _heading=h.x0m5vped6v2p]Van an toàn phải được lắp ở vị trí phía trên của bồn (phần chứa hơi).
· [bookmark: _heading=h.3ohpjb8y0drl]Bộ phận điều chỉnh của van an toàn phải được chèn hoặc khoá lại sau khi cài đặt.
· [bookmark: _heading=h.k8zqgivoynag]Hướng xả của van an toàn phải theo phương thẳng đứng và hướng ra ngoài trời. Không cho phép xả vào bồn, thiết bị hay đường ống nào khác.
· Van khoá và các phụ kiện van :
· [bookmark: _heading=h.ljamzab496gq]Phải là loại phù hợp với áp suất làm việc của thiết bị
· [bookmark: _heading=h.bxzz3c4g09sg]Với các bộ phận chịu áp lực, điểm nóng chảy của vật liệu phải không thấp hơn 800oC
· Các phụ kiện bằng thép dẻo theo tiêu chuẩn ASTM A395 hoặc tương đương.
· [bookmark: _heading=h.9mvf2iuvtrbk]Các thiết bị điện và dây điện sử dụng trong hệ thống phải tuân theo AS 3000 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
c) Lắp đặt bồn gas và phụ kiện:
· Lắp đặt trạm cấp khí hoá lỏng ngoài nhà cần phải tuân thủ các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế, hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo và yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN 7441 : 2004
· [bookmark: _heading=h.i1hxlm81cj7u]Cần chống ăn mòn thích hợp cho bồn chứa và các phụ kiện. Quy định chống ăn mòn cần tuân thủ yêu cầu trong TCVN 7441 : 2004 và TCVN 5066 : 1990
· Việc thử bền, thử kín và kiểm tra phải được thực hiện ngay sau khi lắp đặt xong từng hạng mục, quy trình và yêu cầu thử cần tuân thủ theo TCVN 7441: 2004. Chỉ sau khi bộ phận lắp đặt trước đã đạt yêu cầu về thử nghiệm mới tiến hành lắp đặt bộ phận tiếp theo.
· Bồn đặt ngầm không cho phép kết nối với các phụ kiện khác tại đáy bồn hay những vị trí bị che lấp.Vị trí lựa chọn để kết nối tại lối nên xuống hoặc tại các lỗ dọc theo chiều dài đỉnh bồn.
· Tất cả các thiết bị an toàn của bồn chứa cần được bố trí ngay trên bồn và phải nối với không gian chứa hơi của bồn chứa;
· [bookmark: _heading=h.bookvpmgcj70]Không được lắp đặt van  ngắt vào giữa thiết bị an toàn và thùng chứa
3.3 Bộ hoá hơi
· [bookmark: _heading=h.e9acjiwzx0cc]Công suất hoá hơi: 100kg/h.
· Áp suất thiết kế phải không được thấp hơn áp suất của bồn gas (1.75MPa.)
· [bookmark: _heading=h.dfr84gwpddbx]Bộ hoá hơi, phải là loại tích hợp sẵn hệ thống van giảm áp trên đường gas ra, có thông số áp suất ra cài đặt 3.0 – 5.0 kPa.
· Trước thiết bị hoá hơi, trên đường cấp khí hoá lỏng, phải lắp đặt van khoá đóng mở bằng tay.
· [bookmark: _heading=h.kst0sdjux3m6]Trước và sau bộ bốc hơi của thiết bị phải lắp van khoá đóng mở bằng tay; van nối với bộ phận chứa hơi đốt phải lắp ngược chiều quy định của van hơi.
· Van an toàn của bộ hoá hơi được lắp sao cho càng gần đường gas ra càng tốt, và lưu lượng xả phải được tính toán đúng với tiêu Theo AS 1271, UL 132 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương
· [bookmark: _heading=h.6cmem05h2j3v]Trên đường ống nối giữa bồn gas và bộ hoá hơi, các van Isolating được lắp sao cho càng gần Bộ hóa hơi càng tốt.
· Trên đường hơi gas từ bồn, phải lắp van 1 chiều dạng đĩa để tránh trường hợp gas chảy ngược từ bộ hoá hơi về bồn.
· [bookmark: _heading=h.xkjifs8nsca9]Bộ hoá hơi phải tự động ngắt nguồn gia nhiệt khi nhiệt độ hoặc áp suất vượt quá giá trị cho phép hoặc khi trạng thái gas cấp vào bộ hoá hơi không phải ở pha lỏng.
· [bookmark: _heading=h.v8tun4rz8lm]Bộ hoá hơi phải có van xả cặn để xả những tạp chất nặng có trong hệ thống gas lỏng.
[bookmark: _heading=h.mlzfj63nnvnk]3.4 Hệ thống đường ống
· [bookmark: _heading=h.bkrcutaqalbs]Việc tính toán đường ống gas dựa trên cơ sở AS 5601-2000, ứng với áp suất gas cấp cho thiết bị tiêu thụ 2.75kPa và tổn thất trên hệ thống đường ống tối đa 0.25kPa.
· [bookmark: _heading=h.sqokb6syoiml]Đường ống cấp gas sử dụng trong hệ thống có áp suất trên 200kPa (Trước van giảm áp) phải tuân theo AS 4041/ANSI/ASME B 31.3 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
· [bookmark: _heading=h.snd8g7aggnps]Đường ống cấp gas sử dụng trong hệ thống có áp suất dưới 200kPa (sau van giảm áp) phải tuân theo AG 601/NZS 5216, AS 1074 medium grade API-5L Grade B, or ASTM-A53 Grade B, hoặc ASTM- 106 Grade A or B (Chi tiết xem bảng 3.1 AS 5601-2000).
· [bookmark: _heading=h.xjoq2cjhv3ar]Đường ống xả gas và ống Vent sử dụng trong hệ thống cùng vật liệu với ống cấp gas.
· [bookmark: _heading=h.5edfr5h8hafv]Vị trí và kích cỡ đường ống phải phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ thiết kế. Trước khi tiến hành lắp đặt phải kiểm tra chứng chỉ nguồn gốc và chất lượng ống phù hợp tiêu chuẩn cho phép lắp đặt
· Đường ống và phụ kịên trước khi lắp đặt phải được làm sạch bằng thổi khí áp lực cao. Trước khi tạm ngừng công việc cần nối ngay nút bịt kín hợp chuẩn tại các đầu hở.
· Trước bất kỳ các công việc có khả năng xảy ra cháy nổ, ví dụ như hàn hồ quang, trong quá trình lắp đặt đường ống có chứa hoặc đã chứa gas thì ngừng nguồn cấp gas đến đoạn đường ống đó và làm sạch bằng khí trơ trong tuyến ống (nồng độ gas chứa trong đường ống phải nhỏ hơn 5%) trước khi thao tác công việc. Các đầu hở của đường ống nối với nguồn cấp gas và tới đồng hồ đo cần phải được bịt kín.
· Các đầu hở của đường ống phải tránh tiếp xúc với lửa.
· Không được dùng hàn hơi để cắt với bất cứ việc lắp đặt đồng hồ, đường ống hay phụ kiện nào đang và đã có chứa khí cháy.
· Các tuyến ống cấp gas tới những nơi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, cần phải khoá nguồn cấp gas lại hoặc cho tháo gỡ ngay. Vị trí khoá hoặc tháo gỡ gần với nguồn cấp gas gần nhất của tuyến ống. Toàn bộ các phần cuối đường ống được tháo gỡ cần phải được bịt kín hoặc hàn lại bằng các mũ chụp hợp chuẩn.
· Ống đi ngang qua trần nhà phải được đặt trong ống bảo vệ và được phân biệt bằng màu sắc quy ước để thuận lợi trong công tác quản lý và bảo trì.
· Phải lắp đặt vật liệu ngăn lửa ngay tại tất cả các vị trí ống đi xuyên trần hay xuyên tường. Quy cách lắp đặt và yêu cầu cần phù hợp TCVN 2622 : 1995.
· Nên lựa chọn kích thước ống dẫn thích hợp để giảm tối đa số điểm nối ngầm (ống nằm trong ống bảo vệ, trong máng kỹ thuật). Vị trí điểm nối ngầm phải được đánh dấu, có cửa thăm để thuận tiện việc kiểm tra.
· Đường ống chính, các đoạn nhánh ống dẫn hơi khí hoá lỏng nằm ngang cần đặt với độ dốc từ  0,003 đến 0,005 về phía thiết bị tiêu thụ. Lắp đặt ống nằm ngang không được lắp vòng xuống theo hình[image: ]để tránh hình thành túi chất lỏng.
· Đường ống đứng phải có phương thẳng đứng, độ lệch phương không được quá 2mm trên 1m chiều dài.
· Khi lắp đặt đường ống cần phải chú ý không cho phép đường ống tiếp xúc trực tiếp với đường dây cáp điện, thiết bị dùng điện, thiết bị gia nhiệt và tránh những nơi xuất hiện các lực cơ học.
· Việc tiếp địa cho hệ thống và công tác an toàn về điện cần được tiến hành đồng thời khi lắp đặt tuyến ống.
· Để tránh hiện tượng ăn mòn điện hoá cho tuyến ống, khi lắp đặt không được để thành ống tiếp xúc với các bộ phận khác bằng kim loại.
· Tại những khu vực khó kiểm soát phải sử dụng màng chất dẻo hoặc sơn cách điện và cách ẩm để ngăn ngừa khả năng tiếp xúc gây ăn mòn.
· Không được phép xuất hiện mối nối trong các các ống lồng xuyên sàn hay xuyên tường.
· Đường ống phải gắn chặt vào kết cấu xây dựng của nhà hoặc bắt chặt vào các gối tựa. Các mối hàn đường ống không được tỳ trên gối tựa hay giá đỡ.
· Việc kiểm tra bằng mắt và kiểm tra độ kín của tuyến ống được lắp đặt phải tiến hành trước khi bọc lớp bảo vệ và chống ăn mòn cho tuyến ống.
· Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt các cụm treo, đỡ cho toàn bộ hệ thống ống gas theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong AS  5601-2000, theo đó khoảng cách và kích thước ty treo như bảng dưới đây :
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	[bookmark: _heading=h.9oepq6zfruuy]Ñöôøng Kính Ty Treo (mm)

	15
	2.5
	9.5

	[bookmark: _heading=h.94ut83zi7cxw]20
	[bookmark: _heading=h.tc51u5vgshb3]2.5
	[bookmark: _heading=h.vyxxbrnc7iab]9.5

	[bookmark: _heading=h.yns0dmz7i09u]25
	[bookmark: _heading=h.xct4x3kjilnd]2.5
	[bookmark: _heading=h.rsn4pci2f0jn]9.5

	[bookmark: _heading=h.up86p3wthuba]32
	[bookmark: _heading=h.gntcm63f65v1]3
	[bookmark: _heading=h.prkp1xa1g8ko]9.5

	[bookmark: _heading=h.85psy6jle0ai]40
	[bookmark: _heading=h.s6gn58r9s96k]3
	[bookmark: _heading=h.k1nm1p9t9ph4]9.5

	[bookmark: _heading=h.s3s6pjjkb3xi]50
	[bookmark: _heading=h.ueytesvqcuy]3
	[bookmark: _heading=h.ymwaj6s7u26j]9.5

	65
	3
	9.5


· [bookmark: _heading=h.g45j8adymlxy]Kết cấu treo, giá đỡ và gối tựa của đường ống cần phải đảm bảo cho đường ống không bị dịch chuyển theo phương ngang và được tự do dịch chuyển theo phương dọc tuyến ống khi có sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
· [bookmark: _heading=h.c9gitknx4j2c]Các mối nối trên hệ thống đường ống chính phải là loại mối ghép hàn, trên đường ống nhánh và các thiết bị phụ cần tháo lắp, có thể sử dụng mốùi ghép ren.
· [bookmark: _heading=h.7pss1o2zx6g3]Các miếng đệm, lót trong các mối nối phải là loại phù hợp dùng cho hệ thống LP Gas và có điểm nóng chảy trên 500oC.
· Những đoạn ống đi âm dưới đất phải được đặt trong kênh Bê tông ở độ sâu tối thiểu 300mm.
· [bookmark: _heading=h.wnxrjqm99owy]Ống nối mềm được cung cấp cho hệ thống nhằm các mục đích tránh sự căng quá mức trong hệ thống đường ống bởi sự co dãn do nhiệt, và tạo sự linh hoạt trong việc bố trí, sắp đặt vị trí của các thiết bị.
· [bookmark: _heading=h.cicv1nesoj06]Việc lựa chọn và lắp đặt ống nối mềm phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.
· [bookmark: _heading=h.b5nu8p49tff0]Vị trí, không gian lắp đặt, phương, chiều và cao độ lắp đặt van, đồng hồ và thiết bị sử dụng gas phải phù hợp yêu cầu thiết kế và hướng dẫn của nhà chế tạo.
[bookmark: _heading=h.clptxqlvj7bs]3.5 Van và đồng hồ gas:
Van và đồng hồ gas cho thiết bị tiêu thụ phải được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền và đảm bảo các yêu cầu sau:
· [bookmark: _heading=h.tm3z24n4pbzl]Phù hợp với từng loại thiết bị và loại gas sử dụng (LPG).
· [bookmark: _heading=h.2lkhumk8kp0s]Áp suất đầu ra cài đặt của van giảm áp ở 2.75kPa.
· Đáp ứng lưu lượng gas yêu cầu của thiết bị (1.4 kg/h/bếp gas).
· [bookmark: _heading=h.wbh1ssxgsaqd]Có tổn thất áp suất sao cho tổng tổn thất trên toàn hệ thống không vượt quá giá trị cho phép (0.25kPa).
· Van khoá lắp sau đồng hồ đo lưu lượng phải lắp ngược chiều quy ước của van theo dòng chảy của gas.
· Van ngắt khẩn cấp (van điện từ-solenoid valve) phải luôn đặt trong chế độ tự ngắt khi có tín hiệu từ thiết bị cảm ứng rò rỉ khí gas.
· [bookmark: _heading=h.7csm37cpsefm]Lắp đặt ở những chỗ thoáng, mát và dễ thao tác bảo trì, sửa chữa hay điều chỉnh và tránh những chỗ có khả năng phát sinh ngọn lửa hay những nơi gần với lỗ thông gió 
· Tránh sự xâm nhập, tích tụ của nước và các tạp chất bên ngoài khác.
[bookmark: _heading=h.z32wy0zgir6v]3.6 Thiết bị sử dụng (Bếp gas)
· Trước bất kỳ một thiết bị sử dụng gas nào đều phải lắp đặt van khoá đóng mở bằng tay.
· Nối thiết bị với hệ thống đường ống cấp gas nên dùng ống mềm chuyên dụng để thuận tiện trong khi vận hành và bảo trì.
· [bookmark: _heading=h.1x4sr8t4hgpo]Sau khi lắp đặt song phải tiến hành thử kiểm tra bằng nguồn gas cấp trực tiếp tới thiết bị. Thời gian thử không ít hơn 30 phút và không có mùi gas xuất hiện.
Ghi chú:
[bookmark: _heading=h.wc0w7zv1jn1s]Chỉ sau khi các thiết bị phòng chống cháy cho công trình, được kiểm tra, trong tình trạng hoạt động bình thường mới được tiến hành thử nghiệm
4. [bookmark: _heading=h.xj8t3au0h1lf]CHỐNG ĂN MÒN VÀ AN TOÀN ĐIỆN
4.1 Chống ăn mòn
· Bọc chống ăn mòn đường ống bằng thép, nằm ngoài công trình và các tuyến ống ngầm trong máng dẫn, phải tuân theo các quy định trong TCVN 4606: 1988 và TCVN 5066: 1990.
1. Bọc bảo vệ đường ống và phụ kiện trong công trình nên được thực hiện tại nhà máy. Khi vận chuyển ống và các chi tiết đã được bọc bảo vệ đến công trường cần có những biện pháp bảo vệ, tránh ẩm ướt, nhiễm bẩn và những hư hỏng do các lực cơ học tác động.
· Trên công trường, sơn bảo vệ chống ăn mòn được thực hiện theo các bước sau:
· Bề mặt đường ống và phụ kiện phải được đánh sạch bẩn han rỉ, các vẩy, bụi sắt.
· Khi ống còn lớp bọc cũ (kiểm tra không đạt yêu cầu) phải dùng chổi sắt hoặc máy đánh sạch cho hết lớp bọc cũ.
· Sau khi vệ sinh sạch sẽ mặt ngoài ống (sạch bụi bẩn và khô ráo) phải tiến hành sơn lót ngay. Không được sơn lót lúc trời mưa, giông, gió to và có sương mù. Lớp sơn lót phải đều, phẳng, không bỏ sót, không bị gợn, không có vết cháy, bọt. Chiều dầy lớp sơn lót vào khoảng từ 0,1 đến 0,2 mm.
· Nếu kiểm tra thấy lớp sơn lót không đạt yêu cầu, cần rửa sạch bằng xăng chỗ hỏng rồi sơn lại ngay.
· Chỉ tiến hành sơn lớp sơn chống ăn mòn cho đường ống khi lớp sơn lót đã thật khô.
· Kiểm tra sau khi sơn chống ăn mòn phải chứng tỏ: Lớp sơn phải phẳng đều, không bỏ sót, không sủi bọt.
· Khi có chỗ sơn bị hư hỏng, phải đánh sạch chỗ bị hư hỏng và quét lại từng lớp. Mỗi lớp phải thật khô mới được quét lớp sau. Chiều dày của mỗi lớp không vựơt quá 0,3 mm.
· Lớp ngoài phải sơn mầu vàng theo quy định của ngành công nghiệp khí.
· Màng chất dẻo bảo vệ chống ăn mòn điện hóa có thể được chế tạo từ polivinyl – clorit và phải được bảo quản khô ráo. Khi bọc màng bảo vệ cho tuyến đường ống các lớp màng phải chờm lên nhau không bé hơn 2 cm và đảm bảo đường ống được bọc tối thiểu hai lớp. Đoạn đầu của cuốn sau phải chồng lên đoạn cuối của cuốn trước ít nhất 10 cm. Các lớp bọc phải phẳng và áp sát vào lớp sơn lót.
· Việc bảo vệ chống ăn mòn đường ống và các mối nối chỉ được thực hiện sau khi thử kiểm tra đảm bảo các yêu cầu về thử nghiệm.
· Vị trí các điểm nối ống phải được phân biệt, có thể dùng màu sắc khác, và được ghi rõ trong hồ sơ hoàn công.
· Phải tiến hành kiểm tra lớp bọc ngay trong từng khâu của quá trình thi công. Phương thức kiểm tra bằng quan sát dựa theo các quy định nêu trên và có biện pháp bảo vệ lớp màng bọc khỏi các tác động cơ học.
· [bookmark: _heading=h.famwcnhw3dvi]Chống ăn mòn cho giá treo, chống, đỡ phải được tiến hành tương tự như đối với đường ống dẫn gas.
4.2 Tiếp địa và an toàn điện 
· An toàn điện cho hệ thống đường ống bên ngoài và các tuyến ống đặt ngầm trong công trình được thực hiện theo yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và các quy định trong chương 11, TCVN 4606 : 1988.
· Khoảng cách tối thiểu của tuyến ống tới đồng hồ, tủ điện hay hộp cầu chì không nhỏ hơn 15 cm, tới cáp dẫn điện và các thiết bị bằng kim loại khác không nhỏ hơn 2,5 cm. Khoảng cách an toàn khi lắp đặt đường ống ngoài nhà cần phù hợp quy định trong TCXD 1977:1993.
· Không lắp đặt đường ống dưới sàn nơi mà đã lắp đặt hệ thống gia nhiệt sử dụng điện, trừ khi hệ thống đó đã ngừng hoạt động.
· Tiếp địa cho hệ thống đường ống phải được thực hiện độc lập với từng nhánh ống riêng lẻ. Không được dùng chung dây tiếp địa cho hai hoặc nhiều tuyến ống.
· Cần kiểm tra ngay điện trở tiếp đất của từng vị trí nối dây tiếp địa. Nếu trị số tiếp đất lớn hơn trị số theo thiết kế thì cần bổ sung điện cực tiếp đất và thông báo tới đơn vị thiết kế để xác nhận biên bản.
· Tại mỗi vị trí tiếp địa đã được kiểm tra điện trở tiếp đất cần có dấu hiệu thông báo “TIẾP ĐỊA AN TOÀN”.
· Chỉ sau khi công việc tiếp địa và an toàn điện cho hệ thống được hoàn thành mới được phép vận hành thử và bàn giao hệ thống đường ống.
· [bookmark: _heading=h.lf1yzr6gw5nf]Phải tổ chức kiểm tra và nghiệm thu riêng đối với hạng mục tiếp địa và an toàn điện cho hệ thống đường ống cấp gas. Trong biên bản nghiệm thu cần mô tả rõ quy cách, kết quả đo đạc kiểm tra và có xác nhận của cơ quan chủ đầu tư.
5. THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU 
[bookmark: _heading=h.q3kahnli9jci]5.1 Thử nghiệm kiểm tra 
· Thử nghiệm kiểm tra hệ thống đường ống cấp gas trong nhà được tiến hành với từng nhánh ống, đoạn ống trong suốt quá trình lắp đặt.
· Hình thức thử nghiệm kiểm tra gồm: Kiểm tra bằng siêu âm chất lượng mối hàn, thử kín, thử bền đối với từng tuyến ống.
· Quy định thử nghiệm kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn nổ trong TCVN 3255 : 1996, an toàn phòng cháy cho công trình trong TCVN 2622 : 1995 và các quy định thử nghiệm kiểm tra trong TCVN 7441: 2004.
· Thử kín tất cả các tuyến đường ống được tiến hành với áp suất thử như sau:
· Thử thuỷ lực ở áp suất bằng 1,1 lần giá trị đặt của van an toàn.
· Sau khi kết thúc thử thuỷ lực, các chi tiết được lắp lại và toàn bộ hệ thống sẽ được kiểm tra bởi khí nén, với áp suất thử bằng 1,5 lần áp suất làm việc của hệ thống.
· Tất cả các thiết bị nối với tuyến ống như: Van, đồng hồ đo…phải tách riêng trước khi thực hiện việc súc xả đường ống và thử kín, thử bền tuyến ống.
· Nếu việc thử nghiệm nhận thấy hệ thống lắp đặt không đảm bảo yêu cầu, cần phải tìm ra vị trí rò rỉ, sửa chữa và thử nghiệm lại trước khi thực hiện những công việc tiếp theo.
· Quy trình thử nghiệm kiểm tra:
· Tại những nơi thiết bị đã được nối với hệ thống, khi kiểm tra phải ngắt toàn bộ các nút vận hành của thiết bị.
· Nối máy đo áp suất với hệ thống tại vị trí thích hợp, sau đó bơm không khí khô tới áp suất cần thiết vào tuyến ống để kiểm tra.
· Tăng từ từ áp suất lên tới áp suất thử quy định (Thông số thử theo mục 6.1.3, TCVN 7441: 2004).
· Đợi một phút cho nhiệt độ trong hệ thống ổn định, chuẩn lại áp suất thử và tiến hành kiểm tra rò rỉ. Nếu dùng chất lỏng để kiểm tra thì chất lỏng này phải không được gây nguy hại cho hệ thống. Sau khi kiểm tra hệ thống phải được làm sạch. Nếu cả áp suất và nhiệt độ cùng thay đổi, cần phân tích và tính toán để làm rõ sự thay đổi áp suất do rò rỉ hay do yếu tố môi trường tác động. Nếu các thiết bị cách ly hoặc đồng hồ điều khiển bị rò rỉ phải thông báo và cho thay thế hoặc sửa chữa.
· Ghi lại kết quả kiểm tra áp suất trong vòng 3 phút tiếp theo và kiểm tra. Nếu áp suất trong hệ thống không giảm, việc kiểm tra đã đạt yêu cầu, nếu không đạt cần thực hiện lại theo quy trình như trên
· [bookmark: _heading=h.md6470ieb8ek]Sau khi hoàn thành việc kiểm tra cần thực hiện việc đuổi khí trong hệ thống.
5.2 	Đuổi khí làm sạch
· Toàn bộ các đường ống lắp đặt song cần phải được đuổi khí làm sạch cho đến điểm cuối của tuyến ống.
· Mọi việc cải tạo hay lắp đặt mới các đường ống cần phải thực hiện việc đuổi khí sau khi thử nghiệm và kiểm tra hoàn thành hệ thống trước khi kết nối với nguồn cấp gas.
· Quá trình đuổi khí làm sạch đường ống được thực hiện bằng khí trơ (nên sử dụng khí ni tơ).  Khí trơ được nạp vào và xả ra nhiều lần để đuổi không khí ra khỏi đường ống và được làm sạch cho tới khi nồng độ ôxy giảm xuống dưới 2% theo thể tích.
· [bookmark: _heading=h.qzdl2ruovfhg]Trong quá trình đuổi khí làm sạch không được để khí, sau khi thử kín, tồn đọng lại ở bất cứ chỗ tiếp giáp nào. Không gian thải khí làm sạch cần được thông thoáng và đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ theo tiêu chuẩn hiện hành.
5.3 Vận hành, bảo trì
· Quy trình chạy thử, vận hành và bảo trì trạm cung cấp gas ngoài nhà tuân theo yêu cầu trong TCVN 7441: 2004.
· Chạy thử hệ thống cấp gas trong nhà phải được thực hiện bởi tổ chuyên gia có năng lực và đủ tư cách pháp nhân trong lĩnh vực cấp gas trong công trình.
· Chỉ sau khi thực hiện việc đuổi khí làm sạch tới tận cuối tuyến ống và việc kiểm tra áp suất gas trong hệ thống phù hợp với hồ sơ thiết kế mới được vận hành chạy thử thiết bị.
· Việc chạy thử thiết bị phải tuân theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Khi chạy thử cần ghi lại những lỗi do thiết bị để thuận lợi trong việc thay thế và kiểm tra.
· Tại vị trí lắp đặt thiết bị phải có hướng dẫn vận hành và quy trình bảo trì phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp thiết bị.
· Việc bảo dưỡng hệ thống phải được thực hiện bởi người được đào tạo theo chuyên ngành và có kinh nghiệm.
· Khi thực hiện bảo trì phải ngừng cấp gas cho hệ thống, phải có thông báo bảo trì và có bảng cảnh báo nguy hiểm.
· Bảo trì được thực hiện với các nhiệm vụ như:
· Kiểm tra bộ phận tiếp địa và khôi phục chức năng hoạt động theo thiết kế.
· Bảo dưỡng và chống ăn mòn cho hệ thống đường ống và thiết bị.
· Các thiết bị như áp kế, van điều áp được bảo dưỡng đảm bảo điều kiện hoạt động tốt, đúng chức năng và phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.
· Van an toàn phải được bảo dưỡng và thử lại không quá 03 năm một lần.
· Ống nối mềm phải được thay thế khi phát hiện có sự thoái hoá và trong mọi trường hợp không sử dụng quá 05 năm.  
· Việc bảo trì cần được thực hiện thường xuyên và định kỳ bảo dưỡng không quá 05 năm cho toàn bộ hệ thống.
· [bookmark: _heading=h.dozgzewaziej]Phải có nhật ký bảo dưỡng và được lưu giữ bởi người sử dụng trong suốt thời gian làm việc của hệ thống.
5.4 Kiểm tra và nghiệm thu
· Việc kiểm tra và nghiệm thu hệ thống cung cấp gas trong nhà để đưa vào sử dụng cần đặt dưới sự giám sát của tổ chuyên gia có năng lực và đủ tư cách pháp nhân trong lĩnh vực cấp gas trong công trình. Quy trình tiến hành nghiệm thu phải theo đúng các quy định của TCVN 4091 : 1985 và các Văn bản pháp quy hiện hành. 
· Yêu cầu cần đạt được:
· Cần phải đáp ứng yêu cầu thiết kế và những quy định trong tiêu chuẩn này.
· Cần phù hợp yêu cầu về an toàn và mỹ quan chung của công trình.
· Các bước tiến hành kiểm tra nghiệm thu cần căn cứ trên cơ sở:
· Những yêu cầu trong hồ sơ thiết kế, quy trình quản lý chất lượng công trình đã được phê duyệt và những thay đổi trong quá trình thi công.
· Bảng kê tất cả những thay đổi so với thiết kế, nguyên nhân và các văn bản cho phép thay đổi.
· Các giấy tờ của nhà máy sản xuất về đường ống, thiết bị, phụ tùng đường ống... trong trường hợp không có giấy tờ này thì phải có biên bản kiểm nghiệm và kiểm tra.
· Nguồn gốc vật liệu bọc, nhật ký công tác bọc và kết quả kiểm tra.
· Nguồn gốc vật liệu hàn, nhật ký công tác hàn và kết quả kiểm tra mối hàn.
· Hồ sơ và kết quả kiểm tra việc lắp đặt thiết bị chống ăn mòn điện hóa.
· Kết quả thử nghiệm độ bền và độ kín của từng bộ phận, hạng mục trong quá trình gia công và lắp đặt hệ thống cung cấp gas trong công trình.
· Biên bản thổi rửa đường ống và đuổi khí làm sạch.
· Hệ thống được bàn giao sau 6 tháng, nếu chưa sử dụng, khi đưa vào vận hành phải tiến hành kiểm tra lại độ bền, độ kín khít của hệ thống.
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